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Lời Nói đầu 

Để tồn tại và phát triển, thì bất kỳ một quốc gia nào cũng phải dựa vào 

sự tăng trưởng của chính mình. Muốn đạt được sự tăng trưởng thì cần phải 

tăng năng suất bởi vì tăng trưởng và tăng năng suất có quan hệ chặt chẽ với 

nhau, do đó tăng năng suất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phát 

triển bền vững của mỗi xã hội. 

Từ xưa tới nay các nhà học giả kinh điển cũng như hiện đại đều coi 

vai trò của năng suất là rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia 

và sự tiến bộ chung của toàn nhân loại. Năng suất tác động một cách tổng 

hợp đến tất cả các hoạt động sản xuất của xã hội, là yếu tố cần thiết để nâng 

cao cuộc sống của con người. Tăng năng suất đảm bảo sự phồn vinh của mỗi 

quốc gia và đối với sự tiến bộ của xã hội loài người nói chung. C. Marx 

trong các tác phẩm của mình đã luôn khẳng định năng suất lao động xã hội 

là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một chế độ xã hội “một 

phương thức sản xuất xã hội mới xuất hiện thay thế cho phương thức sản 

xuất cũ khi nó tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn”. Đây là luận điểm 

bao quát nhất và được nhiều người thừa nhận như là một quy luật tất yếu của 

xã hội. 

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, xu 

hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế, tự do hoá thương mại và sự 

cạnh tranh gay gắt thì vai trò tăng năng suất có một tầm cao mới. Nâng cao 

năng suất được coi là thúc đẩy nội lực của các hoạt động kinh tế, là nguồn 

gốc, nền tảng của sự phát triển bền vững của xã hội. 

Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) là một 

trong những chỉ tiêu phản ánh đích thực và khái quát nhất hiệu quả sử dụng 

vốn và lao động, là căn cứ quan trọng để phân tích chất lượng tăng trưởng 

kinh tế đánh giá tiến bộ khoa học công nghệ của mỗi ngành, mỗi địa phương 

hay một quốc gia. 

Chính vì vậy năng suất các nhân tố tổng hợp đã trở thành chỉ tiêu 

quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, đang được nhiều nước trên 
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thế giới, trong đó có các nước thuộc Tổ chức Năng suất Châu á (viết tắt 

trong tiếng Anh là APO) quan tâm nghiên cứu để áp dụng. 

ở Việt Nam, các chỉ tiêu năng suất cũng đã được nghiên cứu và đưa 

vào áp dụng thực tế từ lâu, cùng với sự hình thành và phát triển của hệ thống 

các chỉ tiêu thống kê kinh tế. Song đó mới là các chỉ tiêu năng suất bộ phận 

(các chỉ tiêu năng suất tính trên từng yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất), 

và nói đúng hơn chủ yếu là năng suất lao động. Trong những năm gần đây 

có một số đề tài khoa học đã nghiên cứu hoặc một số tài liệu đã đề cập đến 

chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp. Tuy nhiên, cho đến nay việc nghiên 

cứu về phương pháp luận và đặc biệt là khả năng tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp trong thực tế còn nhiều bất cập, năng suất các 

nhân tố tổng hợp vẫn chưa chính thức được đưa vào danh sách các chỉ tiêu 

thống kê kinh tế xã hội chủ yếu của nước ta. 

Để góp phần làm rõ bản chất của năng suất các nhân tố tổng hợp cũng 

như quan hệ của TFP với các chỉ tiêu năng suất khác; xác định yêu cầu đảm 

bảo nguồn số liệu cũng như khả năng tính toán tốc độ tăng các nhân tố tổng 

hợp ở các cấp độ khác nhau của Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê tiến 

hành nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam”. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm lời nói đầu, kết luận và bốn phần: 

Phần một: Một số vấn đề chung về năng suất, các hình thức biểu hiện 

và thực tế tính toán các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam; 

Phần hai: Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính tốc độ 

tăng năng suất các nhân tố tổng hợp; 

Phần ba: Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của 

công nghiệp Việt Nam; 

Phần bốn: Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trong 

toàn nền kinh tế quốc dân của Việt Nam. 

Đề tài đã được hoàn thành nhờ sợ nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài 

cùng với sự phối hợp nghiên cứu chặt chẽ của các thành viên thuộc Viện 

Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Hệ thống 
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Tài khoản Quốc gia, Vụ Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê Thành phố Hà 

Nội, Hải Phòng và một số đơn vị khác ngoài ngành Thống kê. 

Nghiên cứu về năng suất các nhân tố tổng hợp là một vấn đề khó và 

phức tạp, hơn nữa các tài liệu tham khảo về vấn đề này chưa nhiều đặc biệt 

là thiếu những bài viết, những báo cáo trình bày sâu sắc và có hệ thống về 

năng suất các nhân tố tổng hợp. Trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu 

khoa học với điều kiện tài liệu như trên, chắc hẳn kết quả nghiên cứu không 

thể tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Mong nhận được sự góp ý của bạn 

đọc để chúng tôi hoàn thiện thêm. 

                          Ban chủ nhiệm đề tài 
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Phần một 

một số vấn đề chung về năng suất và thực tế tính 

toán các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam 

1.1. Khái niệm chung về năng suất và tăng năng suất 

Quá trình sản xuất xã hội đòi hỏi phải có đủ 3 yếu tố tham gia: lao 

động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. 

Lao động (con người) sử dụng tư liệu lao động, công cụ lao động, tác 

động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ nhằm 

đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của cá nhân cũng như xã hội. 

Mối tương quan - giữa một bên là lao động, đối tượng lao động và tư 

liệu lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh và một bên 

là sản phẩm được tạo ra trong quá trình đó; được gọi là năng suất. 

Theo ngôn ngữ hiện đại, phần lao động + đối tượng lao động + t− liệu 

lao động đã sử dụng trong quá trình sản xuất được gọi là “đầu vào”. Còn sản 

phẩm kết quả sản xuất được tạo ra tương ứng với đầu vào đã được sử dụng 

gọi là “đầu ra”. Năng suất chính là quan hệ so sánh giữa đầu ra và đầu vào. 

Vậy năng suất hiểu một cách khái quát nhất chính là quan hệ so sánh 

giữa đầu ra và đầu vào. 

Mối quan hệ tích số giữa đầu ra và đầu vào này được thể hiện dưới 

công thức sau: 

Đầu ra = Năng suất × Đầu vào

Hoặc: 

Đầu ra : Đầu vào = Năng suất ;     (1.1) 

 

Từ xa xưa, loài người đã mong muốn  làm việc “ngày một tốt hơn”, 

“hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay”. Đó là ước mơ tự 

nhiên, là ham mê bản chất nhất của con người; đó là niềm tin, hy vọng, là 

động lực nội tâm của mỗi con người, thôi thúc con người tìm mọi cách để 

làm việc sao cho đạt kết quả nhiều hơn, có năng suất cao hơn, với chất lượng 

tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ không ngừng của nhân loại. 
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Tuy nhiên khái niệm về năng suất được hình thành muộn hơn và cũng 

có quá trình phát triển lịch sử của nó, từ thấp lên cao, từ giản đơn đến phức 

tạp và được hoàn chỉnh dần. 

Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu (khoảng cuối 

thế kỷ thứ 18), cuộc cách mạng trong kỹ thuật sản xuất thay thế lao động thủ 

công bằng lao động cơ giới, chuyển từ công trường thủ công sang công 

xưởng sản xuất, và cũng chính từ đó xuất hiện nền sản xuất đại công nghiệp 

cơ khí, mở rộng phân công lao động xã hội, thì nền công nghiệp đã có những 

bước tiến nhảy vọt, “khả năng, hiệu quả” của sản xuất đạt trình độ cao hơn 

hẳn trước đó, thì thuật ngữ năng suất cũng được bắt đầu xuất hiện. Và cũng 

phải trải qua một thế kỷ mới hình thành rõ nét với ý nghĩa thông thường lúc 

đó như là một “khả năng sản xuất của con người” - năng suất chỉ có giới hạn 

chủ yếu và đồng nhất với năng suất lao động. 

Điều quan tâm hàng đầu trong vấn đề năng suất là tốc độ tăng năng 

suất. Điều đó có nghĩa là quan sát năng suất trong trạng thái động, từ đó 

đánh giá được động thái của một hiện tượng, một quá trình, động thái của sự 

tăng trưởng và phát triển.  

Tăng năng suất là tăng thêm kết quả đầu ra từ một đơn vị đầu vào 

hoặc giảm đi chi phí đầu vào để tạo ra một đơn vị đầu ra. 

Các quan điểm của Marx là “đánh giá trình độ một nền sản xuất xã 

hội không phải xem xét là sản xuất cái gì mà là sản xuất như thế nào”, “một 

phương thức sản xuất xã hội mới thay thế cho một phương thức sản xuất cũ, 

khi nó tạo ra một năng suất lao động xã hội cao hơn”. 

Điều này đã góp phần to lớn hình thành khái niệm năng suất và sử 

dụng nó như một thước đo trình độ sản xuất. 

Hơn thế nữa còn đi sâu tính toán, phân tích được ảnh hưởng cụ thể của 

từng yếu tố đến mức tăng và tốc độ tăng năng suất, thấy được yếu tố nào làm 

tăng nhiều, yếu tố nào làm tăng ít, từ đó có biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục 

làm cho năng suất không ngừng được tăng lên. 

Có nhiều yếu tố làm tăng năng suất, song có thể quy về một số loại 

nhân tố chủ yếu sau: 
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1. Nhu cầu tiêu dùng của xã hội: Đây là yếu tố liên quan đến khối 

lượng và cơ cấu sản phẩm sản xuất ra. Tiêu dùng càng nhiều với chất lượng 

càng cao càng đòi hỏi những sản phẩm làm ra với chất lượng tốt hơn (tức là 

có giá trị và giá trị sử dụng cao hơn) thì sẽ kích thích sản xuất mạnh hơn, sử 

dụng vốn và lao động tốt hơn. Ngược lại nếu nhu cầu tiêu dùng giảm đi sẽ 

ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lao động, và do đó mà năng 

suất sẽ giảm đi. Nói cách khác mục đích cuối cùng của sản xuất là tiêu 

dùng, nên tiêu dùng là mục tiêu, là nhân tố kích thích sản xuất phát triển. 

Hiện nay nước ta có chủ trương kích cầu, đó cũng chính là để góp phần tăng 

năng suất chung của xã hội. 

2. Yếu tố về khoa học kỹ thuật công nghệ: Nói đến yếu tố này là nói 

đến hiệu quả và tính hiệu quả của quá trình cải tiến sản xuất, nghiên cứu và 

ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến, kỹ thuật hiện đại ứng dụng 

công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; nói đến quan điểm làm việc và tổ 

chức bộ máy quản lý, nói đến quá trình hợp lý hoá sản xuất, với khả năng kỹ 

thuật cao tạo ra được động cơ thúc đẩy  lực lượng lao động và quá trình quản 

lý có hiệu quả hơn, tạo ra được nhiều giá trị tăng thêm của sản phẩm hàng 

hoá và dịch vụ hơn, có chất lượng tốt hơn, đồng thời sản xuất mang tính 

cạnh tranh cao hơn. 

3. Yếu tố giáo dục và đào tạo: Công tác giáo dục đào tạo, nhằm nâng 

cao trình độ văn hoá, trang bị thêm kiến thức và trình độ tay nghề cho người 

lao động. Người lao động có trình độ cao hơn về tay nghề, sẽ tiếp thu thành 

tựu khoa học tiên tiến cũng như sử dụng kỹ thuật hiện đại thuận tiện hơn, và 

do đó làm việc sẽ có hiệu quả hơn, tức là sẽ tạo được  nhiều sản phẩm hơn, 

có chất lượng cao hơn. 

4. Yếu tố xắp xếp lại cơ cấu sản xuất: Sự xắp xếp lại cơ cấu sản xuất 

của nền kinh tế đòi hỏi sự di chuyển lao động từ các ngành có năng suất thấp 

đến những ngành có năng suất cao hơn của nền kinh tế, và như vậy sẽ đưa 

đến năng suất chung của nền kinh tế sẽ tăng lên. 

Phân công lao động hợp lý là tạo điều kiện để người lao động đi sâu 

vào từng loại công việc, phù hợp với khả năng và điều kiện của họ, để họ 

làm việc có năng suất cao hơn. 
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5.  Các yếu tố gắn liền với điều kiện tự nhiên: Đó là khí hậu, độ phì 

nhiêu của đất đai, rừng, biển hàm lượng của quặng mỏ, trữ lượng của các 

mỏ, điều kiện môi trường làm việc,… Các yếu tố này thuận lợi hay khó khăn 

sẽ ảnh hưởng tốt hay không tốt đến nâng cao năng suất. 

Tuy nhiên việc thống kê và phân tích các nhân tố cấu thành mức tăng 

và tốc độ tăng năng suất là một vấn đề rất phức tạp vì nó có một số yếu tố 

chưa có thể hoặc không thể định lượng được, cần xem xét ở các nội dung 

tiếp sau. 

1.2. Khái niệm mới về năng suất 

a. Khái niệm 

Hiện nay định nghĩa về năng suất được coi là có cơ sở khoa học và 

hoàn chỉnh nhất là định nghĩa do Uỷ ban Năng suất thuộc Hội đồng Năng 

suất chi nhánh Châu Âu họp tại Roma năm 1959 và được các nước thừa 

nhận và áp dụng, với nội dung như sau: 

Trước hết, năng suất là một trạng thái tư duy. Đó là phong cách nhằm 

tìm kiếm sự cải thiện không ngừng những gì đang tồn tại; Đó là sự khẳng 

định rằng người ta có thể làm cho hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ 

tốt hơn hôm nay; hơn thế nữa, nó đòi hỏi những sự lỗ lực không ngừng để 

thích ứng các hoạt động kinh tế với những điều kiện luôn luôn thay đổi và 

việc áp dụng các lý thuyết và phương pháp mới; nó là niềm tin vững chắc về 

sự tiến bộ của nhân loại. 

b. Cơ sở khoa học và thực tiễn của định nghĩa mới 

1) Do cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ có bước phát triển 

mới, nhanh chóng, vượt bậc, các quốc gia, các dân tộc có điều kiện xích lại 

gần nhau đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội theo xu hướng toàn 

cầu hoá, khu vực hoá, tự do thương mại, với sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt 

dành ưu thế về chất lượng, về thời gian, về chi phí,… 

Để tránh mọi hiểm hoạ và nguy cơ tụt hậu, khủng hoảng, thất nghiệp, 

nợ nần, phân hoá giàu nghèo, huỷ hoại môi trường,… các nhà sản xuất, kinh 

doanh và quản lý phải tính đến hiệu quả tổng thể của sản xuất và quản lý làm 
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cho phát triển kinh tế, cuối cùng là phải hướng vào giải quyết được các vấn đề 

xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

2) ý nghĩa thực tiễn của năng suất theo định nghĩa mới là nó luôn 

luôn hướng con người trước hết bằng trí tuệ và óc sáng tạo tới cái mới, cái 

hoàn thiện với quyết tâm cao, với khát vọng mạnh mẽ không tự mãn với 

những gì đã có, phải chấp nhận thay đổi. 

Ngày nay trí tuệ đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp và có 

nhiều ưu thế: Không bao giờ cạn kiệt, càng sử dụng càng giàu thêm. Đó là 

“thứ của cải” bất kỳ ở đâu, dù là những nước yếu và nghèo đều có thể có và 

chiếm đoạt được. 

c. Thực chất của khái niệm mới về năng suất 

Thực chất của khái niệm mới về năng suất là định hướng chủ yếu theo 

kết quả đầu ra. Đây là ưu điểm nổi bật, khác biệt so với khái niệm truyền 

thống (chủ yếu hướng vào các yếu tố đầu vào, đặc biệt là nhân tố lao động). 

Khái niệm mới bao hàm nội dung trong khi coi trọng sử dụng hợp lý 

các yếu tố đầu vào với suất tiêu hao lao động và nguyên vật liệu thấp và hàm 

lượng trí tuệ - khoa học công nghệ ngày càng cao, thì phải đặc biệt coi trọng 

để tăng khối lượng đầu ra đồng thời với tăng chất lượng đầu ra, coi tăng chất 

lượng đầu ra là cực kỳ quan trọng. 

Cái mới trong khái niệm về năng suất theo ngôn ngữ thống kê nói một 

cách cụ thể là tăng năng suất. Nếu như trước đây khi nói đến tăng năng suất 

có thể hiện theo 2 góc độ: Tăng số lượng đầu ra trên một đơn vị đầu vào 

hoặc giảm đầu vào trên một đơn vị đầu ra; thì ngày nay nói về tăng năng 

suất tất nhiên cũng phải nói đến yêu cầu giảm đầu vào trên một đơn vị đầu 

ra, nhưng quan trọng hơn là tổng số đầu ra phải tăng lên, tăng nhanh hơn 

tổng số đầu vào, nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều sản 

phẩm, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của dân cư, tạo thêm việc làm cho người 

lao động. Nói cách khác tăng năng suất không chỉ tăng thêm kết quả sản 

xuất của một đơn vị đầu vào mà còn phải tăng thêm ngày càng nhiều số đơn 

vị có mức năng suất cao. Điều đó cũng có nghĩa là tăng năng suất không 

được phép rút bớt việc làm, mà ngược lại tăng năng suất phải gắn liền với 

tăng việc làm cho người lao động. 
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Ví dụ 1: Xét chỉ tiêu năng suất lao động qua số liệu (số liệu giả định) 

như bảng 1.1. 

Bảng 1.1. So sánh năng suất lao động giữa hai trường hợp 

Kỳ báo cáo (nghiên cứu) So sánh (%) 
Chỉ tiêu 

Kỳ gốc 

(tr. ®) 
Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 
A 1 2 3 4=2:1 5=3:1 

Giá trị tăng thêm 20.000 19.200 28.800 96,00 144,00 

1. Lao động làm việc 

(người) 
1.000 800 1.200 80,00 120,00 

2. Năng suất lao động 20 24 24 120,00 120,00 
 

So sánh 2 trường hợp tăng năng suất lao động kỳ báo cáo so với kỳ 

gốc qua số liệu trên nhận thấy: 

Nếu tăng năng suất lao động chỉ quan tâm chủ yếu đến tăng thêm sản 

phẩm làm ra trên một đơn vị đầu vào như quan niệm truyền thống của năng 

suất thì cả 2 trường hợp tăng năng suất theo ví dụ trên được xem như nhau vì 

cùng tăng 20%. Song có kết hợp xét đến đến kết quả sản xuất cuối cùng và 

yếu tố đầu vào ta thấy rằng trường hợp 2 có kết quả tăng năng suất lao động 

tốt hơn hẳn trường hợp 1 vì cùng có tốc độ tăng năng suất như nhau (20%) 

nhưng có giá trị tăng thêm tăng 44% vì lao động tăng 20% (trong khi đó 

trường hợp 1 giá trị tăng thêm giảm 4% vì lao động giảm 20%) 

Khi nói đến năng suất tính theo giá trị thì nâng cao chất lượng sản 

phẩm, chất lượng công tác cũng chính là tăng năng suất. Điều đó thể hiện ở 

chỗ: cùng sản xuất ra số lượng sản phẩm như nhau, nhưng nếu trong đó tỷ 

trọng sản phẩm có chất lượng cao tăng lên thì cũng chính là giá trị của tổng 

số sản phẩm tăng lên, cho dù đơn giá để tính toán cho từng loại sản phẩm 

không thay đổi.  

Ví dụ 2:ở một đơn vị hai kỳ cùng sản xuất ra 100 sản phẩm. Trong 

đó kỳ I sản xuất 50 sản phẩm loại A và 50 sản phẩm loại B; Kỳ II sản xuất 

ra 80 sản phẩm loại A và 20 sản phẩm loại B. Đơn giá sản phẩm loại A là 

100000đ/1 sản phẩm và loại B là 80000đ/sản phẩm. Từ số liệu trên ta tính 

được giá trị sản phẩm của 2 kỳ sản xuất như sau: 
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Kỳ I: (50 x 100) +(50 x 80) = 9000 (nghìn đồng) 

Kỳ II: (80 x 100) + (2 x 80) = 9600 (nghìn đồng). 

Kết quả tính toán trên cho thấy cả hai kỳ cùng số lượng sản phẩm sản 

xuất như nhau (100 sản phẩm), nhưng kỳ II có số sản phẩm có chất lượng 

cao nhiều hơn (80 so với 50) nên đã có giá trị sản phẩm cao hơn 600 nghìn 

đồng (9600-9000) cho dù đơn giá từng loại sản phẩm riêng biệt không thay 

đổi. Giá trị sản phẩm (kết quả đầu ra) tăng lên sẽ làm cho năng suất tăng 

lên khi đầu vào không thay đổi. 

Song phải thấy cái mới của năng suất quan hệ với yếu tố chất lượng 

trong giai đoạn kinh tế thị trường khác với trong giai đoạn kinh tế kế hoạch 

hoá tập trung là ở chỗ: Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, sản phẩm 

sản xuất ra theo kế hoạch và kết quả sản xuất cũng được phân phối theo kế 

hoạch, chất lượng sản phẩm được công nhận chủ yếu sau khi đã có kiểm 

nghiệm kỹ thuật “gọi là OTK” ở nơi sản xuất, và chưa tính toán đầy đủ đến 

yếu tố người tiêu dùng; còn trong cơ chế thị trường chất lượng sản phẩm chủ 

yếu do người tiêu dùng đánh giá và thừa nhận, có nghĩa là chất lượng sản 

phẩm do thị trường công nhận. Bởi vì trong cơ chế thị trường thì việc tăng 

năng suất không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy chủ doanh nghiệp cải tiến và 

đổi mới công nghệ, người lao động phải tự nâng cao trình độ chuyên môn, 

tay nghề, mà phải tính đến cả yếu tố khách hàng (người tiêu dùng). Sản 

phẩm có chất lượng tốt sẽ được người tiêu dùng chấp nhận, sản phẩm được 

tiêu thụ nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất, khuyến khích được sản 

xuất phát triển và tạo ra năng suất ngày càng cao, người lao động sẽ được trả 

lương cao hơn và chủ doanh nghiệp sẽ thu về phần lợi nhuận nhiều hơn,… 

và họ sẽ không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề,… và chất lượng 

sản phẩm sẽ lại được cải tiến tốt hơn nữa theo yêu cầu thị trường,v.v… quá 

trình này sẽ được phát triển không ngừng. 

Vì vậy trong nền kinh tế thị trường việc tăng năng suất bằng cách 

nâng cao chất lượng sản phẩm phải là sự kết hợp chặt chẽ của cả 3 nhân tố: 

Chủ doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng. 

d. Đặc điểm chủ yếu của khái niệm mới 

Khái niệm mới về năng suất có đặc điểm chủ yếu là một khái niệm 

động, tổng hợp, đa yếu tố, luôn luôn thay đổi trong mối quan hệ với bản chất 
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và môi trường kinh tế - xã hội cụ thể, trong đó các cá nhân, tổ chức, đơn 

vị,… tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đó chính là 

trạng thái tổng hợp của phong cách hoạt động của con người, của các tổ 

chức kinh tế - xã hội. 

Năng suất theo cách tiếp cận mới phản ánh đồng thời tính hiệu quả, 

hiệu lực, chất lượng, đổi mới của quá trình và chất lượng cuộc sống ở mọi 

cấp độ khác nhau: cá nhân, tư nhân, doanh nghiệp, ngành sản phẩm, ngành 

kinh tế, quốc gia, khu vực, quốc tế,… 

Năng suất được hình thành với sự tham gia đóng góp của tất cả các 

hoạt động trong một chuỗi các giai đoạn liên quan từ nghiên cứu, khảo sát, 

thiết kế, tiếp thị, sản xuất thử, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, cung ứng cho 

người tiêu dùng, sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa …theo những đòi 

hỏi cao hơn, mới hơn của khách hàng. 

Với đặc điểm chủ yếu này Năng suất đã trở thành công cụ quản lý, 

một thước đo của sự phát triển. 

1.3. Một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu tính theo giá trị  

Như ta đã biết năng suất (nói cụ thể hơn là mức năng suất) bằng một 

chỉ tiêu đầu ra chia cho đầu vào. 

Chỉ tiêu đầu ra là kết quả sản xuất có thể tính bằng sản phẩm hiện vật 

hoặc bằng giá trị như giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm, lợi nhuận,v.v... ở 

đây chúng tôi chỉ đề cập đến một số chỉ tiêu năng suất tính bằng giá trị và 

cũng giới hạn ở các chỉ tiêu giá trị tăng thêm hoặc giá trị sản xuất. 

Chỉ tiêu đầu vào có thể biểu hiện dưới dạng chi phí hoặc dưới dạng 

nguồn lực; có thể chỉ tính riêng cho từng yếu tố đầu vào hoặc tổng hợp 

chung các yếu tố đầu vào. 

Nếu xét theo tính chất của yếu tố đầu vào ta sẽ có năng suất tính theo 

chi phí (bằng đầu ra là kết quả sản xuất chia cho đầu vào dưới dạng chi phí 

như chi phí vật chất, chi phí sử dụng lao động hoặc tổng chi phí vật chất và 

lao động), và năng suất tính theo nguồn lực (bằng đầu ra là kết quả sản xuất 

chia cho các yếu tố nguồn lực như vốn sản xuất, lao động làm việc hoặc tổng 

vốn sản xuất và lao động). 
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Nếu xét theo phạm vi tính toán của yếu tố đầu vào sẽ có năng suất bộ 

phận (bằng chỉ tiêu đầu ra là kết quả sản xuất chia cho từng bộ phận của yếu 

tố đầu vào như chi phí vật chất, vốn sản xuất, lao động.v.v...) và năng suất 

tổng hợp chung (bằng chỉ tiêu đầu ra là kết quả sản xuất chia cho tổng các 

yếu tố đầu vào như chi phí vật chất cộng với chi phí sử dụng lao động hoặc 

vốn sản xuất cộng với số lượng lao động). 

Khi đem so sánh một chỉ tiêu đầu ra với một chỉ tiêu đầu vào sẽ được 

một chỉ tiêu năng suất (nói cụ thể là mức năng suất). Tuy nhiên, không phải 

so sánh bất kỳ một chỉ tiêu đầu ra với một chỉ tiêu đầu vào nào cũng được 

một chỉ tiêu năng suất hợp lý mà tuỳ thuộc vào yêu cầu nghiên cứu và đặc 

điểm của các chỉ tiêu đầu ra và đầu vào để lựa chọn cặp chỉ tiêu để so sánh 

nhằm tạo ra chỉ tiêu năng suất có ý nghĩa. 

Ta gọi: 

+ Chỉ tiêu kết quả sản xuất là Q 

+ Chỉ tiêu đầu vào là chi phí: 

- Chi phí vật chất là C 

- Chi phí sử dụng lao động là V 

+ Chỉ tiêu đầu vào là nguồn lực: 

- Vốn sản xuất K 

- Lao động làm việc L. 

Sẽ hình thành được các công thức tính một số chỉ tiêu năng suất theo 

cách phân loại trên như bảng 1.2. 
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Bảng 1.2. Một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu tính bằng giá trị phân theo 

tính chất và phạm vi của chỉ tiêu đầu vào 

 Tên gọi chỉ tiêu 
Công thức 

tính 

1. Năng suất tính theo chi phí   

a. Năng suất bộ phận:   

- Theo chi phí vật chất 

Kết quả sản xuất làm ra từ 

1 đơn vị chi phí vật chất 

(PC) 
C
QPC =  

- Theo chi phí sử dụng lao động. 

Kết quả sản xuất làm ra từ 

1 đơn vị chi phí về lao 

động (Pv) 
V
QPv =  

b. Năng suất tổng hợp chung 
Năng suất tổng hợp chung 

theo chi phí (PV) VC
QPV +

=  

2. Năng suất tính theo nguồn lực   

a. Năng suất bộ phận:   

- Tính theo vốn sản xuất Năng suất vốn (PK) 
K
QPK =  

- Tính theo lao động. Năng suất lao động (PL) 
L
QPL =  

b. Năng suất tổng hợp chung. 
Năng suất tổng hợp chung 

theo nguồn lực (P) LK
QP
+

=  

 

1.4. Các hình thức biểu hiện của năng suất 

Thông thường khi nói đến năng suất người ta thường nói đến mức 

năng suất được xác định bằng cách lấy đầu ra chia cho đầu vào như đã trình 

bày ở trên. Thực tế, đây là một hình thức biểu hiện và tất nhiên là hình thức 

biểu hiện cơ bản nhất của năng suất. Song nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa 

phản ánh hết nội dung của năng suất. Để nhận thức một cách đầy đủ sâu sắc 

về năng suất, nhất là trong điều kiện tiếp cận mới về năng suất, thống kê 

phải dùng đầy đủ các hình thức biểu hiện của năng suất: Mức năng suất, 
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mức tăng năng suất, tốc độ phát triển năng suất, tốc độ tăng năng suất, tỷ lệ 

tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất và tỷ phần đóng góp của 

nâng cao năng suất trong kết quả sản xuất tăng lên. 

Dưới đây là công thức tính phản ánh nội dung cụ thể của các hình 

thức biểu hiện đó. 

1. Mức năng suất 

Mức năng suất là chỉ tiêu cơ bản để đo kết quả đầu ra được tạo ra từ 

một đơn vị đầu vào (ký hiệu là P), nó biểu hiện quan hệ “thương số” giữa 

đầu ra (ký hiệu là Q) và đầu vào (ký hiệu là T): 

   
Τ

=Ρ
Q      ; (1.2) 

Chỉ tiêu mức năng suất cho ta biết kết quả sản xuất được tạo ra từ một 

đơn vị đầu vào là bao nhiêu, cao hay thấp khi đem so sánh so với kỳ trước 

hoặc so sánh đơn vị này với đơn vị khác. Về mặt tính toán, mức năng suất là 

chỉ tiêu bình quân, là cơ sở để tính toán dưới tất cả các hình thức biểu hiện 

khác của nó. Chỉ tiêu mức năng suất có giá trị luôn dương (P>0). 

2. Mức tăng năng suất 

Mức tăng năng suất (ký hiệu là Ρ∆ ) là hiệu số giữa mức năng suất kỳ 

báo cáo (ký hiệu là ) và mức năng suất kỳ gốc (ký hiệu là ): 1Ρ 0Ρ

   01 Ρ−Ρ=∆Ρ     ; (1.3)  

Chỉ tiêu mức tăng năng suất nói lên mức độ tăng giảm tuyệt đối của 

mức năng suất kỳ báo cáo so với kỳ gốc là bao nhiêu đơn vị. Chỉ tiêu này có 

giá trị là 0, lớn hơn không hoặc nhỏ hơn không. Khi mức năng suất kỳ sau 

so với mức năng suất kỳ trước bằng nhau, lớn hơn hay nhỏ hơn. 

3. Tốc độ phát triển năng suất 

Tốc độ phát triển (còn gọi là chỉ số phát triển) năng suất (ký hiệu là 

) là quan hệ thương số giữa mức năng suất kỳ báo cáo ΡΙ 1Ρ  và mức năng suất 

kỳ gốc : 0Ρ

   
0

1

Ρ
Ρ

=ΙΡ     ; (1.4) 
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Chỉ tiêu này luôn dương. Tốc độ phát triển năng suất cho biết kỳ báo 

cáo so với kỳ gốc năng suất tăng (giảm) bao nhiêu lần hoặc bằng bao nhiêu 

phần trăm. Chỉ tiêu tốc độ phát triển sẽ lớn hơn 1 (>100%), nhỏ hơn 1 

(<100%), hoặc bằng 1 (=100%) khi mức năng suất kỳ sau lớn hơn (>), nhỏ 

hơn (<) hoặc bằng (=) mức năng suất kỳ trước. 

Tốc độ phát triển năng suất là cơ sở để tính tốc độ tăng, tốc độ phát 

triển bình quân, tốc độ tăng bình quân và nhiều chỉ tiêu phản ánh các mặt 

khác nhau của năng suất có liên quan. 

4.  Tốc độ tăng năng suất 

Tốc độ tăng năng suất (ký hiệu là ) là quan hệ thương số giữa mức 

tăng năng suất (ký hiệu là ) và mức năng suất kỳ gốc (ký hiệu là ): 

Ρ

•

Ι

Ρ∆ 0Ρ

  
0Ρ

∆
=Ι Ρ

Ρ

•

    ; (1.5.a) 

Tốc độ tăng năng suất nói lên kỳ báo cáo so với kỳ gốc mức năng suất 

tăng thêm bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm. 

Tốc độ tăng năng suất còn được xác định bằng cách trừ tốc độ phát 

triển tính bằng lần cho 1 hoặc cũng chỉ tiêu ấy tính bằng phần trăm cho 

100%, thể hiện trong công thức sau: 

  (lần) hoặc (%)  ; (1.5.b) 1−Ι=Ι ΡΡ

•

%100−Ι=Ι ΡΡ

•

Chỉ tiêu này có thể dương, âm hoặc bằng không. Khi mức năng suất 

kỳ báo cáo so với kỳ gốc lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) hoặc (=) mức năng suất 

kỳ gốc. 

5. Kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất 

Kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất (ký hiệu là )(Ρ∆ q ) 

được xác định bằng cách nhân mức tăng năng suất giữa kỳ báo cáo và kỳ 

gốc ( ) với chỉ tiêu đầu vào kỳ báo cáo (ký hiệu là Τ ): 01 Ρ−Ρ 1

  ( 101)( )ΤΡ−Ρ=∆ Ρq     ; (1.6) 

Chỉ tiêu này cho biết kỳ báo cáo so với kỳ gốc kết quả sản xuất tăng 

lên bao nhiêu đơn vị do nâng cao năng suất. Kết quả tính toán của  có )(Ρ∆ q
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thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không, khi mức năng suất kỳ báo cáo 

lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) mức năng suất kỳ gốc. 

6. Tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất 

Tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất (ký hiệu là 

) là kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất lên ∆ tính trên 

kết quả sản xuất kỳ gốc : 

)(Ρ

•

Ι q )(Ρq

0Q

   
0

)(
)(

Q
q

q
Ρ

Ρ

• ∆
=Ι     ; (1.7) 

Chỉ tiêu này cho biết kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất 

bằng bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm so với kết quả sản xuất kỳ gốc. 

Chỉ tiêu này có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không (cùng dấu với 

chỉ tiêu kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất). 

7. Tỷ phần đóng góp của nâng cao năng suất trong kết quả sản xuất tăng 

lên 

Tỷ phần đóng góp của nâng cao năng suất trong kết quả sản xuất tăng 

lên (ký hiệu là ) là tỷ số giữa kết quả sản xuất tăng lên do nâng cao năng 

suất (ký hiệu là ) so với kết quả sản xuất tăng lên nói chung (ký hiệu là 

); trong đó : 

)(Ρd

(∆ q

q =∆

)Ρ

1Qq∆ 0Q−

  
q

qd
∆

∆
= Ρ

Ρ
)(

)(     ; (1.8.a)1 

Tỷ phần đóng góp của nâng cao năng suất trong kết quả sản xuất tăng 

lên ( ) còn có thể xác định bằng cách chia tỷ lệ tăng lên của kết quả sản 

xuất do nâng cao năng suất (ký hiệu là Ι )  cho tốc độ tăng của kết quả sản 

xuất nói chung ( Ι ): 

)(Ρd

)(Ρ

•

q

q

•

  
q

qd •

Ρ

•

Ρ

Ι

Ι
= )(

)(     ; (1.8.b) 

                                           
1 Ghi chú: Chỉ tiêu tỷ phần đóng góp của nâng cao năng suất trong kết quả sản xuất tăng lên theo công thức 
18a và 18b chỉ áp dụng được trong trường hợp giá trị tăng thêm kỳ sau cao hơn kỳ trước (Q1>Q0). Trường 
hợp ngược lại hoặc bằng nhau (Q1≤Q0) thì ta phải nghiên cứu chuyển đổi công thức trên thì mới có thể áp 
dụng được. Vấn đề này chúng tôi không có điều kiện trình bày cụ thể ở đây. 
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Như ta đã biết  
00

01

QQ
QQ q

q
∆

=
−

=Ι
•

          ; (1.9) 

Thay  theo công thức (1.7) và Ι  theo công thức (1.9) vào công 

thức (1.8.b) ta có: 

)(Ρ

•

Ι q q

•

 
q

qqq

q

q

QQ
d

∆

∆
=

∆∆
=

Ι

Ι
= ΡΡ

•

Ρ

•

Ρ
)(

00

)()(
)( :  

Ta đã chứng minh được công thức (1.8.a). 

1.5. Việc tính toán và ứng dụng các chỉ tiêu năng suất ở 

Việt Nam thời gian qua 

Ngay những năm đầu sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, để khắc 

phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu, phong trào tăng gia sản xuất đã được 

phát động và mau chóng phát triển sôi nổi, rộng rãi và có tác dụng thiết thực 

khắc phục nạn đói. 

Tiếp theo đó là các phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, 

thực hành tiết kiệm, "một người làm việc bằng hai", ba mục tiêu trong nông 

nghiệp, phong trào hợp lý hoá, cải tiến kỹ thuật trong các ngành,... thực chất 

mang nội dung nâng cao năng suất. 

Tuy nhiên trong điều kiện lịch sử của một nước thuộc địa nửa phong 

kiến mới giành được chủ quyền, lại có chiến tranh triền miên nên việc phấn 

đấu để tăng năng suất còn rất khó khăn và kéo theo sự tăng trưởng kinh tế 

nói chung là chậm chạp. Trước điều kiện kinh tế xã hội như trên thì nhận 

thức về năng suất và nâng cao năng suất chưa đầy đủ là tất nhiên, việc tính 

toán và áp dụng các chỉ tiêu năng suất sẽ có hạn chế. 

Và chỉ sau ngày Miền Bắc nước ta được giải phóng, đi vào xây dựng đất 

nước, và cũng chính từ khi ngành Thống kê được thành lập thì công tác thống 

kê Việt Nam mới bắt đầu đưa vào áp dụng các chỉ tiêu thống kê năng suất. 

Tuy nhiên, trong thực tế việc đưa vào tính toán và áp dụng các chỉ tiêu 

thống kê năng suất được thực hiện ở các mức độ khác nhau gắn liền với cơ 

chế quản lý kinh tế khác nhau ở các thời kỳ khác nhau. 
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Quá trình phát triển kinh tế nước ta có thể chia thành hai thời kỳ lớn: 

thời kỳ kế hoạch hoá tập trung và thời kỳ đổi mới. Dưới đây sẽ trình bày việc 

tính toán và áp dụng các chỉ tiêu năng suất ở nước ta gắn liền với từng thời 

kỳ nêu trên. 

1. Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 

Do vận dụng hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS) trong 

khuôn khổ hội đồng tương trợ và hợp tác kinh tế các nước XHCN (SEV), 

nên năng suất có phạm vi hẹp hơn. Năng suất có giới hạn chủ yếu theo khái 

niệm năng suất lao động và chỉ tính trong phạm vi các ngành sản xuất của 

cải vật chất, không tính cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân bao gồm cả các 

ngành sản xuất sản phẩm vật chất và không sản xuất vật chất, tức là các 

ngành dịch vụ. 

Chỉ tiêu năng suất lao động được coi là một trong những chỉ tiêu pháp 

lệnh quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh 

doanh của một Doanh nghiệp Nhà nước cũng như từng ngành và chung các 

ngành sản xuất vật chất. 

Về phương pháp tính toán, áp dụng cả hai hình thức tính năng suất lao 

động theo giá trị và theo hiện vật. Về giá trị chủ yếu là sử dụng giá trị tổng 

sản lượng tính theo giá cố định hoặc giá so sánh là chính và có kết hợp tính 

theo giá thực tế. Trên phạm vi cả nước thì tính theo thu nhập quốc dân theo 

giá cố định hoặc giá so sánh và giá thực tế. 

ở các đơn vị cơ sở (lúc đó gọi là xí nghiệp , nay gọi chung là doanh 

nghiệp), năng suất lao động là một chỉ tiêu chủ yếu trong chế độ báo cáo 

thống kê định kỳ và trong nhiều năm năng suất lao động còn được coi là một 

trong những chỉ tiêu pháp lệnh, làm căn cứ kiểm tra xét duyệt hoàn thành kế 

hoạch nhà nước hàng năm của xí nghiệp. Năng suất lao động là một trong 

những mục tiêu phấn đấu chủ yếu của xí nghiệp nhằm động viên tập thể 

công nhân viên của xí nghiệp chú trọng cải tiến tổ chức quản lý, nâng cao 

trình độ tay nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào 

sản xuất. 

Chỉ tiêu năng suất lao động được tính theo hai mức cho công nhân 

trực tiếp sản xuất và cho công nhân viên sản xuất của xí nghiệp. Ngoài năng 

suất lao động ở các xí nghiệp còn tính chỉ tiêu năng suất vốn (trước đây gọi 
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là hiệu quả sử dụng vốn), công suất, năng suất thiết bị,... Tuy nhiên các chỉ 

tiêu này chỉ có tính chất bổ sung và chỉ được tính khi cần thiết.  

Năng suất lao động nói chung được sử dụng có kết quả trong công tác 

quản lý sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, đặc biệt là để phân tích hoạt 

động kinh tế của xí nghiệp, để nghiên cứu mối quan hệ của năng suất lao 

động với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như: "quan hệ giữa tăng năng 

suất lao động với tăng tiền lương bình quân", "quan hệ giữa mức tăng trang 

bị vốn tăng, trang bị tài sản cố định với tăng năng suất lao động", "quan hệ 

giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ giảm gía thành sản phẩm",… 

Song nhược điểm về mặt tính toán là chỉ tiêu đầu vào sử dụng giá trị 

tổng sản lượng, (tính toàn bộ giá trị của sản phẩm c + v + m sản xuất ra). Do 

đó tốc độ tăng năng suất lao động phụ thuộc rất nhiều vào giá trị nguyên liệu 

của sản phẩm và thay đổi cơ cấu tổ chức sản xuất. Nếu xí nghiệp sản xuất ra 

sản phẩm bằng những nguyên liệu đắt hơn hoặc các xí nghiệp được phân 

nhỏ theo qui trình sản xuất thì năng suất lao động sẽ tăng lên. Ngược lại các 

xí nghiệp sản xuất những sản phẩm bằng nguyên liệu rẻ tiền, hoặc các xí 

nghiệp có liên hê với nhau liên hợp lại thành các liên hiệp xí nghiệp lớn thì 

năng suất lao động sẽ giảm đi. ở phạm vi nền kinh tế quốc dân đã có nhiều 

năm thống kê đã tính toán và tổng hợp chỉ tiêu năng suất lao động tính theo 

thu nhập quốc dân sản xuất và được công bố trên các cuốn niên giám thống 

kê hàng năm. 

2. Thời kỳ đổi mới 

Trong những năm đầu chuyển đổi cơ chế quản lý tình hình kinh tế xã 

hội chưa ổn định, trong số ít chỉ tiêu kế hoạch nhà nước còn lại, không có chỉ 

tiêu năng suất, kể cả chỉ tiêu năng suất lao động trong các đơn vị quốc doanh. 

Vì vậy, trong công tác thống kê, chỉ tiêu năng suất lao động trong chế 

độ báo cáo thống kê định kỳ cũng bị bỏ qua. Doanh nghiệp nào, ngành nào 

xét thấy cần thiết cho công tác phân tích kinh tế thì tính chỉ tiêu năng suất 

lao động để tham khảo. Trên niên giám thống kê hàng năm cũng không còn 

chỉ tiêu năng suất lao động tính ở phạm vi ngành và nền kinh tế quốc dân. 

Từ năm 1996, nước ta gia nhập Tổ chức Năng suất Châu á (APO) và 

quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, đặc biệt là gia nhập khối ASEAN thì 

việc nghiên cứu chỉ tiêu năng suất bắt đầu được đặt ra. 
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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công 

nghệ) đã thiết lập Trung tâm Năng suất Việt Nam. Tuy thời gian chưa nhiều, 

trung tâm đã tham gia thực hiện nhiều chương trình của APO liên quan đến 

Việt Nam (như quản lý chất lượng, quản lý công nghệ sản xuất, phát triển 

nguồn nhân lực, năng suất xanh, công nghệ thông tin,...), tổ chức hội thảo, 

cử cán bộ đi nghiên cứu khảo sát một số nước trong khu vực, tổ chức tư vấn 

cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000, 

TQM, GMP, HACCP,… tiến hành nhiều đề tài khoa học nghiên cứu cách 

tiếp cận mới về năng suất. 

Ngành Thống kê và một số ngành liên quan khác cũng đã nhiều lần đặt 

vấn đề nghiên cứu đưa vào áp dụng các chỉ tiêu năng suất theo cách tiếp cận 

mới. Và đến nay đã có một vài đề tài khoa học nghiên cứu về hệ thống chỉ 

tiêu thống kê năng suất, trong đó có năng suất các nhân tố tổng hợp; một số 

báo cáo ở các hội nghị khoa học có liên quan cũng đã có đề cập đến vấn đề 

này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về các chỉ tiêu năng suất vẫn chưa được quan 

tâm đầy đủ, thiếu các chuyên gia dành thời gian cần thiết để đi sâu vào nghiên 

cứu các chỉ tiêu năng suất. Thực tế có nhiều ngành đã tính toán chỉ tiêu năng 

suất nhưng chủ yếu vẫn là năng suất lao động (một loại chỉ tiêu năng suất bộ 

phận tính theo nguồn lực). Các chỉ tiêu năng suất tổng hợp, đặc biệt là năng 

suất các nhân tố tổng hợp và nói cụ thể hơn là tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp thì chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống cả về nội dung lẫn 

khả năng áp dụng. Vì vậy TFP và tốc độ tăng TFP chưa được chính th−c đưa 

vào hệ thống các chỉ tiêu năng suất nói riêng và các hệ thống chỉ tiêu thống kê 

kinh tế xã hội nói chung. Trong thời gian gần đây trên báo chí hoặc các 

phương tiện thông tin đại chúng đã có đưa ra số liệu về tốc độ tăng TFP của 

toàn nền kinh tế hoặc ngành công nghiệp ở một số năm. Song số liệu đó do 

các nhà khoa học nghiên cứu tính toán thí điểm hoặc của các cơ quan chức 

năng nhưng cũng chỉ mới là sơ bộ và nhất thời chưa có tính chất hệ thống. 

*        * 

* 

Phần hai của đề tài này sẽ đi sâu nghiên cứu chỉ tiêu năng suất các 

nhân tố tổng hợp cũng như phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp - những hình thức biểu hiện của năng suất tổng hợp chung theo 

nguồn lực. 

 24



Phần hai 

Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp 

tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

2.1. Nội dung và công thức tính khái quát năng suất tổng 

hợp chung 

Như trên đã trình bày: Năng suất tổng hợp chung chính là quan hệ so 

sánh một chỉ tiêu đầu ra và tổng của tất cả hoặc phần lớn các yếu tố thuộc 

chỉ tiêu đầu vào. 

Chỉ tiêu đầu vào có 2 yếu tố quan trọng và bao quát nhất là lao 

động quá khứ và lao động sống, vì vậy chỉ tiêu năng suất tổng hợp chung 

nghiên cứu dưới đây là năng suất tính trên cơ sở tổng hợp chung của hai 

loại lao động đó. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu đầu vào có thể được xác định dưới dạng chi 

phí (tổng chi phí lao động quá khứ và chi phí lao động sống) hoặc cũng có 

thể được tính dưới dạng nguồn lực sản xuất bao gồm vốn hoặc tài sản và lao 

động làm việc. Ta lần lượt nghiên cứu năng suất tổng hợp chung tính theo 

đầu vào dưới hai dạng biểu hiện đó. 

2.1.1. Năng suất tổng hợp chung tính theo chi phí 

Năng suất tổng hợp chung tính theo chi phí có hai cách tính cụ thể: 

1) Hiệu quả quá trình.  

Hiệu quả quá trình là mức năng suất được tính trên một phần chi phí 

chung còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, vật 

liệu phụ, nhiên liệu,... tương đương như chi phí trung gian và phần chi  phí 

còn lại này tạm gọi là chi phí chế biến.  

Mức hiệu quả quá trình (PE) được xác định như sau: 

ZdZ
Y

ICZ
YPE .−

=
−

=                   ; (2.1) 

Trong đó: Y là giá trị tăng thêm; hoặc tổng sản phẩm quốc nội 
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  Z   là tổng chi phí sản xuất kinh doanh; 

  IC  là chi phí trung gian. 

.d là tỷ lệ chi phí trung gian trong tổng chi phí 

Ví dụ: năm 1998, ngành Công nghiệp “A” có giá trị sản xuất (GO) là 

73693 triệu đồng, giá trị gia tăng (VA) là 25454 triệu đồng, tổng chi phí sản 

xuất (Z) là 55406 triệu đồng, tỷ lệ giá trị trung gian trong tổng chi phí (d) là 

0,7273 

Theo công thức tính 2.1 ta tính được hiệu quả quá trình: 

15140
25454

55406.7273,055406
25454

=
−

=EP  = 1,684 (đồng/1000 đồng) 

Chỉ tiêu hiệu quả quá trình nói lên một đơn vị chi phí chế biến tạo ra 

được bao nhiêu đơn vị giá trị tăng thêm hoặc đơn vị sản phẩm quốc nội. Chỉ 

tiêu này bảo đảm sự thống nhất về phạm vi so sánh giữa tử số và mẫu số 

(không phụ thuộc vào phần chi phí trung gian chiếm trong giá trị sản xuất 

cũng như trong tổng chi phí sản xuất lớn hay nhỏ). Sự biến động của chi tiêu 

hiệu quả quá trình phản ánh biến động tổng hợp của hiệu quả sử dụng các 

yếu tố  tài sản cố định và lao động làm việc. 

Có thể nói, đây là một trong những chỉ tiêu hiệu quả phản ánh một 

cách tập trung và khái quát về chất lượng kinh doanh, về kết quả hoạt động 

tài chính của một doanh nghiệp, một ngành hay toàn bộ nền kinh tế. 

Song theo cơ cấu giá trị, chi phí để tính hiệu quả quá trình là một bộ 

phận của giá trị tăng thêm, tức là giữa phần chi phí đó và giá trị tăng thêm có 

một sự đồng nhất nhất định, nên sự thay đổi của quan hệ này (tăng giảm 

hiệu quả quá trình) phù hợp với sự thay đổi cơ cấu của chỉ tiêu giá trị tăng 

thêm hoặc tổng sản phẩm quốc nội và phụ thuộc nhiều vào nội dung, phương 

pháp và trình độ hạch toán của các chỉ tiêu đầu ra này. 

Mặt khác, do tính theo chi phí nên chỉ tiêu hiệu quả quá trình chỉ mới 

thể hiện được hiệu quả sử dụng một bộ phận của nguồn lực đã trực tiếp sử 
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dụng và được kết chuyển vào sản phẩm sản xuất ra, chứ chưa phản ánh đầy 

đủ hiệu quả của cả việc huy động lẫn sử dụng các yếu tố nguồn lực đã có 

vào quá trình sản xuất. 

2) Năng suất tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí.  

Năng suất tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí là chỉ tiêu phản ảnh 

quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu giá trị sản xuất và tổng chi phí sản xuất nói 

chung. 

Mức năng suất tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí (ký hiệu là PC) 

được tính theo công thức: 

Z
GOPC =     ; (2.2) 

Trong đó:  GO là giá trị sản xuất; 

   Z là tổng chi phí sản xuất. 

Trở lại ví dụ trên, áp dụng công thức 2.2 ta tính được năng suất tổng 

hợp chung theo toàn bộ chi phí của ngành “A” năm 1998 như sau: 

55406
77693

=CP  = 1,323   (đồng/1000 đồng) 

Chỉ tiêu đầu vào và đầu ra để tính năng suất tổng hợp chung theo toàn 

bộ chi phí khác các chỉ tiêu tương ứng để tính hiệu quả quá trình là có bao 

gồm cả chi phí trung gian, tức là năng suất tổng hợp chung theo tổng chi phí 

được tính trên cơ sở toàn bộ giá trị kết quả đầu ra và toàn bộ chi phí đầu vào. 

Xét về mức năng suất thì năng suất tổng hợp chung theo toàn bộ chi 

phí có trị số nhỏ hơn hiệu quả quá trình. Sự chênh lệch giữa hai chỉ tiêu này 

nhiều hay ít là phụ thuộc vào tỷ trọng chi phí trung gian chiếm trong giá trị 

sản xuất lớn hay nhỏ. Nếu xét về tốc độ tăng thì hai chỉ tiêu năng suất tổng 

hợp chung theo toàn bộ chi phí và hiệu quả quá trình thường biến động theo 

cùng một xu thế. Tuy nhiên nếu xét riêng biệt từng năm thì tốc độ tăng của 

hai chỉ tiêu này vẫn có sự chênh lệch nhất định. Sự chệnh lệch đó phụ thuộc 
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vào thay đổi cơ cấu mặt hàng có tỷ trọng chi phí trung gian trong giá trị sản 

xuất khác nhau và sự thay đổi tổ chức sản xuất. Còn nếu xét trong cả chu kỳ 

dài thì tốc độ tăng bình quân năm của năng suất tổng hợp chung theo toàn 

bộ chi phí và hiệu quả quá trình thường xấp xỉ bằng nhau. 

Các chỉ tiêu nghiên cứu ở trên đều là các chỉ tiêu năng suất tổng hợp 

tính theo chi phí nhưng chúng được tính trên các chỉ tiêu đầu ra và đầu vào 

cụ thể khác nhau. Chúng cùng có ưu điểm là việc tính toán tương đối thuận 

tiện và phản ánh hiệu quả tổng hợp của việc sử dụng một loại đơn vị chi phí 

đầu vào nên chúng cho phép nghiên cứu khái quát tốc độ tăng giảm về hiệu 

quả sử dụng các yếu tố chi phí của quá trình sản xuất. Nhưng chúng có 

nhược điểm là phụ thuộc rất nhiều vào nội dung và phương pháp hoạch toán 

các yếu tố cấu thành chỉ tiêu đầu ra và chỉ tiêu đầu vào. Hơn nữa vì năng 

suất tính trên chi phí nên chưa thể hiện được hiệu quả của việc huy động 

nguồn lực vào sản xuất; trong thức tế có nhiều trường hợp năng suất tổng 

hợp tính theo chi phí vẫn cao, nhưng tỷ lệ huy động nguồn lực sản xuất (vốn 

và lao động) vào sử dụng thì lại thấp và như vậy là xét trên góc độ chung thì 

hiệu quả sử dụng các yếu tố vào sản xuất vẫn chưa cao. Đặc điểm đó cho 

thấy tính năng suất theo chi phí ở góc độ chung là chưa toàn diện. Vấn đề 

tiếp theo và mấu chốt là phải nghiên cứu các chỉ tiêu năng suất tổng hợp mà 

khắc phục được nhược điểm trên. 

Trong thực tế nghiên cứu ở tầm vĩ mô người ta thường quan tâm nhiều 

hơn đến chỉ tiêu năng suất tổng hợp tính theo nguồn lực vì nó phản ánh tập 

trung và khái quát nhất hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực vào sản 

xuất. Và chính thế nó sẽ khắc phục được nhược điểm của chỉ tiêu năng suất 

tổng hợp chung theo chi phí như đã được trình bày. 

2.1.2. Năng suất tổng hợp chung tính theo nguồn lực  

Năng suất tổng hợp chung tính theo nguồn lực là chỉ tiêu năng suất có 

mẫu số của mức năng suất là số liệu tổng hợp về vốn hoặc tài sản và lao 

động. 
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Công thức khái quát để tính mức năng suất tổng hợp theo nguồn lực 

có dạng: 

LK
Y

N
YP

+
==                          ; (2.3) 

Trong đó: 

P là năng suất tổng hợp theo nguồn lực; 

Y là giá trị tăng thêm; 

K là vốn hoặc tài sản cố định; 

L là lao động làm việc; 

N là tổng số vốn hoặc tài sản và lao động (N=K+L). 

Theo công thức này thì biến động của chỉ tiêu năng suất cho ta thấy 

mức năng suất tăng lên hay giảm đi nó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố chiều 

sâu, nó không chịu ảnh hưởng của mức trang bị vốn. Vì thế biến động của 

chỉ tiêu này phù hợp với xu hướng tăng giảm đồng thời của cả 2 chỉ tiêu 

năng suất vốn và năng suất lao động, tức là quan hệ khá chặt chẽ với biến 

động của chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phẩm. 

Như chúng ta đã biết vốn và lao động cùng là nguồn lực sản xuất, 

nhưng tính theo đơn vị tính khác nhau: vốn được tính bằng đơn vị tiền tệ 

(VN đồng, USD,…) còn lao động lại được tính bằng đơn vị người. Cho nên 

chúng ta không thể thực hiện phép cộng đơn giản vốn với lao động lại với 

nhau để tính tổng nguồn lực sản xuất (N). 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển được 2 loại nguồn lực có đơn 

vị tính khác nhau trên đây về cùng một loại đơn vị tính toán để có thể cộng  

được với nhau cho phép áp dụng công thức trên. 

Đã có khá nhiều phương pháp xác định tổng nguồn lực (N) trên cơ sở 

quy đổi đơn vị tính của mẫu số: hoặc là đổi từ vốn về lao động hoặc là đổi từ 

lao động về vốn. Tuy nhiên các phương pháp chuyển đổi đó đều phải có 

những giả thiết nhất định và chưa được sự nhất trí cao nên chủ yếu chỉ mới 

dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, chưa được đưa vào ứng dụng trong thực tế. 
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2.2. Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp 

tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp. 

Năng suất các nhân tố tổng hợp suy cho cùng là kết quả sản xuất 

mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động (các nhân tố hữu 

hình), nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp 

lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của công 

nhân,v.v... (gọi chung là các nhân tố tổng hợp). 

Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp là tỷ lệ tăng lên của kết 

quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung (năng suất tính chung 

cho cả vốn và lao động) 

Để hiểu rõ nội dung, bản chất của chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng 

hợp, điều kiện áp dụng phương pháp và khả năng tính tốc độ tăng năng suất 

các nhân tố tổng hợp chúng ta sẽ nghiên cứu quá trình hình thành công thức 

tính tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp 

chung, cách tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo phương 

pháp hạch toán và theo hàm sản xuất Cobb-Douglass cũng như mối quan 

hệ giữa các phương pháp. 

2.2.1. Hình thành công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do 

nâng cao năng suất tổng hợp chung. 

Khi nghiên cứu về năng suất trên cơ sở chỉ tiêu đầu ra (kết quả sản 

xuất) là giá trị tăng thêm (ký hiệu là Y) và 2 chỉ tiêu đầu vào: vốn cố định 

(ký hiệu là K) và lao động (ký hiệu là L) thì sẽ có công thức tính mức năng 

suất tổng hợp chung (ký hiệu là P) như sau: 

N
Y

LL
YP
d

=
+

=               ; (2.4) 

Trong đó Ld là hệ số chuyển đổi từ vốn (tính bằng tiền) về lao động 

tính bằng người (ở đây giả thiết đã có lao động được chuyển đổi). Và như 

vậy đại lượng Ld là lao động quy đổi, lúc đó N = Ld + L và được gọi là  tổng 

số lao động xã hội hoặc tổng nguồn lực sản xuất. 

Từ đó công thức 2.4 có thể suy ra: 

Y = P . N                    ; (2.5) 
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Trên cơ sở công thức 2.5 xây dựng được hệ thống chỉ số: 

0

1

0

1

0

1

N
N.

P
P

Y
Y

=   

Hoặc  IY =  IP  .  IN                              ; (2.6) 

Trong đó: 

0,1 ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo; 

IY  là chỉ số (tốc độ) phát triển về giá trị tăng thêm; 

IP là chỉ số (tốc độ) phát triển về năng suất tổng hợp chung; 

IN là chỉ số (tốc độ) phát triển về nguồn lực sản xuất. 

Trên cơ sở hệ thống chỉ số 2.6 (theo nguyên tắc tính số tuyệt đối của 

chỉ số) ta có công thức tính kết quả sản xuất (giá trị tăng thêm) mang lại do 

nâng cao năng suất tổng hợp chung [∆Y(p)]: 

∆Y(p) = (P1 - P0). N1                     ;            (2.7) 

Từ (2.7) tiếp tục xây dựng công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả 

sản xuất (GTTT) do nâng cao năng suất tổng hợp chung ( ): ( )pIY
&

      ( ) ( ) ( )
00

101

0

Y
Y N.P

NPP
Y

ppI
−

=
∆

=&  = 
0

1

0

1

00

10

00

11

N
N

Y
Y

NP
NP

NP
NP

−=−  = IY - IN    ;    (2.8) 

Tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp 

chung thực chất có phải là tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp hay 

không, vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập ở tiểu mục 2.2.2 và 2.2.3 tiếp theo 

của mục này. Dưới đây đi sâu nghiên cứu khả năng thực tế áp dụng công 

thức 2.8. 

Yêu cầu áp dụng công thức 2.8, phải tính được các chỉ số giá trị tăng 

thêm (IY) và chỉ số nguồn lực sản xuất (IN). Trong thực tế công tác thống kê 

việc tính chỉ số giá trị tăng thêm được tiến hành một cách thuận tiện trên cơ 

sở số liệu thống kê về giá trị tăng thêm hàng năm (theo giá so sánh) có ở các 

cuốn niên giám thống kê hoặc hệ thống số liệu đã tính sẵn. Vấn đề còn lại 

cần giải quyết là cách tính chỉ số nguồn lực sản xuất (IN). 

Như trên đã nói lao động và vốn là 2 đại lượng có đơn vị tính khác 

nhau (vốn tính bằng tiền, còn lao động tính bằng người), nên không thể 
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cộng trực tiếp số vốn tính bằng tiền với lao động tính bằng người rồi đem 

so sánh tổng của chúng giữa các thời kỳ với nhau để được chỉ số nguồn lực 

sản xuất. Đã có nhiều nhà kinh tế và thống kê trên thế giới đưa ra giải pháp 

khắc phục khó khăn trên bằng cách quy đổi vốn về lao động hoặc quy đổi 

lao động về vốn theo các hệ số quy đổi với những giả định nào đó (chẳng 

hạn như công thức 2.4; N = Ld + L chính là đã quy đổi vốn về lao động 

thông qua hệ số b, tức là Ld = b.K). 

Tuy nhiên, những đề nghị quy đổi như trên là rất phức tạp, hiện vẫn 

còn ở dạng lý thuyết và chưa được nhất trí cao nên chưa được đưa vào sử 

dụng. 

Nói cách khác, chưa thể áp dụng công thức 2.8 (ở dạng khái quát) để 

tính toán tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp 

chung  trên cơ sở chỉ số nguồn lực được xác định một cách trực tiếp (quy đổi 

vốn và lao động về cùng loại đơn vị tính để tổng hợp và so sánh) 

2.2.2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo phương 

pháp hạch toán. 

Công thức tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ( ) Theo 

phương pháp hạch toán do Tổ chức Năng suất Châu á đưa vào áp dụng có 

dạng: 

TFPI&

( )LKYTFP I.I.II &&&& β+α−=                             ; (2.9) 

Trong đó: 

YI&  là tốc độ tăng giá trị tăng thêm; 

KI& là tốc độ tăng của vốn; 

LI& là tốc độ tăng của lao động; 

α và β là hệ số đóng góp của vốn và lao động.  

Hệ số β bằng tỷ số giữa thu nhập của người lao động và giá giá trị 

tăng thêm, còn α = 1 - β. 

Khi áp dụng công thức 2.9 cần lưu ý là do đặc điểm hạch toán của 

Việt Nam, thu nhập của người lao động được tính toán như hiện nay thu thập 

lấy từ số được hạch toán theo sổ sách hoặc có trong số liệu thống kê do các 
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đơn vị báo cáo lên mới chỉ gồm phần thu nhập chính của họ (ở đây gọi là thu 

nhập trực tiếp), còn một số khoản thu nhập dưới dạng khác như tiền đóng 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp, đơn vị đảm nhận, tiền mua 

sắm quần áo bảo hộ lao động,...(ở đây gọi là thu nhập khác) thì thường chưa 

được tính vào thu nhập. Thực tế đó đã làm cho các hệ số α và β tính theo số 

liệu hiện có sẽ bị sai lệch (hệ số β bị thu hẹp, còn hệ số α bị cường điệu). 

Để phản ánh chính xác mức độ đóng góp của lao động và vốn trong 

quá trình tạo ra kết quả sản xuất hệ số β phải được tính trên cơ sở thu nhập 

đầy đủ của người lao động (bao gồm cả thu nhập trực tiếp và thu nhập khác) 

theo công thức: 
 

Thu nhập đầy đủ của người lao động
β = 

Giá trị tăng thêm 
;       (2.10a) 

và α = 1 - β                                     ;       (2.10b) 

Như trên đã nói trong thực tế chỉ có số liệu về thu nhập trực tiếp nên 

không thể xác định thu nhập đầy đủ bằng cách cộng thu nhập trực tiếp với 

thu nhập khác, mà phải tính toán gián tiếp qua hệ số điều chỉnh như sau: 

Thu nhập đầy đủ của 

người lao động 
= 

Thu nhập trực tiếp của 

người lao động 
x

Hệ số điều 

chỉnh 
 

  

Hệ số điều chỉnh bằng tỷ số giữa thu nhập đầy đủ (gồm thu nhập trực 

tiếp cộng với thu nhập khác) và thu nhập trực tiếp được tính toán trên phạm 

vi số liệu điều tra chuyên đề ở phạm vi hẹp vào một năm nào đó rồi dùng để 

tính toán cho nhiều năm. Hiện nay số liệu về thu nhập của người lao động 

theo bảng I/O năm 2000 của Tổng cục Thống kê phản ánh sát thực hơn thu 

nhập của người lao động nên chúng tôi xem đó là thu nhập đầy đủ và lấy đó 

làm căn cứ để tính toán hệ số β cho năm 2000 cũng như để xây dựng hệ số 

điều chỉnh cho các năm khác. 

β và α tính theo công thức (2.10a) và (2.10b) có thể còn gọi là hệ số 

đóng góp của lao động và vốn đã điều chỉnh. 
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Ví dụ có số liệu về tốc độ tăng bình quân năm thời kỳ 1992-1999 của 

ngành “B” như sau: 

- Tốc độ tăng giá trị tăng thêm: = 0,1007 hoặc 10,07% YI&

- Tốc độ tăng giá trị tài sản cố định:  = 0,1379 hoặc 13,79% KI&

- Tốc độ tăng lao động làm việc: = 0,0268 hoặc 2,68% LI&

- Hệ số đóng góp của tài sản cố định: α = 0,601 và hệ số đóng của lao 

động: β = 1 - 0,601 = 0,399 

áp dụng công thức 2.9 ta tính được tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp ( ) như sau: TFPI&

TFPI&  = 10,07 -(0,601 . 13,79 + 0,399 . 2,68)  

       = 10,07 - (8,28 + 2,51) = 0,71 (%) 

Số liệu trên cho thấy giá trị tăng thêm của ngành “B” tăng 10,07%, 

trong đó tăng năng suất cách nhân tố tổng hợp làm tăng 0,71%, tức là đóng 

góp 7,08% (0,71: 10,07 x 100), do tăng giá trị tài sản cố định làm tăng 

8,28%, tức là đóng góp 82,30% (8,28 : 10,07 x 100) và do tăng lao động làm 

tăng 2,51%, tức là đóng góp 10,62% (2,51 : 10,07 x 100) 

Biến đổi công thức 2.9 ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]1I.1I.1II.I.II LKYLKYTFP −β+−α−−=β+α−= &&&&  

       = ( ) [ ])I.()I.(1I LKY β−β+α−α−−  

       = ( ) [ ])()I.I.(1I LKY β+α−β+α−−  

       = ( ) [ ]1)I.I.(1I LKY −β+α−−  

       = )I.I.(11I LKY β+α−+−  

       = )I.I.(I LKY β+α−                                               ;           (2.11) 

Trong đó IY, IK và IL là các tốc độ (chỉ số) phát triển (bằng các tốc độ 

tăng tương ứng là , , cộng với 1). YI& KI& LI&
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Trở lại phân tích chỉ số phát triển nguồn lực (IN) từ công thức 2.8. 

Khi tách nguồn lực sản xuất N thành hai đại lượng cụ thể (vốn quy đổi 

về lao động) thì chỉ số phát triển nguồn lực có dạng: 

00

11

0

1

LbK
LbK

N
NI N +

+
==                                              ;          (2.12a) 

Trong đó: 

K - vốn 

L – Lao động 

.b – Hệ số quy đổi vốn về lao động 

bK – vốn quy đổi về lao động  

0, 1 – ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo 

Chỉ số nguồn lực theo công thức 2.12a có thể biến đổi  

00

0

1
0

0

1
0

00

11

LbK
L
L

L
bK
bK

bK

LbK
LbKI N +

+
=

+
+

=  

     LK I
LbK

L
I

LbK
bK

00

0

00

0

+
+

+
=  

                                                      ;   (2.12b) LLKK IdId
00

+=

Trong đó 

00

0
0 LbK

bK
dK +

= - tỷ trọng của vốn trong tổng số vốn và lao động 

00

0
0 LbK

L
dL +

= - tỷ trọng của lao động trong tổng số vốn và lao động 

và 1
00
=+= LK dd   

Khi thay thế tỷ trọng của vốn (dK) và tỷ trọng của lao động (dL) bằng 

hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của lao động (β) trong việc 

tạo ra giá trị tăng thêm (giả thiết tỷ trọng của vốn và lao động tương đương 

tỷ trọng giá trị tăng thêm do vốn và lao động rạo ra) thì chỉ số phát triển 

nguồn lực theo công thức 2.12b có dạng: 
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IN = αIK + βIL                   ;        (2.13) 

Thay công thức 2.13 vào công thức 2.8 sẽ có: 

)()( LKYy IIIPI βα +−=&                                         ;            (2.14) 

So sánh các công thức 2.8, 2.11 và 2.14 nhận thấy  

 

NYY IIPI −=)(&

TFPLKY IIII &=+−= )..( βα

Trong đó chỉ số nguồn lực (IN) được tính như là chỉ số bình quân số 

học gia quyền giữa 2 chỉ số về vốn (IK) và lao động (IL) và các quyền số là α 

và β (α + β = 1)2 

*          * 

* 

Có được các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của lao 

động (β) theo phương pháp hạch toán, còn có thể xây dựng được công thức 

tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp như công thức 2.9 theo cách 

tiếp cận khác. 

Thật vậy, khi ta thừa nhận  α là hệ số đóng góp của vốn và β là hệ số 

đóng góp của lao động (α + β = 1) đối với việc tạo ra giá trị tăng thêm (Y) 

thì cũng có nghĩa là chỉ tiêu giá trị tăng thêm được chia thành hai phần: một 

phần do vốn tạo ra (Y’) bằng α nhân với Y (Y’ = α .Y) - được gọi là giá trị 

tăng thêm riêng phần của vốn, và một phần do lao động tạo ra (Y”) bằng β 

nhân với Y (Y” = β.Y) - được gọi là giá trị tăng thêm riêng phần của lao 

động. 

Nếu lấy giá trị tăng thêm riêng phần của vốn (Y’) chia cho vốn (K) sẽ 

được năng suất vốn riêng phần của vốn (Pk): 

Pk = Y’ : K        ; (2.15.a)  

Nếu lấy giá trị tăng thêm riêng phần của lao động (Y”) chia cho lao 

động làm việc (L) sẽ được năng suất riêng phần của lao động (PL) 

PL = Y” : L       ; (2.15.b)  

                                           
2 Quá trình chứng minh trên đây đã được giới thiệu ở “Tạp chí Con số và Sự kiện” số 12 năm 2003;  
PGS.TS.  Tăng Văn Khiên “Phương pháp tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp” trang 28,29  
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Từ (2.12a) và (2.12b) ta có :  

Y’ = Pk x K        ; (2.16a) 

Vµ  Y” = PL x L       ; (2.16b) 

Trên cơ sở phương trình (2.15a) ta có hệ thống chỉ số : 

0

1

0k

1k
'
0

'
1

K
K

P
P

Y
Y

×=  

hoặc   = I'
YI Pk  x IK           ; (2.17a) 

Trong đó : 

'
YI  - chỉ số giá trị tăng thêm riêng phần của vốn cố định 

IPk - chỉ số năng suất riêng phần của vốn cố định 

IK  - chỉ số vốn cố định. 

Trên cơ sở phương trình (2.16b) ta có hệ thống chỉ số: 

0

1

0L

1L
"
0

"
1

L
L

P
P

Y
Y

×=  

hoặc   = I"
YI Pl  x IL           ; (2.17b) 

Trong đó:  

"
YI  - chỉ số giá trị tăng thêm riêng phần của lao động  

IPl - chỉ số năng suất riêng phần của lao động 

IL  - chỉ số lao động. 

Từ hệ thống chỉ số (2.17a) ta tính được phần giá trị tăng thêm mang 

lại do tăng khối lượng vốn cố định: 

       ( ) ( ) ( 1IY.1
K
K

YKK
K
Y

KKP K0
0

1'
001

0

'
0

01K)L(Y 0
−α=








−=−=−=∆ )    ;  (2.18a) 

Từ hệ thống chỉ số (2.14b) ta tính được phần giá trị tăng thêm mang 

lại do tăng thêm về số lượng lao động làm việc: 

       ( ) ( ) ( 1IY.1
L
L

YLL
L
Y

LLP L0
0

1"
001

0

"
0

01L)L(Y 0
−β=








−=−=−=∆ )      ;    (2.18b) 
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Từ công thức (2.18a) ta có tốc độ tăng lên của giá trị tăng thêm do 

vốn đóng góp: 

( ) ( ) KK
0

K0
)K(Y I1I

Y
1IY

I
••

α=−α=
−α

=        ; (2.19a) 

Từ công thức (2.18b) ta có công thức tính tốc độ tăng lên của giá trị 

tăng thêm do lao động đóng góp: 

( ) ( ) LL
0

L0
)L(Y I1I

Y
1IY

I
••

β=−β=
−β

=         ; (2.19b) 

Như ta đã biết công thức khái quát để tính tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp  có dạng: 
 

Tốc độ tăng 

TFP 
=

Tốc độ 

tăng GTTT
-

Tốc độ tăng 

GTTT do 

tăng vốn 

+

Tốc độ tăng 

GTTT do tăng 

lao động 

;  (2.20)

Thay tốc độ tăng giá trị tăng thêm ( ), tốc độ tăng giá trị tăng thêm 

do vốn đóng góp [ như công thức 2.19a] và tốc độ tăng giá trị tăng thêm 

do lao động đóng góp [  như công thức 2.19b] vào phương trình (2.20) ta 

có: 

YI
•

)K(YI
•

•

)L(YI

)II(II LKYTFP

••••

β+α−=     ; (2.21) 

Như vậy vấn đề đặt ra đã được chứng minh (công thức 2.21 chính là 

công thức 2.9)3. 

2.2.3. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo hàm sản 

xuất Cobb- douglass. 

Hàm sản xuất Cobb- douglass nghiên cứu mối liên hệ giữa kết quả sản 

xuất (giá trị tăng thêm) với vốn và lao động có dạng: 

βα LKPY ..=
)

                                    ;            (2.22) 

Trong đó:  

                                           
3 Nội dung trên đây đã được giới thiệu trong “Tạp chí Kinh tế và phát triển” số 70 tháng 4 năm 2003: 
TS.Tăng Văn Khiên – Phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo cách tiếp cận 
thống kê, trang 48-49 
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Y
)

 là giá trị lý thuyết về giá trị tăng thêm; 

P là mức năng suất bình quân chung; 

K là vốn cố định; 

L lao động làm việc; 

α hệ số đóng góp của vốn; 

β hệ số đóng góp của lao động với α + β = 1. 

Tham số P và các hệ số α, β có thể tính được nhờ vào hệ phương trình 

chuẩn tắc và quá trình tính toán các tham số đó được tiến hành như sau: 

- Đưa hàm số Y = P. Kα.Lβ  (2.22) về dạng tuyến tính bằng cách lốc 

hoá hai vế: 

lnY = lnP + α lnK + β lnL 

       = lnP + αlnK + (1 – α) lnL 

       = lnP + α(lnK – LnL) + lnL 

lnY – lnL = LnP + α(lnK – lnL) 

Hoặc: 

L
Kln.Pln

L
Yln α+=           

lnPL = lnP + α.lnX     ; (2.23) 

Trong đó: 

PL là năng suất lao động 





 =

L
YPL  

X là mức trang bị vốn cho lao động 




=
L
KX  

Nếu đặt:  lnPL = U ; (a) 

lnP = a0 ; (b) 

α = a1 
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lnX = z 

Thì phương trình 2.23 có dạng 

U = a0 + a1z                     ; (2.24a) 

- Lập và giải hệ phương trình chuẩn tắc để tìm a0 và a1 như sau: 





∑=∑+∑
∑=∑+
uzzaza
uzaan

2
10

10

.
..

                          ;    (2.24b) 

- Có a0 và a1 (α) dễ dàng tìm được P và β vì lnP = a0 và β = 1 - α. 

Khi có được các tham số P, α và β (các hằng số) lần lượt thay các giá 

trị của vốn và lao động từng năm i (Ki và Li) vào hàm số ta sẽ tính được các 

giá trị lý thuyết của các năm đó ( iY
)

) 

So sánh giá trị lý thuyết của năm i với năm trước năm i (i – 1) ta sẽ có: 

βα
β

β

α

α

βα

βα

1/1/
11111

..
..
..

ˆ
ˆ

−−
−−−−−

=== iiLiiK
i

i

i

i

ii

ii

i

i II
L
L

K
K

LKP
LKP

Y
Y

            ;      (2.25) 

Từ công thức 2.25 ta thấy so sánh giữa iY
)

 và Y 1−i

)
 thì tham số P có cả ở 

tử số và mẫu số nên triệt tiêu cho nhau, còn lại sự chênh lệch giữa 2 đại 

lượng này 









−1i

i

Ŷ
Ŷ


 chỉ phụ thuộc vào sự biến động của vốn và lao động và đó 

chính là chỉ số phản ánh sự biến động bình quân chung của hai đại lượng 

vốn và lao động (IN), tức là: 

 βαβα βα
LKLKN IIIII .. == +    vì α + β = 1      ;              (2.26) 

Qua cách xây dựng và biến đổi như trên ta đã tìm được chỉ số phát triển 

nguồn lực (IN) như là số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số phát triển 

về vốn và lao động với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số 

đóng góp của lao động (β). 

Ví dụ: Có số liệu về các chỉ tiêu chủ yếu của ngành sản xuất “B” qua 

các năm thuộc thời kỳ 91-99 như bảng 2.1. 
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Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu qua các năm của ngành sản xuất “B” 

 

Năm 
Giá trị tăng thêm 

theo giá 94 (tr.đ)

Giá trị TSCĐ 

theo giá 94 

(tr.®) 

Lao động làm 

việc (người) 

Ký hiệu Y K L 
A 1 2 3 

1991 17184 21613 2170

1992 19889 22829 2231

1993 22381 24960 2294

1994 25454 30682 2300

1995 28140 39181 2486

1996 30856 42039 2523

1997 33480 45876 2492

1998 35408 51060 2497

1999 37032 60745 2682

 

Từ số liệu trên ta tính năng suất lao động và mức trang bị tài sản cố 

định cho lao động của từng năm sau đó thay các giá trị thực tế của 2 chỉ tiêu 

đó vào phương trình chuẩn tắc 2.24b để tính toán và cuối cùng tìm được các 

tham số P, α và β của hàm số như sau: 

α = 0,6422; P = 23,5627 và β = 1 - α = 0,3578 

Thay các giá trị P, α và β vào phương trình 2.22 ta có hàm số đặc 

trưng mối quan hệ giữa giá trị tăng thêm (Y~ ), giá trị tài sản cố định (K) và 

lao động (L) như sau: 

Y~  = 23,5627K0,6422L0,3578                                        ;     (2.27) 

Cũng từ số liệu về giá trị tài sản cố định và lao động có ở bảng 2.1, ta 

tính được các chỉ số (tốc độ phát triển) từng năm thời kỳ 1991-1999 của 2 

chỉ tiêu đó như ở cột 1 và 2 của bảng 2.2. Trên cơ sở các hệ số đã tính được: 

α = 0,6422 và β = 0,3578 và các tốc độ phát triển tài sản cố định (IK) và tốc 

độ phát triển lao động (IL) như cột 1, 2; áp dụng công thức 2.26 ta tính được 
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chỉ số (tốc độ phát triển) nguồn lực (IN) bình quân chung cho cả tài sản cố 

định và lao động của từng năm (như cột 3 bảng 2.2) 

Bảng 2.2. Tính chỉ số nguồn lực sản xuất bình quân chung của tài sản 

cố định và lao động 

Đơn vị tính: % 

TT Năm 
Chỉ số giá trị 

TSC§ (IK) 

Chỉ số lao động 

(IL) 

Chỉ số nguồn lực  

(IN= )βα
LK II . (*) 

A B 1 2 3 

1 1991 - - - 

2 1992 1,0563 1,0281 1,0461 

3 1993 1,0933 1,0282 1,0696 

4 1994 1,2292 1,0026 1,1428 

5 1995 1,2770 1,0809 1,2030 

6 1996 1,0729 1,0149 1,0518 

7 1997 1,0913 0,9877 1,0530 

8 1998 1,1130 1,0020 1,0719 

9 1999 1,1897 1,0741 1,1469 

 B/q: 92-99 1,1379 1,0268 1,0968 

(*) Ghi chú: hệ số α = 0,6422 và β = 0,3578 tính chung cho tất cả các năm. 

Khi có chỉ số nguồn lực từng năm (chỉ số liên hoàn) ta tính được tốc 

độ phát triển nguồn lực bình quân giữa các năm thời kỳ 1991-1999 bằng 

phương pháp bình quân tích giữa các năm và có kết quả là IN = 1,0968 

Từ số liệu bảng 2.1, ta tính được tốc độ phát triển bình quân năm thời 

kỳ 91-99 về chỉ tiêu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp “B”: IY = 

110,07. Theo đó và số liệu tính được theo phương pháp hàm sản xuất Cobb-

Douglass: IN = 1,0968, áp dụng công thức 2.8 ta tính được tỷ lệ tăng lên của 

kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung ( ))P(yΙ& : 110,07-109,68 

= 0,39 (%). 

2.2.4. Một số vấn đề rút ra từ việc nghiên cứu và phân tích nội dung và 

phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

1. Qua quá trình chứng minh trên đây cho thấy tốc độ tăng năng suất 

các nhân tố tổng hợp ( ) chính là tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do TFPI&
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nâng cao năng suất tổng hợp chung và được tính khái quát như công thức 

2.8: . Trong đó, chỉ số (tốc độ) phát triển nguồn lực (I( ) NYY IIaI −=&
N) được 

tính như là:  

I

a) Chỉ số bình quân số học gia quyền giữa 2 chỉ số vốn (IK) và chỉ số 

lao động (IL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng 

góp của lao động (β) nếu tính theo phương pháp hạch toán  

b) Được tính như là chỉ số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số 

vốn (IK) và chỉ số lao động (IL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn 

(α) và hệ số đóng góp của lao động (β) nếu tính theo hàm sản xuất Cobb-

Douglass. 

2. Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo phương 

pháp hạch toán ( ) và phương pháp dùng hàm 

sản xuất Cobb-Douglass ( ) có thể cho ra kết quả phù 

hợp với nhau, nhưng cũng có thể có kết quả khác nhau. Sự khác nhau này 

chủ yếu phụ thuộc vào trị số khác nhau của các hệ số đóng góp của vốn (α) 

và hệ số đóng góp của lao động (β). Còn nếu có cùng quyền số α và β  bằng 

nhau, thì do cách tính đại lượng I

)( LKYNYTFP IIIII βα +−=−=&

α
KYNYTFP IIIII .−=−=&

LK II

β
LI

N = βα + như là chỉ số bình quân số học 

gia quyền hoặc như là chỉ số bình quân hình học gia quyền ( ), thì 

sẽ cho ra kết quả khác nhau không đáng kể. 

βα
LKN III .=

Trong thực tế hệ số α  và β  tính theo phương pháp hạch toán thường 

ổn định hơn (có thay đổi nhưng thay đổi ít và từ từ). Còn tính theo phương 

pháp hàm sản xuất Cobb-Douglass thì giữa các ngành, các khu vực cũng như 

các thành phần kinh tế có thể thay đổi và khác nhau nhiều hơn, nên áp dụng 

hệ số α và hệ số β để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trong 

nhiều trường hợp còn chưa hợp lý, có kết quả tính ra chưa thể chấp nhận 

được. Với lý do đó ở phần ba và phần bốn của đề tài này chúng tôi chỉ dùng 

phương pháp hạch toán để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

qua số liệu thực tế của Việt Nam. Còn phương pháp dùng hàm sản xuất 
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Cobb-Douglass chỉ để tham khảo và tính toán số liệu có tính chất bổ sung 

khi cần thiết. 

3. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp thực chất là một hình 

thức biểu hiện của năng suất tổng hợp chung (nhìn nhận trên góc độ thống 

kê). Đây là chỉ tiêu phản ánh đích thực, tập trung và khái quát nhất hiệu quả 

sử dụng vốn hoặc tài sản cố định và lao động làm việc. 

Chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp phản ánh toàn 

diện về chiều sâu của quá trình sản xuất kinh doanh, là một trong những chỉ 

tiêu chất lượng quan trọng nhất để đánh giá chất lượng tăng trưởng của một 

ngành, một lĩnh vực hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Chỉ có tăng trưởng 

kinh tế nhờ vào tăng năng suất các nhân tố tổng hợp mới là sự tăng trưởng có 

tính chất ổn định và bền vững, sự tăng trưởng có tính cạnh tranh tốt và mang 

lại sản phẩm thặng dư cho xã hội nhằm tạo tiền đề để tích luỹ mở rộng sản 

xuất và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. 

Chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp chính là phản ánh 

sự tiến bộ về khoa học công nghệ, thể hiện kết quả của việc cải tiến tổ chức 

sản xuất, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao 

chất lượng lao động,… 

4. áp dụng chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (làm 

chỉ tiêu trung tâm trong hệ thống các chỉ tiêu năng suất nói riêng, coi là chỉ 

tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế xã hội nói chung) để đánh 

giá hoạt động sản xuất của một đơn vị, một ngành hay toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân, không chỉ khuyến khích người sản xuất nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn và lao động để tăng năng suất tổng hợp chung, mà còn có tác dụng 

động viên họ duy trì và mở rộng quy mô sản xuất. Đây là một trong những 

đặc điểm quan trọng của áp dụng chỉ tiêu năng suất theo cách tiếp cận mới 

với mục đích cuối cùng của nâng cao năng suất là tăng thêm nhiều sản phẩm 

vật chất và dịch vụ cho xã hội, là để tạo thêm việc làm cho người lao động. 

Thật vậy trở lại biến đổi công thức 2.8: 
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Trong đó: 

PI&  - tốc độ tăng năng suất tổng hợp chung 

IN - tốc độ (chỉ số) phát triển về nguồn lực 

Phân tích công thức 2.28 cho thấy: tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp trước hết và chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ tăng năng suất tổng hợp 

chung ( ), ngoài ra còn một phần phụ thuộc vào sự tăng lên của nguồn lực 

sản xuất (I

PI&

N). Như vậy, có nghĩa là dung tốc độ tăng TFP để đánh giá kinh 

tế, ngoài tăng năng suất chung còn khuyến khích các đơn vị sản xuất duy trì 

và mở rộng quy mô sản xuất (IN > 1: quy mô sản xuất được mở rộng và 

ngược lại). 

2.2.5. Yêu cầu số liệu để tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp. 

Từ các công thức được trình bày ở các mục 2.2.1, 2.2.2 và 2.2.3 ta 

thấy nguồn số liệu thống kê để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp nhất thiết phải có đủ 3 chỉ tiêu: giá trị tăng thêm đối với từng ngành 

hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đối với toàn nền kinh tế quốc dân theo 

giá cố định (giá so sánh), vốn hoặc giá trị tài sản cố định theo giá giá cố 

định (giá so sánh) và lao động làm việc. Ba chỉ tiêu này phải có cùng phạm 

vi tính toán và số liệu nhiều năm. 

Khi áp dụng công thức tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp theo hàm sản xuất Cobb-Douglass thì số liệu thống kê chỉ cần 3 chỉ tiêu 

trên là đủ, nhưng số liệu về các chỉ tiêu đó phải liên tục và đủ số năm cần 

thiết. Mặt khác quan hệ biến động của các chỉ tiêu này qua các năm phải 

tuân theo những quy luật nhất định. Còn tính tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp theo phương pháp hạch toán thì số liệu về 3 chỉ tiêu trên không 

nhất thiết phải liên tục nhiều năm, nhưng ngoài các chỉ tiêu đó ra phải có 

thêm số liệu về thu nhập của người lao động được hạch toán đầy đủ và giá trị 

tăng thêm hoặc GDP tương ứng tính theo giá hiện hành để xác định các hệ 
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số đóng góp của lao động (β ) và hệ số đóng góp của vốn hay tài sản cố định 

(α ). 

Trong số 3 chỉ tiêu để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

như đã nêu thì giá trị tăng thêm hoặc GDP theo giá cố định (giá so sánh) và 

lao động làm việc có thể tính toán được khi có nhu cầu trên cơ sở hệ thống 

số liệu thống kê hàng năm hiện có. Số liệu này đảm bảo độ tin cậy cần thiết 

và cho phép sử dụng để nghiên cứu xu thế biến động của chúng cũng như để 

tính  toán các chỉ tiêu khác có liên quan. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng 

tuỳ theo nhu cầu cụ thể phải tiến hành xử lý, tính toán, bổ sung cho phù hợp.  

Riêng chỉ tiêu vốn hoặc giá trị tài sản cố định (từ đây chỉ dùng một từ 

là TSCĐ) thường là có không đầy đủ trong hệ thống số liệu thống kê vì việc 

thu thập số liệu này chưa có điều kiện thực hiện thường xuyên trong tất cả 

các đơn vị, loại hình sản xuất, các ngành cũng như các lĩnh vực. Hơn nữa giá 

trị TSCĐ thuộc loại chỉ tiêu thống kê cộng dồn và có công thức tính tổng 

quát như sau: 

tt1tt DKK −∆+= −     ; (2.29) 

Trong đó:  Kt là giá trị tài sản cố định có đến cuối năm t; 

  Kt-1 là giá trị tài sản cố định có đến cuối năm t-1;  

  ∆t là giá trị tài sản cố định tăng trong năm t; 

  Dt là giá trị tài sản cố định giảm trong năm t. 

Đây là công thức chung, nhưng thực tế phải tuỳ thuộc vào các đối 

tượng nghiên cứu khác nhau, có điều kiện về số liệu khác nhau mà sẽ có 

cách vận dụng tính toán khác nhau cho hợp lý. 

Cũng do đặc điểm của giá trị tài sản cố định là chỉ tiêu thống kê cộng 

dồn nên số liệu có được hàng năm là do kết quả đầu tư xây dựng và tích luỹ 

tài sản của nhiều năm, trong đó vốn đầu tư hoặc tài sản cố định đầu tư của 

mỗi năm sẽ tính theo một loại giá. Ví dụ, vốn hoặc giá trị tài sản cố định có 

đến cuối năm 2002 là số cộng dồn của các năm 2002, năm 2001, năm 2000, 

năm 1999,… thì trong đó số tài sản có từ năm 2002 tính theo giá năm 2002, 

số có từ năm 2001 thì tính theo giá năm 2001, số có tài sản từ năm 2000 thì 

tính theo giá năm 2000, số tài sản có từ năm 1999 tính theo giá năm 1999,… 

Điều đó cho thấy để thu thập và tổng hợp được tài sản cố định cũng như 
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nghiên cứu để đánh giá lại tài sản cố định rồi chuyển đổi chúng từ các loại 

giá khác nhau như đã nói ở trên về cùng một mặt bằng giá là hết sức phức 

tạp và khó khăn, đòi hỏi người xử lý phải am hiểu sâu sắc về phương pháp 

thống kê và có nhiều kinh nghiệm trong thực hành, vận dụng linh hoạt lý 

thuyết để xác định và đánh giá lại tài sản cố định cho hợp lý. Về vấn đề này 

đề tài đã có một chuyên đề đi sâu nghiên cứu và trình bày cách chuyển đổi 

giá của tài sản cố định. 

Một đặc điểm nữa của chỉ tiêu giá trị tài sản cần lưu lý là ở Việt Nam 

do công nghệ sản xuất của nước ta còn ở trình độ thấp, kỹ thuật còn lạc hậu 

(điểm ban đầu rất thấp) trong khi đó ta lại phải tập trung đầu tư mạnh nhằm 

đổi mới công nghệ, đẩy nhanh quá trình sản xuất nên tỷ lệ giữa vốn đầu tư 

đổi mới và giá trị tài sản cố định hiện có là khá lớn. Từ đó dẫn đến sự khác 

nhau về vốn đầu tư giữa các năm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng vốn 

đầu tư qua các năm (ví như ban đầu có 100 tỷ đồng tài sản cố định, khi  đầu 

tư thêm 4 tỷ đồng và 8 tỷ đồng thì chỉ làm giá trị tài sản cố định tăng 4% và 

8% - chênh lệch 8% - 4% = 4%. Nhưng nếu như ban đầu chỉ có 50 tỷ đồng 

và cũng mức đầu tư thêm là 4 tỷ đồng và 8 tỷ đồng sẽ làm cho giá trị tài sản 

cố định tăng 8% và 16% - chênh lệch 16% – 8% = 8%). Điều này làm cho 

số liệu về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định qua các năm có thể tăng nhanh và 

không ổn định ảnh hưởng đến kết quả tính toán các chỉ tiêu năng suất hiệu 

quả liên quan đến giá trị tài sản trong đó có tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp. 

Xét về thời gian giữa vốn đưa vào sản xuất và kết quả làm ra thường 

có độ trễ. Có nhiều ngành phải đầu tư vài năm sau mới trở thành tài sản để 

đưa vào sản xuất. Điều đó ảnh hưởng nhất định đến việc tính toán năng suất, 

nói cách khác trong từng năm thiếu sự ăn khớp giữa đầu tư vốn sản xuất và 

kết quả sản xuất tạo ra. 

Đặc điểm biến động nhanh, thiếu ổn định và có độ trễ theo thời gian 

của tài sản cố định làm cho tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp từng 

năm dễ bị sai lệch bởi những yếu tố ngẫu nhiên, do vậy khi công bố về tốc 

độ tăng TFP chỉ nên tính cho nhiều năm. Còn tính riêng cho từng năm chỉ để 

tham khảo và phục vụ cho phân tích sâu. 
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Sau việc thu thập, tổng hợp, tính toán giá trị tài sản cố định, thì việc 

xác định “Thu nhập của người lao động” để tính các hệ số đóng góp của lao 

động (β ) và của vốn hoặc TSCĐ (α ) cũng không kém phần khó khăn vì do 

đặc điểm hạch toán của nước ta hiện nay thu nhập của người lao động được 

nhận trực tiếp và được tổng hợp qua số liệu thống kê thường là chưa bao 

hàm hết nội dung thu nhập của nó, tức là còn thiếu nhiều khoản chưa được 

đưa vào thu nhập của người lao động như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, 

tiền ăn trưa, tiền mua sắm quần áo bảo hộ lao động,v.v... Để có được hệ số β  

và hệ số α  cho phép tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

phản ánh đúng nội dung của nó, chúng ta cần phải nghiên cứu để tính toán, 

bổ sung, chỉnh lý số liệu về thu nhập của người lao động cho phù hợp, phản 

ánh đúng và đủ nội dung của chỉ tiêu này. 

Từ yêu cầu trên đây, đối chiếu với nguồn số liệu thống kê Việt Nam 

hiện nay, trong đề tài này chúng tôi chỉ đặt vấn đề tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp riêng cho ngành công nghiệp và chung cho toàn 

nền kinh tế quốc dân. 
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Phần ba 

Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

của công nghiệp Việt Nam 

3.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu4 

Sản xuất công nghiệp là một trong những ngành có trình độ hạch toán 

và hệ thống số liệu thống kê tốt nhất, hoàn chỉnh nhất trong hệ thống các 

ngành kinh tế quốc dân. Nhờ vậy, công nghiệp Việt Nam có nguồn số liệu 

đầy đủ nhất so với các ngành kinh tế khác và có thể khai thác, tính toán và 

xử lý các chỉ tiêu thống kê cần thiết phục vụ cho yêu cầu tính toán các chỉ 

tiêu thống kê năng suất, chất lượng, hiệu quả nói chung và tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp nói riêng. 

Công nghiệp Việt Nam được chia thành hai khu vực: công nghiệp 

trong nước và công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực công nghiệp 

trong nước có công nghiệp quốc doanh và công nghiệp ngoài quốc doanh 

(gồm: hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh 

nghiệp tư nhân và các loại hình sản xuất công nghiệp khác). Khu vực công 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm các các doanh nghiệp có 100% vốn 

đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có một phần vốn đầu tư nước ngoài 

và thường gọi là các đơn vị liên doanh. 

Công nghiệp còn được chia thành các ngành riêng biệt khác nhau gọi 

là ngành cấp II như ngành công nghiệp năng lượng, ngành công nghiệp 

nhiên liệu, ngành công nghiệp luyện kim, ngành công nghiệp chế tạo máy 

móc, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, ngành công nghiệp sản xuất 

hoá chất, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, ngành công nghiệp 

dệt,v.v... Trong mỗi ngành cũng có đơn vị thuộc các loại hình hoặc thành 

phần kinh tế khác nhau như đã nêu trên. Các khu vực kinh tế, thành phần 

kinh tế, ngành công nghiệp cá biệt khác nhau sẽ có trình độ hạch toán khác 

nhau, có điều kiện thu thập và tổng hợp số liệu thống kê khác nhau; có quan 

hệ theo sự biến động giữa các chỉ tiêu ở các thời kỳ khác nhau. Đặc điểm đó 

                                           
4 Ghi chú: Số liệu ban đầu ở đây là số liệu để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 
bao gồm các chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo gia cố định, giá trị tài sản cố định theo giá cố định, 
lao động làm việc và các hệ số đóng góp của vốn và lao động. 
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cho thấy nếu ta đi sâu vào tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp cho tất cả các khu vực, các thành phần kinh tế cũng như các ngành công 

nghiệp riêng biệt khác nhau thì sẽ có những trường hợp gặp nhiều khó khăn 

(cả về nguồn số liệu lẫn điều kiện áp dụng) và tất nhiên kết quả số liệu về 

năng suất tính ra sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, chưa phản ánh đúng 

thực tế khách quan. Do vậy, dưới đây chỉ đi sâu tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp cho toàn công nghiệp (chung cho tất cả các 

ngành, các lĩnh vực và các thành phần kinh tế) và riêng cho công nghiệp 

quốc doanh - Một loại hình sản xuất công nghiệp ổn định hơn và có trình 

độ hạch toán tốt nhất, có số liệu thống kê đầy đủ nhất. Có thể nói rằng việc 

tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp cho hai đối tượng này vừa là 

yêu cầu cấp thiết hơn, vừa có điều kiện về số liệu để thực hiện tốt tính toán 

năng suất hơn (tức là có tính khả thi cao hơn). 

Số liệu có đủ chỉ tiêu phục vụ cho yêu cầu tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp cho toàn công nghiệp nói chung và công nghiệp 

quốc doanh nói riêng từ năm 1990 đến năm 2003 đã được Vụ Thống kê 

Công nghiệp và Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học Thống kê tiến hành 

khai thác, xử lý và hệ thống lại từ nhiều năm nay. 

Về chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá cố định (giá 1994). Hiện nay 

hàng năm ngành công nghiệp chưa chính thức tính toán và công bố chỉ tiêu 

giá trị tăng thêm theo giá 1994 (khi đánh giá tốc độ tăng trưởng công nghiệp 

hàng năm ở Việt Nam đang dùng chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá 1994), 

nhưng chỉ tiêu này vẫn được theo dõi và tính toán thường xuyên để phục vụ 

cho các yêu cầu nghiên cứu đánh giá và phân tích kinh tế, yêu cầu tính toán 

một số chỉ tiêu khác có liên quan trong công nghiệp. Chỉ tiêu giá trị tăng 

thêm ở đây được tính toán theo phương pháp sản xuất, tức là được xác định 

bằng cách lấy giá trị sản xuất tính theo giá năm 1994 trừ đi chi phí trung 

gian tính theo giá năm 1994. 

Chỉ tiêu giá trị tăng thêm được chia theo khu vực kinh tế (kinh tế 

trong nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài). Trong công nghiệp trong 

nước được phân thành công nghiệp quốc doanh và công nghiệp ngoài quốc 

doanh. Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chia thành công nghiệp 

100% vốn nước ngoài và một phần vốn đầu tư nước ngoài. Với nguồn thông 

tin và cách tính như trên ta thấy số liệu về chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá 
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1994 trong công nghiệp đã tính được là có căn cứ thực tế và theo phương 

pháp khoa học nên đảm bảo độ tin cậy cần thiết phục vụ cho tính tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp trong công nghiệp (kể cả toàn công nghiệp 

lẫn công nghiệp quốc doanh). 

Về chỉ tiêu lao động làm việc, số liệu hiện có được qua tổng hợp từ 

dưới lên  trên cơ sở số liệu thu thập được bằng các hình thức báo cáo thống 

kê định kỳ và điều tra chuyên môn (cả điều tra toàn bộ và điều tra chọn 

mẫu) của công nghiệp. 

Số liệu về lao động có phạm vi tính toán phù hợp với phạm vi tính 

toán của chỉ tiêu giá trị tăng thêm. Chỉ tiêu lao động làm việc trong công 

nghiệp cũng được phân tổ theo các tiêu thức như chỉ tiêu giá trị tăng thêm. 

Số liệu thống kê lao động công nghiệp đã được Vụ Thống kê Công nghiệp 

và Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học Thống kê tiến hành xử lý, tổng 

hợp hàng năm và đưa vào hệ thống số liệu thống kê công nghiệp cùng với 

giá trị tăng thêm và nhiều chỉ tiêu khác. Như vậy số liệu về chỉ tiêu lao động 

làm việc trong công nghiệp như đã trình bày trên đây hoàn toàn đủ điều 

kiện, cho phép sử dụng cùng với giá trị tăng thêm để tính toán năng suất các 

nhân tố tổng hợp trong công nghiệp (kể cả toàn công nghiệp và riêng công 

nghiệp quốc doanh). 

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định, khác với hai chỉ tiêu trên, chỉ tiêu 

giá trị TSCĐ không đủ số liệu để cập nhật thường xuyên theo tất cả các đơn 

vị thuộc phạm vi sản xuất công nghiệp. Nhưng dù sao hàng năm các đối 

tượng chủ yếu (doanh nghiệp quốc doanh và các doanh nghiệp có quy mô 

lớn thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài) chiếm tỷ trọng lớn về giá trị tài sản cố định trong công 

nghiệp vẫn được theo dõi, thu thập và tổng hợp được số liệu về giá trị tài sản 

cố định qua hình thức báo cáo thống kê định kỳ. Ngoài ra ở một số năm có 

điều tra, Ngành Thống kê đã thu thập được chỉ tiêu này một cách đầy đủ hơn 

và toàn diện hơn. Trên cơ sở số liệu về tài sản cố định hàng năm thuộc 

những đối tượng chủ yếu như đã nêu trên, cùng với số liệu đầy đủ về giá trị 

tài sản cố định có được ở những năm Ngành Thống kê tổ chức điều tra, Vụ 

Thống kê Công nghiệp và Xây dựng đã tính toán, nội suy, ước lượng được 

giá trị tài sản cố định cùng phạm vi trong tất cả các năm còn lại. Và chính 

nhờ vậy hàng năm chúng ta đã có được số liệu giá trị tài sản cố định theo giá 
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ban đầu (giá nguyên thuỷ) còn lại (giá đã trừ khấu hao). Cách tính giá trị tài 

sản cố định có vào cuối năm báo cáo của công nghiệp như đã trình bày ở 

trên đã được áp dụng trực tiếp công thức 2.29 ở mục 2.2.5 thuộc phần hai. 

Bước tiếp theo là trên cơ sở số liệu về giá trị tài sản cố định theo giá 
ban đầu còn lại, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng phối hợp với Viện 
Khoa học Thống kê tính toán chuyển đổi giá trị tài sản cố định từ giá ban 
đầu còn lại về giá thực tế của từng năm, rồi sau đó tiếp tục chuyển đổi giá 
của tất cả các năm khác nhau về cùng giá cố định (giá 1994). Cũng như hai 
chỉ tiêu trên, giá trị tài sản cố định được phân tổ theo các khu vực, phân tổ 
theo thành phần kinh tế và phân tổ theo ngành công nghiệp cá biệt. Nhờ 
cách theo dõi và xử lý một cách khoa học nên đã có được số liệu về giá trị 
tài sản cố định theo giá 1994 của công nghiệp liên tục từ năm 1990 đến 
2003 cho phép sử dụng để tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 
hợp của công nghiệp ở tầm vĩ mô. 

Các chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá 1994, giá trị tài sản cố định theo 

giá 1994 và số lượng lao động của toàn công nghiệp có trong cột 1, 2 và 3 của 

bảng 3.1.A ở mục 3.2 và của công nghiệp quốc doanh có trong cột 1, 2 và 3 

của bảng 3.1.B ở mục 3.3 thuộc phần ba được xử lý, tổng hợp theo nguyên 

tắc đã trình bày ở trên. 

Về hệ số đóng góp của lao động (β) và của hệ số đóng góp của vốn 

hoặc tài sản cố định (α): Ban chủ nhiệm đề tài đã sử dụng số liệu về thu 

nhập của người lao động và giá trị tăng thêm theo giá hiện hành có trong 

bảng I/O năm 2000 của Tổng cục Thống kê để tính hệ số β của toàn công 

nghiệp cho năm 2000. Trên cơ sở số liệu đó và số liệu về thu nhập của người 

lao động và giá trị tăng thêm theo giá hiện hành có trong hệ thống số liệu 

thống kê công nghiệp từ năm 1990 đến năm 2003 của Viện Khoa học Thống 

kê và Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, chúng tôi tiến hành tính toán, 

điều chỉnh và ước lượng các hệ số β cho công nghiệp quốc doanh năm 2000 

và cho cả công nghiệp và công nghiệp quốc doanh của tất cả các năm còn lại  

từ năm 1990 đến năm 2003 (trừ năm 2000). Khi đã có các hệ số β chỉ việc 

lấy 1 trừ đi β sẽ được các hệ số α tương ứng. 

Số liệu cụ thể về các hệ số đóng góp của tài sản cố định (α) và hệ số 

đóng góp của lao động (β) của toàn công nghiệp và công nghiệp quốc doanh 
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từ năm 1991 đến năm 2003 đã được xác định và đưa vào các cột 4, 5 và 6 

của bảng 3.2.B và 3.3.B  thuộc mục 3.2 và 3.3 phần ba . 

3.2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

của toàn công nghiệp 

Các cột 1, 2, 3 của bảng 3.1.A dưới đây sẽ trình bày số liệu về giá trị 

tăng thêm (theo giá 1994), giá trị tài sản cố định (theo giá 1994) và lao động 

của toàn công nghiệp Việt Nam từ năm 1990 đến 2003. 

Bảng 3.1.A. Một số chỉ tiêu chủ yếu của toàn công nghiệp 

từ năm 1990 đến 2003 

Tốc độ phát triển (%) 

Năm 

Giá trị tăng 

thêm theo giá 

94 (tỷ đồng) 

TSC§ theo 

giá 94 (tỷ 

đồng) 

Lao động 

(nghìn 

người) 

Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 

Lao 

động làm 

việc 

I Y K L iY iK iL 
A 1 2 3 4 5 6 

1990 19.802 46.948 2.271    

1991 22.368 52.712 2.268 112,96 112,28 99,87 

1992 26.306 58.304 2.257 117,61 110,61 99,51 

1993 30.041 65.835 2.341 114,20 112,92 103,72 

1994 34.006 75.824 2.393 113,20 115,17 102,22 

1995 38.435 88.854 2.574 113,02 117,18 107,56 

1996 43.619 105.105 2.650 113,49 118,29 102,95 

1997 49.153 123.466 2.710 112,69 117,47 102,26 

1998 53.934 139.950 2.818 109,73 113,35 103,99 

1999 58.780 157.490 2.992 108,99 112,53 106,17 

2000 66.878 174.655 3.346 113,78 110,90 111,83 

2001 78.057 202.308 3.727 116,72 115,83 111,39 

2002 88.806 230.502 4.183 113,77 113,94 112,24 

2003 100.743 260.264 4.659 113,44 112,91 111,38 

B/q năm 50.781 127.301 2.942 113,33 114,08 105,68 
Ghi chú:Số liệu các cột 4, 5 và 6 là các tốc độ phát triển liên hoàn từng 

năm được xác định bằng cách lấy số liệu năm sau chia cho năm trước của 
các cột tương ứng (1,2 và 3) rồi nhân với 100. Tốc độ bình quân năm thời kỳ 
1991-2003 là số bình quân tích của các chỉ số liên hoàn qua các năm. 
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Trên cơ sở số liệu về các tốc độ phát triển ở bảng 3.1.A dễ dàng tính 

được các tốc độ tăng tương ứng. Và cùng với các hệ số đóng góp của tài sản 

cố định (α) và hệ số đóng góp của lao động (β), ta lập bảng tính toán tốc độ 

tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của từng năm và bình quân giữa các 

năm thời kỳ 1990-2003 của toàn ngành công nghiệp theo phương pháp hạch 

toán như bảng 3.1.B. 

Bảng 3.1.B. Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

toàn công nghiệp 

Tốc độ tăng (%) Hệ số đóng góp 
Tốc độ tăng 

GTTT do tăng

Năm Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 
Lao 

động 

Của 

TSC§

Của 

L§ 

TSC§ 

đóng 

góp 

L§ 

đóng 

góp 

Tốc độ 

tăng 

TFP 

I iY iK iL α β αiK βiL iTFP 
A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7)

1991 12,96 12,28 -0,13 0,550 0,450 6,75 -0,06 6,27 

1992 17,61 10,61 -0,49 0,548 0,452 5,81 -0,22 12,01 

1993 14,20 12,92 3,72 0,547 0,453 7,07 1,69 5,45 

1994 13,20 15,17 2,22 0,532 0,468 8,07 1,04 4,09 

1995 13,02 17,18 7,56 0,520 0,480 8,94 3,63 0,46 

1996 13,49 18,29 2,95 0,531 0,469 9,71 1,38 2,39 

1997 12,69 17,47 2,26 0,528 0,472 9,22 1,07 2,39 

1998 9,73 13,35 3,99 0,524 0,476 7,00 1,90 0,83 

1999 8,99 12,53 6,17 0,525 0,475 6,58 2,93 -0,53 

2000 13,78 10,90 11,83 0,520 0,480 5,67 5,68 2,43 

2001 16,72 15,83 11,39 0,517 0,483 8,19 5,50 3,03 

2002 13,77 13,94 12,24 0,511 0,489 7,12 5,98 0,67 

2003 13,44 12,91 11,38 0,511 0,489 6,60 5,56 1,28 

B/q năm 13,33 14,08 5,68 0,528 0,472 7,44 2,68 3,21 
Ghi chú:  

-  Các tốc độ tăng (cột 1, 2 và 3) được tính từ số liệu tương ứng về tốc 

độ phát triển từ bảng 3.2.A (tốc độ tăng = tốc độ phát triển -100) 
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- Tốc độ tăng giá trị tăng thêm do đóng góp của vốn (cột 6) bằng hệ 

số đóng góp của tài sản cố định (α) nhân với tốc độ tăng của tài sản cố định 

( ) và tốc độ tăng giá trị tăng thêm do đóng góp của lao động (cột 7) bằng 

hệ số đóng góp của lao động (β) nhân với tốc độ tăng của lao động ( I& ) 

KI&

L

- Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (cột 8) được tính theo 

phương pháp hạch toán qua công thức 2.9 thuộc phần hai : 

( )LKyTFP Ιβ+Ια−Ι=Ι &&&&  với mối quan hệ của các cột trong bảng [cột 8 = 1-(6+7)]. 

3.3. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của 

công nghiệp quốc doanh 

Các cột 1, 2, 3 của bảng 3.2.A dưới đây trình bày số liệu về giá trị 

tăng thêm theo giá 1994, giá trị tài sản cố định theo giá 1994 và lao động 

làm việc của công nghiệp quốc doanh của Việt Nam từ năm 1990 đến 2003. 

Bảng 3.2.A. Một số chỉ tiêu của công nghiệp quốc doanh 

từ năm 1990 đến 2003 

Tốc độ phát triển  (%) 

Năm 

Giá trị 

tăng thêm 

theo giá 94 

(tỷ đồng) 

TSC§ 

theo giá 

94 (tỷ 

đồng) 

Lao 

động 

(nghìn 

người) 

Giá trị 

tăng 

thêm 

TSCĐ Lao động

I Y K L IY IK IL 
A 1 2 3 4 5 6 

1990 9.648 18.736 744    

1991 10.820 21.456 693 112,15 114,52 93,15 

1992 12.851 24.344 687 118,77 113,46 99,13 

1993 14.709 28.025 678 114,46 115,12 98,69 

1994 16.902 31.993 695 114,91 114,16 102,51 

1995 18.560 36.325 720 109,81 113,54 103,60 

1996 20.240 40.524 754 109,05 111,56 104,72 

1997 22.057 45.407 770 108,98 112,05 102,12 

1998 23.425 50.480 787 106,20 111,17 102,21 

1999 24.378 55.916 802 104,07 110,77 101,91 

2000 26.586 61.744 820 109,06 110,42 102,24 
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A 1 2 3 4 5 6 

2001 29.070 69.013 828 109,34 111,77 100,98 

2002 31.734 75.942 892 109,16 110,04 107,73 

2003 34.558 82.746 948 108,90 108,96 106,28 

B/q năm 21.110 45.904 773 110,31 112,10 101,88 
Ghi chú: Số liệu về các tốc độ phát triển liên hoàn và bình quân (cột 

4, 5 và 6) được tính tương tự như các cột tương ứng ở bảng 3.1.A. 

Trên cơ sở số liệu các tốc độ phát triển có ở bảng 3.2.A dễ dàng tính 

được các tốc độ tăng tương ứng. Và cùng với các hệ số đóng góp của vốn (α) 

và hệ số đóng góp của lao động (β), ta lập bảng tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp của từng năm và bình quân giữa các năm thời kỳ 

1990-2003 của công nghiệp quốc doanh theo phương pháp hạch toán như 

bảng 3.2.B. 

Bảng 3.2.B. Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của 

công nghiệp quốc doanh 
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Tốc độ tăng (%) Hệ số đóng góp 
Tốc độ tăng 

GTTT do tăng 

Năm Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 
Lao 

động 

Của 

TSC§ 

Của 

L§ 

TSC§ 

đóng 

góp 

L§ 

đóng 

góp 

Tốc độ 

tăng 

TFP 

I iY iK iL α β αiK βiL iTFP 
A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7)

1991 12,15 14,52 -6,85 0,620 0,380 9,00 -2,60 5,75 

1992 18,77 13,46 -0,87 0,638 0,362 8,59 -0,31 10,50 

1993 14,46 15,12 -1,31 0,615 0,385 9,30 -0,50 5,66 

1994 14,91 14,16 2,51 0,597 0,403 8,45 1,01 5,45 

1995 9,81 13,54 3,60 0,608 0,392 8,23 1,41 0,17 

1996 9,05 11,56 4,72 0,605 0,395 6,99 1,87 0,19 

1997 8,98 12,05 2,12 0,596 0,404 7,18 0,86 0,94 

1998 6,20 11,17 2,21 0,600 0,400 6,70 0,88 -1,38 

1999 4,07 10,77 1,91 0,600 0,400 6,46 0,76 -3,16 

2000 9,06 10,42 2,24 0,600 0,400 6,25 0,90 1,91 

2001 9,34 11,77 0,98 0,605 0,395 7,12 0,39 1,84 



A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7)

2002 9,16 10,04 7,73 0,601 0,399 6,03 3,08 0,05 

2003 8,90 8,96 6,28 0,601 0,399 5,38 2,50 1,01 

B/q 10,31 12,10 1,88 0,607 0,393 7,34 0,74 2,23 

Ghi chú: Việc tính toán các chỉ tiêu ở cột 1, 2, 3, 6, 7 và 8 cũng như 

việc xác định các hệ số ở cột 4 và 5 của bảng 3.2.B cũng được tiến hành 

tương tự như các cột tương ứng của bảng 3.1.B. 

3.4. Đánh giá tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp và phân tích ảnh hưởng của nó tới tốc độ tăng 

giá trị tăng thêm công nghiệp Việt Nam 

Từ kết quả tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp cũng 

như tốc độ tăng giá trị tăng thêm do tăng tài sản cố định và tăng lao động 

trong toàn công nghiệp nói chung ở mục 3.2 và của công nghiệp quốc doanh 

nói riêng ở mục 3.3 có thể tính toán mức độ ảnh hưởng của nó đối với tốc độ 

tăng giá trị tăng thêm của từng năm và bình quân giữa các năm giai đoạn 

1991 đến 2003 như bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng các nhân tố 

đến tốc độ tăng giá trị tăng thêm 

Tỷ phần đóng góp trong kết quả 

tăng lên của GTTT toàn CN 

Tỷ phần đóng góp trong kết quả 

tăng lên của GTTT CNQD 

Do tăng TSCĐ và LĐ Do tăng TSCĐ và LĐ 

Chia ra do Chia ra do 
Năm 

Tổng số Tăng 

TSC§

Tăng 

L§ 

Tăng 

TFP Tổng số Tăng 

TSC§ 

Tăng 

L§ 

Tăng 

TFP 

A 1=2+3 2 3 4 5=6+7 6 7 8 

1991 51,65 52,11 -0,46 48,35 52,67 74,11 -21,44 47,33

1992 31,78 33,02 -1,25 68,22 44,08 45,75 -1,67 55,92

1993 61,64 49,76 11,87 38,36 60,83 64,32 -3,49 39,17

1994 69,03 61,16 7,88 30,97 63,48 56,70 6,78 36,52

1995 96,49 68,61 27,88 3,51 98,30 83,92 14,37 1,70 

1996 82,27 72,00 10,27 17,73 97,87 77,26 20,61 2,13 

1997 81,12 72,70 8,42 18,88 89,55 80,00 9,55 10,45
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A 1=2+3 2 3 4 5=6+7 6 7 8 

1998 91,43 71,92 19,50 8,57 122,31 108,07 14,24 -22,31

1999 105,87 73,23 32,64 -5,87 177,56 158,82 18,74 -77,56

2000 82,36 41,14 41,22 17,64 78,96 69,05 9,91 21,04

2001 81,87 48,97 32,90 18,13 80,36 76,23 4,12 19,64

2002 95,16 51,71 43,45 4,84 99,50 65,85 33,65 0,50 

2003 90,48 49,09 41,40 9,52 88,66 60,51 28,15 11,34

B/q năm 75,90 55,77 20,12 24,10 78,38 71,20 7,18 21,62

Ghi chú:  

+ Tỷ phần đóng góp của từng nhân tố đối với tốc độ tăng giá trị tăng 
thêm bằng tốc độ tăng giá trị tăng thêm do tăng nhân tố đó chia cho tốc độ 
tăng của giá trị tăng thêm và nhân với 100. Ví dụ so với năm 1995, năm 
1996, có GTTT trong công nghiệp quốc doanh tăng 9,05% trong đó: do 
TSCĐ tăng 11,56% làm tăng giá trị tăng thêm 6,99%, do lao động tăng 
4,72% làm tăng GTTT 1,87% và TFP tăng 0,19% làm tăng GTTT là 0,19%, 
thì sẽ tính được các mức độ tỷ phần đóng góp của các nhân tố đó đối với kết 
quả tăng lên của giá trị tăng thêm như sau: 

- Do tăng vốn làm tăng: 6,99:9,05x 100 = 77,26% 

- Do tăng lao động làm tăng: 1,87: 9,05 x 100 = 20,61% 

- Do tăng TFP làm tăng: 0,19: 9,05 x 100 = 2,13% 

+ Cột 1 + cột 4 = cột 5 + cột 8 = 100 

Cũng từ số liệu tính được về tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp của toàn công nghiệp và công nghiệp quốc doanh ở mục 3.2 và 3.3 qua 

các năm có thể mô tả theo sơ đồ  3.1. 
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Sơ đồ 3.1. Tốc độ tăng TFP của toàn công nghiệp và công nghiệp quốc 

doanh từ năm 1991 đến 2003 
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Qua số liệu tính toán được của các mục 3.2 và 3.3, cũng như biểu diễn 

kết quả tính toán qua sơ đồ 3.1 về tốc độ tăng TFP của toàn công nghiệp và 

công nghiệp quốc doanh Việt Nam từ 1991 đến 2003, ta nhận thấy: 

Cả công nghiệp nói chung và công nghiệp quốc doanh nói riêng của 

Việt Nam từ năm 1991 đến 2003 có năng suất các nhân tố tổng hợp ở hầu 

hết các năm đều tăng, tuy nhiên vẫn còn có năm TFP giảm. Đối với công 

nghiệp nói chung có 12/13 năm có TFP tăng; trong đó năm 1992 tăng cao 

nhất: 12,01% tiếp đến năm 1991 và 1993 (6,27% và 5,45%) một năm (1999) 

có TFP giảm (-0,53%). Đối với công nghiệp quốc doanh có 11/13 năm có 

TFP tăng trong đó năm 1992 có TFP tăng cao nhất (10,50%), sau đến 1991 

và 1993 (5,75% và 5,66%). Có 2 năm (1998 và 1999) có TFP giảm với mức 

-1,38% và -3,16%. Nhìn chung toàn công nghiệp có tốc độ tăng TFP cao 

hơn công nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên sự biến động về TFP ở hai lĩnh vực 

này luôn có cùng một xu thế hoặc là cùng tăng hoặc là cùng giảm) và xu thế 

chung xét theo cả thời kỳ dài thì vẫn tăng lên. Và do đó tính bình quân năm 
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cả thời kỳ 1991-2003, năng suất các nhân tố tổng hợp của toàn công nghiệp 

tăng 3,21% và của công  nghiệp quốc doanh tăng 2,23%. 

Xét về cơ cấu đóng góp đối với tốc độ tăng của giá trị tăng thêm thì 

bình quân năm thời kỳ 1991-2003 cả trong toàn công nghiệp và riêng công 

nghiệp quốc doanh tăng do tăng năng suất các nhân tố tổng hợp có mức 

đóng góp tương đương nhau (24,10% và 21,62%), và đều đứng vị trí thứ hai 

sau mức đóng góp của tăng tài sản cố định (55,77% và 71,20%). Đứng ở vị 

trí cuối cùng là mức đóng góp của tăng lao động (20,12% và 7,18%). 

Có thể nói rằng trong hơn chục năm qua sản xuất của ngành công 

nghiệp Việt Nam nói chung và của công nghiệp quốc doanh nói riêng đều có 

tốc độ tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp nói chung tăng cao hơn công 

nghiệp quốc doanh (13,33% so với 10,31%). Song cả hai đối tượng này tốc 

độ tăng trưởng về giá trị tăng thêm chủ yếu vẫn là do mở rộng quy mô sản 

xuất bằng cách đầu tư thêm vốn tức là để làm tăng giá trị tài sản cố định. 

Tác động của các yếu tố đổi mới sản xuất, nâng cao trình độ khoa học công 

nghệ, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao chất lượng lao động,v.v... (các nhân tố 

chất lượng) có làm tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, tức là góp phần làm 

tăng giá trị tăng thêm nhưng còn ở mức khiêm tốn. Điều đó cũng có nghĩa 

chất lượng tăng trưởng trong công nghiệp tuy đã có tiến bộ, song cũng còn 

nhiều hạn chế. Việc đầu tư trong sản xuất công nghiệp (cả công nghiệp nói 

chung lẫn công nghiệp quốc doanh nói riêng) còn nặng về đầu tư theo chiều 

rộng hơn là chú ý đến đầu tư theo chiều sâu. 
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Phần bốn 

Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp trong toàn nền kinh tế quốc dân 

 

4.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu 

Cũng như trong công nghiệp, để tính tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp trong phạm vi toàn nền kinh tế quốc dân đòi hỏi nguồn số liệu 

thống kê phải có đủ 3 chỉ tiêu: Tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá cố định 

(giá so sánh); vốn hoặc giá trị tài sản cố định (từ đây dùng TSCĐ) và lao 

động làm việc của nhiều năm. Ngoài ra còn phải có thêm chỉ tiêu thu nhập 

của người lao động được hạch toán đầy đủ và tổng sản phẩm quốc nội theo 

giá hiện hành để xác định các hệ số đóng góp của tài sản cố định (α) và hệ 

số đóng góp của lao động (β), nếu áp dụng phương pháp hạch toán. 

Như ta đã biết nền kinh tế quốc dân bao gồm tất cả các ngành kinh tế: 

nông lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghệp; xây dựng; dịch vụ,… và thuộc 

các khu vực kinh tế và các thành phần kinh tế khác nhau. Về lý thuyết ta có 

thể tính được tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp chung cho cả nền 

kinh tế quốc dân cũng như tính riêng cho từng ngành kinh tế. Song trong 

thực tế với nguồn số liệu hiện nay cho phép chúng ta chỉ có thể tính được chỉ 

tiêu này trên góc độ chung toàn nền kinh tế quốc dân, còn riêng từng ngành 

(trừ công nghiệp đã được trình bày ở phần ba) không thể thực hiện được, và 

trong đó chủ yếu là do chưa có điều kiện để xác định số liệu về chỉ tiêu giá 

trị tài sản cố định cho từng ngành một cách chuẩn xác, đảm bảo độ tin cậy 

cần thiết. 

Một câu hỏi đặt ra tại sao chưa có điều kiện thu thập số liệu về giá trị 

tài sản cố định của tất cả các ngành mà lại có thể có được giá trị tài sản cố 

định chung của nền kinh tế quốc dân. Vấn đề này sẽ được đề cập cụ thể khi 

đi sâu nghiên cứu tính toán chỉ tiêu giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế 

quốc dân.  
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Dưới đây là việc lựa chọn và xử lý số liệu theo các chỉ tiêu đầu vào 

phục vụ cho yêu cầu tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

thời kỳ từ năm 1991 đến 20025. 

Về chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước theo giá cố định (giá 1994). 

Số liệu về chỉ tiêu này đã có đầy đủ trong Niên giám thống kê hàng năm của 

Tổng cục Thống kê. Đây là số liệu chính thống công bố công khai và được 

sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam, tính 

toán GDP bình quân đầu người cũng như các chỉ tiêu năng suất, chất lượng, 

hiệu quả và nhiều chỉ tiêu kinh tế quan tọng khác. 

Như vậy số liệu về tổng sản phẩm trong nước có trong niêm giám 

thống kê dùng để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp là hợp lý, 

đúng nguyên tắc, đảm bảo số liệu tính ra cho phép nghiên cứu mối quan hệ 

giữa tăng năng suất các nhân tố tổng hợp với tăng trưởng kinh tế và biến 

động của nhiều chỉ tiêu khác, đồng thời cho phép khai thác và sử dụng số 

liệu đã có hàng năm rất thuận tiện. 

Từ số liệu về tổng sản phẩm trong nước từng năm có trong niêm giám 

thống kê của Tổng cục Thống kê các năm 1995, 2000, 2001, 2002, ta tính 

toán các tốc độ tăng hàng năm và bình quân giữa các năm thời kỳ 1991-

2002 và kết quả được trình bày trong cột 1 bảng 4.1 mục 4.2 của phần bốn. 

Về chỉ tiêu lao động làm việc. Trong thực tế việc thống kê chính xác 

nguồn lao động này là rất phức tạp. Đối với nhiều nước chỉ tiêu lao động 

được khai thác từ các cuộc điều tra hộ gia đình hoặc từ các cơ sở sản xuất 

kinh doanh (số lao động trong bảng trả công, trả lương). Tuy nhiên, phạm vi 

xác định lao động từ hai nguồn này có sự khác nhau nhất định. Số liệu lao 

động được điều tra tại các cơ sở kinh tế có thể sẽ bị tính trùng đối với các 

trường hợp một người có danh sách làm việc và được trả lương hoặc trả công 

lao động ở hai hay nhiều đơn vị khác nhau nên có thể sẽ bị tính trùng. Chẳng 

hạn một người (anh G) nào đó thường xuyên làm việc ở doanh nghiệp “A”, 

nhưng anh ta có mở một công ty tư nhân và tham gia vào công việc của công 

ty trong những thời gian không làm việc ở doanh nghiệp. Nếu dựa theo danh 

sách đơn vị sử dụng thì anh G có thể được tính hai lần. Nhưng đồng thời sẽ 

bỏ sót những lao động tự làm không có danh sách và không được trả lương 

                                           
5 Ghi chú: ở đây chỉ tính đến năm 2002 vì năm 2003 chưa có số liệu về giá trị TSCĐ 
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hoặc trả công ở các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh,... tức là sẽ bị bỏ 

sót. Tổ chức Năng suất Châu á (APO) khuyến nghị là phải tính cả những lao 

động tự làm những công việc không được trả công để đảm bảo thống nhất 

phạm vi tính toán với chỉ tiêu GDP, cũng đồng thời như vậy cũng để đảm 

bảo thu nhập của người lao động không bị bỏ sót, tức là đảm bảo số liệu để 

tính hệ số β phản ánh thực tế khách quan. 

Chung quy lại là việc thu thập số liệu về lao động phải kết hợp cả hai 

nguồn nêu trên. Đây là cách thu thập số liệu tốt nhất, đảm bảo có thông tin 

về lao động đảm bảo độ tin cậy cần thiết, phù hợp với phạm vi tính toán tổng 

sản phẩm quốc nội phục vụ tố nhất cho việc tính năng suất trong phạm vi 

toàn nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên vệc thực hiện thu thập số liệu từ hai 

nguồn như đã trình bày không đơn giản, đòi hỏi phải chuẩn bị rất công phu 

và tiến hành  đúng phương pháp quy định và đảm bảo tuân thủ theo quy 

trình chặt chẽ. 

ở Việt Nam có hai nguồn số liệu về lao động: từ số liệu công bố của 

Tổng cục Thống kê và từ số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện. Tuy nhiên nguồn từ Tổng cục 

Thống kê vẫn là chủ yếu và lao động sử dụng để tính năng suất các nhân tố 

tổng hợp ở đây lấy từ niên giám thống kê hàng năm và gọi là lao động làm 

việc trong các ngành kinh tế quốc dân. Chú ý từ năm 1990 đến 2001 số liệu 

lao động làm việc trên đây có trong Niêm giám thống kê, nhưng đến năm 

2002 nguồn số liệu này ở niên giám thống kê không còn nữa do thay đổi 

phạm vi tính toán nên phải điều chỉnh nguồn số liệu. Để khắc phục tình 

trạng thiếu hụt về số liệu lao động làm việc chúng tôi đã phải xác định số lao 

động trên cơ sở kết hợp số liệu có được của Tổng cục Thống kê với số liệu 

điều tra lao động việc làm của Bộ Lao động Thương binh và xã hội để ước 

lượng. Từ số liệu về lao động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo từng 

năm thu thập và xử lý theo phương thức trên, ta tính toán các tốc độ tăng lao 

động hàng năm và bình quân giữa các năm thời kỳ 1991 đến 2002. Kết quả  

được trình bày trong cột 4 bảng 4.2 thuộc mục 4.2 của phần bốn. 

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định. Tài sản cố định để tính tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp cũng như để tính các chỉ tiêu năng suất, hiệu 
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quả kinh tế khác phải là tài sản cố định có đến năm nghiên cứu (số bình 

quân năm bằng số có cuối năm cộng số có đầu năm chia đôi)  

Trở lại công thức chung tính giá trị tài sản cố định có đến cuối năm t 

(năm nghiên cứu) theo công thức 3.26 ở mục 3.5 thuộc chương III: 

Kt = Kt-1 + ∆t - Dt 

Phân tích điều kiện áp dụng công thức 3.26 đối với toàn bộ nền kinh 

tế quốc dân ta thấy rằng ngoài ngành công nghiệp, hầu hết các ngành còn lại 

đều không có đầy đủ số liệu về giá trị tài sản cố định tăng trong năm (∆t), và 

càng khó khăn hơn là đến nay hoàn toàn chưa có được giá trị tài sản cố định 

có đến cuối bất kỳ của năm nào đó để chọn làm gốc, tức là chưa có đại 

lượng Kt-1. Do vậy không thể áp dụng công thức 2.29 theo nguồn số liệu có 

được theo cách tiếp cận trực tiếp để tính giá trị tài sản cố định cho từng 

ngành kinh tế khác như áp dụng đối với ngành công nghiệp như đã nêu trên. 

Và như vậy tất nhiên sẽ không thể có được số liệu về giá trị tài sản cố định 

của toàn nề kinh tế quốc dân bằng cách cộng trực tiếp giá trị tài sản cố định 

của các ngành lại được (tính cộng giá trị tài sản cố định của tất cả các ngành 

lại để được số liệu chung của toàn nền kinh tế quốc dân gọi là cách tính trực 

tiếp). 

Nhằm khắc phục khó khăn trên, bảo đảm có số liệu để tính giá trị tài 

sản có đến cuối năm t của toàn nền kinh tế quốc dân theo công thức 3.28, có 

thể thay thế giá trị tài sản cố định tăng trong năm t bằng vốn đầu tư cơ bản 

hoặc tích luỹ tài sản cố định trong năm (∆t) và thay thế tổng số tài sản cố 

định có đến cuối năm t-1 của toàn nền kinh tế quốc dân bằng tổng số vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản hoặc tích luỹ tài sản cố định của năm t-1 và những 

năm trước năm t-1 còn lại (sau khi trừ khấu hao) đến cuối năm t-1 (số năm 

trước năm t-1 nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào tỷ lệ khấu hao cơ bản quy định ít 

hay nhiều). Việc thay thế này là trên cơ sở giả thiết rằng giá trị tài sản cố 

định tăng thêm trong năm tương đương với vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoặc 

giá trị tích luỹ tài sản đầu tư trong năm t. Vì theo khái niệm thì chính vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản là vốn dùng để tạo ra tài sản cố định của nền kinh tế 

và tích luỹ tài sản là giá trị tài sản tăng trong năm, là kết quả của quá trình 

đầu tư. Nếu xét trong cả thời kỳ dài thì việc xác định tài sản cố định theo hai 

nguồn tài liệu trên đây là thống nhất với nhau, nhưng nếu xét cho từng năm 
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thì giá trị tài sản cố định tính theo hai nguồn số liệu đó có sự khác nhau nhất 

định phần vì nội dung của hai chỉ tiêu này có những điểm khác nhau, phần 

vì ở Việt Nam nguồn số liệu để tính toán các chỉ tiêu trên còn có những hạn 

chế nhất định, phạm vi và phương pháp xác định chưa thật thống nhất thiếu 

đầy đủ, phải ước lượng để bổ sung hoặc phải chỉnh lý thêm cho phù hợp. 

Trong quá trình tính toán hiện nay khi xác định giá trị tài sản cố định chúng 

tôi sử dụng kết hợp cả hai nguồn số liệu và gọi là theo hai phương án. 

Phương án 1 dựa vào vốn đầu tư cơ bản và phương án 2 dựa theo tích luỹ tài 

sản cố định. 

Theo phương hướng trên để có được số liệu về giá trị tài sản cố định 

từ năm 1990 đến 2002 phải có số liệu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tích 

luỹ tài sản cố định của 13 năm kể trên để xác định tài sản cố định tăng trong 

từng năm đó, đồng thời phải có thêm số liệu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

và tích luỹ tài sản và tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của nhiều năm trước đó 

để xác định số vốn có đến 31/12/1989. 

Cũng trên cơ sở vốn đầu tư cơ bản hoặc tài sản tích luỹ và tỷ lệ khấu 

hao tài sản cố định của các năm từ 1990-2002 chúng ta có thể tính toán ước 

lượng một cách tương đối về giá trị tài sản cố định giảm trong năm (Dt). 

Thực tế việc xác định tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng năm cũng 

rất khó khăn và để tính toán người ta phải sử dụng một tỷ lệ khấu hao cố 

định trung bình tính theo số liệu thực tế của tất cả các loại tài sản cố định 

chung của nhiều năm. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia kinh tế thì tỷ lệ 

khấu hao thực tế từ 3% đến 5%. ở Việt Nam tính là 5%. 

Phương pháp thay thế vốn đầu tư hoặc tích luỹ tài sản trên đây (gọi là 

phương pháp gián tiếp) mới chỉ áp dụng cho toàn nền kinh tế quốc dân, chưa 

có điều kiện để tính giá trị tài sản cố định cho từng ngành.  Đến đây có thể 

trả lời được câu hỏi đặt ra ở trên vì sao không tính được giá trị tài sản cố 

định của các ngành kinh tế mà lại có được giá trị tài sản cố định của toàn 

nền kinh tế quốc dân. 

Bước tiếp theo của việc xử lý số liệu về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định 

là phải chuyển đổi chỉ tiêu này từ số liệu tính theo giá cả ở các năm khác 

nhau về cùng một mặt bằng giá (giá năm 1994). Vụ Hệ thống Tài khoản 

Quốc gia phối hợp với Viện Khoa học Thống kê thực hiện công việc này 
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theo phương pháp như đã áp dụng xử lý loại trừ biến động giá trị đối với tài 

sản cố định của công nghiệp. Bằng cách đó đã có được số liệu về giá trị tài 

sản cố định theo giá 1994 của toàn bộ nền kinh tế quốc dân từ năm 1990 đến 

2002 vốn đầu tư cơ bản (phương 1) và tính theo tích luỹ tài sản cố định 

(phương án 2). 

Từ số liệu giá trị tài sản cố định theo giá 1994 của từng năm theo 2 

phương án, ta tính toán tốc độ tăng giá trị tài sản cố định hàng năm và bình 

quân giữa các năm thời kỳ 1991-2002. Kết quả tính toán (theo cả 2 phương 

án) được trình bày ở cột 2 và 3 bảng 4.1 mục 4.2 phần bốn. 

Cùng với các chỉ tiêu GDP, giá trị tài sản cố định và lao động ta tiếp 

tục xác định hệ số đóng góp của lao động (β). Hệ số này được xác định trên 

cơ sở số liệu thu nhập đầy đủ của người lao động và tổng sản phẩm trong 

nước theo giá thực tế tính trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cũng 

như trong công nghiệp số liệu về thu nhập của người lao động và tổng sản 

phẩm quốc nội để tính hệ số β cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân được lấy từ 

bảng I/O năm 2000 của Tổng cục Thống kê. 

Trên cơ sở số liệu hệ số β tính được trong năm 2000 và các số liệu 

liên quan đã có, tiến hành ước lượng xác định hệ số β cho tất cả các năm còn 

lại từ 1990 đến 2002.  

Khi đã có các hệ số β, dễ dang tính được các hệ số α tương ứng bằng 

cách lấy 1 trừ đi β vì α + β = 1. 

Số liệu về các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của lao 

động (β) để tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trong phạm vi 

toàn bộ nền kinh tế quốc dân được hệ thống trong cột 5 và 6 bảng 4.1 mục 

4.2 thuộc phần bốn. 

Khi tính toán và phân tích tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

trong phạm vi toàn nền kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay cần chú ý các 

chỉ tiêu đầu vào đặc biệt là nguồn số liệu về giá trị tài sản cố định ta phải 

tính theo phương pháp gián tiếp nên không tránh khỏi những sai số nhất 

định. Do vậy các số liệu về tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp tính 

ra cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. Điều đó cho thấy việc sử dụng số liệu để 

tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp phải chú ý đến những đặc 
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điểm riêng biệt, còn người sử dụng số liệu về tốc độ tăng năng suất các nhân 

tố tổng hợp phải linh hoạt, luôn liên hệ với tình hình thực tế và các chỉ tiêu 

có liên quan. 

4.2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

trong toàn nền kinh tế quốc dân. 

Với số liệu về các tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước, giá trị tài 

sản cố định (theo 2 phương án) và lao động làm việc (số liệu được thu thập, 

tổng hợp và xử lý theo nguyên tắc nêu ở mục 4.1) được trình bày ở cột 1, 2, 

3 và 4 và các hệ số đóng góp của vốn và lao động được trình bày ở cột 5 và 6 

của bảng 4.1, ta thiết lập quan hệ và lập bảng tính toán tốc độ tăng năng suất 

các nhân tố tổng hợp trong toàn nền kinh tế quốc dân ở các cột còn lại của 

bảng này. 

Bảng 4.1. tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp toàn 

nền kinh tế quốc dân 

Tốc độ tăng TSCĐ (%) Hệ số đóng góp 
Năm 

Tốc độ 
tăng GDP 

(%) Theo vốn 
(PA1) 

Theo TLTS 
(PA2) 

Tốc độ 
tăng lao 

động 
(%) 

Của 
TSC§ 

Của lao 
động 

i yI&  KI&  LI&  α β 
A 1 2 3 4 5 6 

1991 5,81 8,61 7,08 2,46 0,3685 0,6315 

1992 8,70 12,65 8,72 2,39 0,3693 0,6307 

1993 8,08 14,91 12,11 2,34 0,3707 0,6293 

1994 8,83 13,97 13,25 2,29 0,3828 0,6172 

1995 9,54 13,55 13,46 2,25 0,3830 0,6170 

1996 9,34 13,09 13,54 2,21 0,3737 0,6263 

1997 8,15 13,03 13,05 2,17 0,3774 0,6226 

1998 5,76 12,06 12,96 2,15 0,3750 0,6250 

1999 4,77 10,94 11,35 2,11 0,3695 0,6305 

2000 6,79 9,95 11,30 2,02 0,3696 0,6304 

2001 6,89 10,92 11,13 2,66 0,3691 0,6309 

2002 7,04 10,93 11,35 2,25 0,3695 0,6305 

B/q năm 7,47 12,04 11,59 2,27 0,3732 0,6268 
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Bảng 4.1. (tiếp theo) 

Mức độ đóng góp của 

TSC§ (%) 
Tốc độ tăng TFP 

Năm 

PA1 PA2 

Mức độ 

đóng góp 

của lao 

động 
PA1 PA2 

i KI&α  LI&β  TFPI&  

A 7=5x2 8=5x3 9=6x4 10=1-(7+9) 11=1-(8+9) 

1991 3,1728 2,6827 1,5523 1,08 1,57 

1992 4,6716 3,3680 1,5090 2,52 3,82 

1993 5,5271 4,6375 1,4745 1,08 1,97 

1994 5,3477 5,0716 1,4150 2,07 2,35 

1995 5,1897 5,1570 1,3905 2,96 2,99 

1996 4,8917 5,0604 1,3842 3,06 2,90 

1997 4,9175 4,9250 1,3499 1,88 1,88 

1998 4,5225 4,8598 1,3409 -0,10 -0,44 

1999 4,0423 4,1569 1,3296 -0,60 -0,71 

2000 3,6775 4,1755 1,2722 1,84 1,34 

2001 4,0306 4,1068 1,6760 1,19 1,11 

2002 4,0386 4,1569 1,4186 1,58 1,47 

B/q năm  4,4920 4,3255 1,4258 1,55 1,71 

Ghi chú: 

- Số liệu các cột 7, 8, 9 tính toán theo quan hệ giữa các cột trong bảng 

- Số liệu các cột 10, 11 (tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

tính theo công thức 2.9 ( ( )LKyTFP Ιβ+Ια−Ι=Ι &&&& ) 

- Số bình quân năm: tính bình quân cho 12 năm (từ 1991-2002) 

4.3. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc 

độ tăng GDP trong toàn nền kinh tế quốc dân 

Từ số liệu bảng 4.1. ta tính toán được tỷ phần đóng góp của các nhân 

tố đến tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trong nước theo 2 phương án như 

bảng 4.2.A. và 4.2.B. 
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Bảng 4.2.A. Tỷ phần đóng góp của các nhân tố trong tăng lên của GDP 

Theo Phương án 1 

Tỷ phần đóng góp của các nhân tố 

Do tăng TSCĐ và LĐ 

Trong đó do: 
Năm 

Tốc độ 

tăng 

GDP Tổng số 
Tăng TSCĐ Tăng LĐ 

Do 

tăng TFP 

A 1 2=3+4 3 4 5 

1991 5,81 81,34 54,62 26,72 18,66 

1992 8,70 71,04 53,70 17,34 28,96 

1993 8,08 86,68 68,42 18,25 13,32 

1994 8,83 76,56 60,54 16,02 23,44 

1995 9,54 68,97 54,40 14,57 31,03 

1996 9,34 67,19 52,37 14,82 32,81 

1997 8,15 76,89 60,33 16,56 23,11 

1998 5,76 101,71 78,45 23,26 -1,71 

1999 4,77 112,53 84,68 27,85 -12,53 

2000 6,79 72,93 54,18 18,74 27,07 

2001 6,89 82,77 58,46 24,31 17,23 

2002 7,04 77,50 57,35 20,15 22,50 

B/q năm 7,47 79,26 60,16 19,10 20,74 

 

Ghi chú: Cột 2 + cột 5 =100 
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Bảng 4.2.B. Tỷ phần đóng góp của các nhân tốt trong tăng lên của GDP 

Theo Phương án 2 

Tỷ phần đóng góp của các nhân tố 

Do tăng TSCĐ và LĐ 

Trong đó do: 
Năm 

Tốc độ 

tăng 

GDP Tổng số 
Tăng TSCĐ Tăng LĐ 

Do 

tăng TFP 

A 1 2=3+4 3 4 5 

1991 5,81 72,90 46,18 26,72 27,10 

1992 8,70 56,06 38,71 17,34 43,94 

1993 8,08 75,66 57,41 18,25 24,34 

1994 8,83 73,43 57,41 16,02 26,57 

1995 9,54 68,63 54,05 14,57 31,37 

1996 9,34 69,00 54,18 14,82 31,00 

1997 8,15 76,98 60,42 16,56 23,02 

1998 5,76 107,56 84,30 23,26 -7,56 

1999 4,77 114,93 87,08 27,85 -14,93 

2000 6,79 80,26 61,52 18,74 19,74 

2001 6,89 83,87 59,56 24,31 16,13 

2002 7,04 79,18 59,03 20,15 20,82 

B/q năm 7,47 77,03 57,93 19,10 22,97 

Ghi chú: Cột 2 + cột 5 =100 

Số liệu về tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của các năm 

theo 2 phương án có thể biểu diễn qua sơ đồ 4.1. 
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Sơ đồ 4.1. Biểu diễn tốc độ tăng TFP qua các năm theo 2 phương án 
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Qua kết quả tính toán về tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

của toàn nền kinh tế Việt Nam theo hai phương án khác nhau về tài sản cố 

định qua số liệu bảng 4.1. và sơ đồ biểu diễn 4.1 ta nhận thấy tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp theo cả 2 phương án ở phần lớn các năm đều 

lớn hơn không (0), tức là có năng suất các nhân tố tổng hợp tăng lên; trong 

đó theo phương án 1 năm 1996 có tốc độ tăng TFP cao nhất (3,06%) rồi tiếp 

đến năm 1995 (2,96%). Còn theo phương án 2 thì năm 1992 có tốc độ tăng 

TFP cao nhất (3,82%) sau đến năm 1995 (2,99%). Hai năm (1998 và 1999) 

theo cả hai phương án tốc độ tăng TFP đều giảm (phương án 1: giảm 0,10% 

và 0,60% và phương án 2: giảm 0,44% và 0,71%). Bình quân giữa các năm 

thời kỳ 1991-2002 tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo phương 

án 1 tăng 1,55% và theo phương án 2 tăng 1,71%. 

Chênh lệch về tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của năm 

cao nhất với năm thấp nhất chủ yếu phụ thuộc vào chênh lệch kết quả sản 

xuất (tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước) còn sự chênh lệch về tốc độ 
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tăng của tài sản cố định và lao động làm việc cũng có ảnh hưởng nhưng 

không nhiều. 

Xét theo mức độ đóng góp của các nhân tố đối với tốc độ tăng tổng 

sản phẩm trong nước cho thấy bình quân năm chung cho cả thời kỳ 1991-

2002. Tăng năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp từ 20,74% và 22,97% 

đứng vị trí thứ hai sau đóng góp của tăng tài sản cố định (60,16% và 

57,93%), ít nhất là đóng góp của tăng lao động (19,10%) 

So với ngành Công nghiệp tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

tính chung cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân thấp hơn (từ 1,55% đến 1,71% 

so với 3,21%). Tuy nhiên, cơ cấu đóng góp trong mức tăng lên của kết quả 

kết quả sản xuất (giá trị tăng thêm đối với ngành Công nghiệp và GDP đối 

với toàn nền kinh tế quốc dân) thì có tỷ trọng tương đương nhau (từ 20,74% 

đến 22,97% của nền kinh tế quốc dân so với 24,10% của công nghiệp). 

Như vậy có thể thấy rằng trong toàn nền kinh tế quốc dân kết quả sản 

xuất những năm qua có tăng khá, song vẫn chậm hơn tốc độ tăng của công 

nghiệp và do đó cũng có tốc độ tăng TFP chậm hơn. Tuy nhiên xét trong 

quan hệ tăng lên của TFP với tăng tài sản cố định và tăng lao động thì giữa 

toàn nền kinh tế quốc dân so với công nghiệp có sự phù hợp với nhau. Điều 

này thể hiện ở chỗ cơ cấu đóng góp của tăng TFP trong tăng lên của kết quả 

sản xuất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như trong công nghiệp đều 

ở mức trên 20%, còn tăng tài sản cố định và tăng lao động đóng góp dưới 

80%. Cũng từ số liệu này một lần nữa có thể nói rằng những năm qua tăng 

trưởng kinh tế của nước ta chủ yếu là do mở rộng quy mô sản xuất bằng 

cách tăng thêm tài sản cố định và lao động làm việc, còn tác động của các 

nhân tố chất lượng như: đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất nâng cao 

trình độ người lao động,… vẫn ở mức hạn chế và rõ ràng chất lượng tăng 

trưởng kinh tế của nước ta chưa phải là đã khả quan. 

Tóm lại hơn 10 năm qua, đầu tư phát triển công nghệ của nền kinh tế 

Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng. Song tiến bộ còn chậm 

tác động của sự phát triển khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế 

còn chưa cao. Chính tốc độ tăng TFP là phản ánh tập trung nhất về chất 

lượng tăng trưởng, phản ánh về sự tiến bộ khoa học công nghệ của mỗi 

ngành, mỗi địa phương và cả quốc gia. 
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Kết luận và kiến nghị 

Trên cơ sở nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học: “Nghiên cứu tính 

chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam” có thể rút 

ra một số kết luận sau: 

1. Năng suất được hiểu một cách khái quát nhất chính là quan hệ so 

sánh giữa đầu ra và đầu vào. Tuỳ theo các chỉ tiêu đầu ra và đầu vào khác 

nhau sẽ tính được chỉ tiêu năng suất khác nhau. 

2. Để phản ánh được đầy đủ nội dung của năng suất trên góc độ thống 

kê phải dùng nhiều chỉ tiêu khác nhau với các hình thức biểu hiện khác 

nhau; mức năng suất; mức tăng năng suất; tốc độ phát triển năng suất; tốc độ 

tăng năng suất; kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất và tỷ lệ kết 

quả sản xuất tăng lên do nâng cao năng suất. 

3. Tăng năng suất các nhân tố tổng hợp là chỉ tiêu phản ánh đích thực 

và khái quát nhất hiệu quả sử dụng vốn và lao động, là chỉ tiêu quan trọng 

trong phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế và đánh giá tiến bộ khoa học 

công nghệ của một ngành, một địa phương và một quốc gia. 

4. Năng suất các nhân tố tổng hợp quan hệ chặt chẽ với năng suất tổng 

hợp chung (năng suất tính trên cơ sở tổng hợp chung vốn và lao động). Quá 

trình chứng minh mối quan hệ này cho thấy thực chất của tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp là “tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao 

năng suất tổng hợp chung (năng suất tính trên vốn và lao động)” 

5. Tuy số liệu thống kê chưa thật chính xác, nhưng kết quả được tính 

toán đã cho chúng ta những bức tranh khái quát nhất về năng suất các nhân 

tố tổng hợp của công nghiệp (gồm công nghiệp nói chung và riêng công 

nghiệp quốc doanh) và toàn nền kinh tế quốc dân. Đóng góp của năng suất 

trong tăng lên của giá trị tăng thêm hoặc GDP chiếm trên 20%. Cũng với kết 

quả tính toán đó khẳng định tính khả thi của việc tính toán tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp theo phương pháp hạch toán và chỉ ra những điều 

cần có và hướng hoàn thiện để áp dụng chỉ tiêu này. 

Từ những kết luận trên chúng tôi đi đến những kiến nghị sau: 
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1. Cần khẳng định vai trò của năng suất các nhân tố tổng hợp trong 

sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội; 

- Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng hợp nhất, khái quát nhất về hiệu quả 

sử dụng vốn và lao động. Nó là căn cứ quan trọng phục vụ cho yêu cầu quản 

lý vĩ mô của Nhà nước (đánh giá thực trạng, phân tích định hướng chiến 

lược, hoạch định chính sách đầu tư phát triển, ...) và quản lý vĩ mô của các 

đơn vị (định hướng sản xuất kinh doanh, lựa chọn phương án sản xuất, đổi 

mới công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm và dịch vụ, ...) 

- Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp là chỉ tiêu phản ánh đích 

thực và đúng mức về biến động của năng suất, nên có thể sử dụng chỉ tiêu 

này để so sánh tương quan về việc nâng cao năng suất giữa các doanh 

nghiệp, hoặc giữa các ngành kinh tế trong phạm vi quốc gia và thậm chí còn 

cho phép so sánh tốc độ tăng năng suất giữa nước ta với các nước khác trong 

khu vực Chân á và trên thế giới. 

- Cũng do phản ánh đích thực về biến động năng suất nên áp dụng tốc 

độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp  trong việc đánh giá hiệu quả sản 

xuất kinh doanh sẽ khuyến khích sản xuất một cách mạnh mẽ, theo hướng 

nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất một cách vững chắc và có tính 

cạnh tranh lành mạnh. 

- Việc phấn đấu nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp sẽ mang lại 

quyền lợi không chỉ cho người chủ sản xuất (những người có vốn và tư liệu 

sản xuất) và người trực tiếp tham gia sản xuất (người lao động trực tiếp) mà 

còn cho cả đông đảo người tiêu dùng sản phẩm sản xuất và dịch vụ. 

2. Từng bước đưa vào ứng dụng thực tế hệ thống chỉ tiêu thống kê 

năng suất theo cách tiếp cận mới; trong đó những ngành có điều kiện thu 

thập được số liệu về vốn hoặc tài sản cố định thì cần chú ý nghiên cứu để 

từng bước đưa vào áp dụng chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp và coi 

đây là chỉ tiêu trung tâm trong hệ thống các chỉ tiêu năng suất. Tuy nhiên, 

do điều kiện sản xuất của nước ta còn chưa thật ổn định, hơn nữa khâu hạch 

toán còn nhiều bất cập, số liệu các chỉ tiêu giá trị tài sản cố định còn tăng 
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giảm thất thường, chỉ tiêu thu nhập của người lao động chưa phản ánh hết 

nội dung của nó, và đặc biệt giữa chỉ tiêu kết quả sản xuất và vốn trong quan 

hệ có độ trễ thời gian nhất định, có nhiều ngành phải đầu tư sau nhiều năm 

mới phát huy tác dụng nên việc tính toán tốc độ tăng TFP cũng phải có chọn 

lọc và căn cứ vào điều kiện cụ thể để vận dụng cho phù hợp và có ý nghĩa. 

Trên cơ sở số liệu hiện có, ta có thể tính tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp cho ngành công nghiệp (gồm công nghiệp nói chung và 

công nghiệp quốc doanh) và tính cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

 Đối với công nghiệp có thể tính chung cho toàn công nghiệp và riêng 

công nghiệp quốc doanh, giá trị tài sản cố định có thể tính toán trực tiếp từ 

các đơn vị lên ngành công nghiệp cá biệt rồt lên công nghiệp quốc doanh và 

toàn công nghiệp 

Đối với nền kinh tế quốc dân có thể áp dụng phương pháp gián tiếp để 

xác định tài sản cố định phục vụ cho tính toán tốc độ tăng TFP. Cần lưu ý là 

ở ngành công nghiệp cũng như toàn nền kinh tế quốc dân tốc độ tăng TFP 

tính cho từng năm cũng chỉ để nghiên cứu sâu khi phân tích, còn để công bố 

công khai có tính chất chính thống thì nên chỉ có thể tính bình quân năm cho 

một giai đoạn và ít nhất là 5 năm.  

3. Ngành Thống kê cần có dự thảo và đề nghị với Nhà nước đưa chỉ 

tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp trước hết là tính cho công 

nghiệp và toàn nền kinh tế quốc dân vào danh mục hệ thống các chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và có kế hoạch cụ thể phân công về tổ chức và nhân sự 

thực hiện công việc thống kê chỉ tiêu này. Đồng thời phải nhanh chóng 

nghiên cứu cài đặt thông tin có liên quan, và đặc biệt phải chú ý đến việc thu 

thập và xử lý số liệu về tài sản cố định và cũng không chỉ dừng lại trong 

công nghiệp mà cần nghiên cứu để mở rộng ra cho nhiều ngành khác nữa. 

Trong những năm trước mắt đề nghị Tổng cục Thống kê giao cho đơn 

vị chức năng tính toán, công bố kết quả tính về tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp cho thời kỳ sản xuất 5 năm một và cho từng năm đối với 

toàn nền kinh tế quốc dân và ngành công nghiệp; coi kết quả tính toán là tài 

liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích đánh giá dự báo tình 
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hình sản xuất sản xuất của ngành công nghiệp cũng như toàn nền kinh tế 

quốc dân. 

4. Tổng cục Thống kê cần củng cố và đẩy mạnh việc thu thập số liệu 

về tài sản cố định với tất cả các ngành kinh tế quốc dân như nông nghiệp, 

xây dựng, thương mại,... và có chương trình cải tiến chế độ hạch toán trong 

đó có hạch toán chi phí sản xuất và tiền lương để có cơ sở tính toán chỉ tiêu 

GDP theo phương pháp phân phối vừa để có đủ số liệu bảo đảm độ tin cậy 

cần thiết cho phép từng bước đưa vào cả tính toán tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp của các ngành cũng như tổng hợp chung cho toàn bộ nền 

kinh tế quốc dân. 

5. Việc hiểu được và tính được tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp trong thực tế thống kê là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải có trình độ 

nhất định về lý luận và hiểu biết sâu sắc về thực tiễn hơn nữa phải có quỹ 

thời gian và điều kiện vật chất thì mới có thể đưa vào áp dụng tính toán trong 

thực tế chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp. Vì vậy, không 

phải một sớm một chiều dễ gì có thể tính toán ngay được mà cần thiết phải 

có sự đầu tư hợp lý cho việc đào tạo một số chuyên gia về vấn đề này theo 

nhiều hình thức: Hội thảo khoa học, cử người đi học nước ngoài, mở lớp học 

trong nước đồng thời phải có sự chuẩn bị về tổ chức và nhân sự ở mức độ 

cần thiết. Như vậy có thể nói việc đưa vào áp dụng tính toán tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp cần có sự đóng góp của nhiều người và sự 

quan tâm của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực./. 

       Hà Nội, tháng 02 năm 2005  
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Các báo cáo chuyên đề đã được nghiên cứu: 

 Số trang

1. Một số điểm về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)  

2. Hướng dẫn cách tính tốc độ tăng TFP 

3. Phương pháp loại trừ biến động giá để tính tốc độ tăng TFP 

4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê năng suất theo cách tiếp cận mới áp 

dụng cho Việt Nam  

5. Tính toán tốc độ tăng TFP của công nghiệp Việt Nam  

6. Những vấn đề chung về năng suất và năng suất theo cách tiếp cận 

mới  

7. Năng suất các nhân tố tổng hợp, phương pháp và khả năng tính toán 

tốc độ tăng TFP 

8. Tính chỉ tiêu tốc độ tăng TFP phạm vi toàn nền kinh tế quốc dân 

9. Tốc độ tăng TFP - chỉ tiêu đo lường tác động của tiến bộ KHCN 

trong tăng trưởng kinh tế  

10. Báo cáo Tổng hợp kết quả đề tài 78 
33 11. Báo cáo Tóm tắt kết quả đề tài 

 

kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố 

 

1. TS. Tăng Văn Khiên “Phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp theo các tiếp cận của thống kê” tạp chí kinh tế và phát 

triển, tháng 4 năm 2003; trang 48 

2. PGS.TS. Tăng Văn Khiên, “Vài nét về phương pháp tính tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp”, Tạp chí con số và sự kiện tháng 12/2003, 

trang 28 
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Danh mục tài liệu tham khảo 

 

[1] Giáo trình Thống kê kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội - 2003 
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2001, 2002 và 2003, NXB Thống kê 

[4] Tạp chí hoạt động khoa học: “Hệ thống chỉ tiêu thống kê theo các 

tiếp cận mới” số 8/1999 
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giới, Hà Nội- 2003 
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tài liệu dịch, NXB Thống kê 1984 
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[9] Total Factor Productivity Growth, Survey Report, APO 2004 
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Danh sách những người thực hiện chính 

 

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Tăng Văn Khiên 

 

 

Các thành viên: 

CN. Vũ Văn Tuấn Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng 

CN. Nguyễn Bá Khoáng Giám đốc Trung tâm Tư liệu Thống kê  

CN. Nguyễn Văn Minh  Phó vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia 

CN. Trần Sinh Nghiên cứu viên chính Viện Khoa học Thống kê 

CN. Nguyễn Việt Hồng Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê  

CN. Đỗ Văn Huân Nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê  

 

 

 

 



Đề tài: 

Lời nói đầu 

Phần một 

một số vấn đề chung về năng suất và thực tế tính toán  

các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam  

1.1. Khái niệm chung về năng suất và tăng năng suất 

1. Nhu cầu tiêu dùng của xã hội 

2. Yếu tố về khoa học kỹ thuật công nghệ 

3. Yếu tố giáo dục và đào tạo 

4. Yếu tố xắp xếp lại cơ cấu sản xuất 

5. Các yếu tố gắn liền với điều kiện tự nhiê  

1.2. Khái niệm mới về năng suất 

1.3. Một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu tính theo giá trị  

 

1.4. Các hình thức biểu hiện của năng suất 

1. Mức năng suất  

2. Mức tăng NS 

3. Tốc độ phát triển NS 

4.  Tốc độ tăng NS 

5. Kết quả SX mang lại do nâng cao NS 

6. Tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng cao NS 

7. Tỷ phần đóng góp của nâng cao NS trong kết quả SX tăng lên 

1.5. Việc tính toán và ứng dụng các chỉ tiêu năng suất ở 

Việt Nam thời gian qua 

1. Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 
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2. Thời kỳ đổi mới 

 

 

Phần hai 

Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính 

tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

2.1. Nội dung và công thức tính khái quát NS tổng hợp chung 

2.1.1. NS tổng hợp chung tính theo chi phí 

1) Hiệu quả quá trình 

2) NS tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí.  

                                          

2.1.2. NS tổng hợp chung tính theo nguồn lực  

2.2. năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính 

tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp. 

2.2.1. Hình thành công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng 

cao NS tổng hợp chung. 

2.2.2. Tính tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch toán. 

2.2.3. Tính tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp theo hàm SX Cobb- 

douglass. 

2.2.4. Một số vấn đề rút ra từ việc nghiên cứu và phân tích nội dung và 
phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

2.2.5. Yêu cầu số liệu để tính toán tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp. 

Phần ba 

Tính tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp 

của công nghiệp Việt Nam 

3.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu1 

 
1 Ghi chú: Số liệu ban đầu ở đây là số liệu để tính tốc độ tăng TFP bao gồm các chỉ tiêu GTTT 
theo giá 94, giá trị TSCĐ theo giá 94, lao động và các hệ số đóng góp của vốn và LĐ. 
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Về chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá 1994.  

Về chỉ tiêu lao động làm việc 

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định theo giá 1994 

3.2. Tính tốc độ tăng TFP của toàn CN 

3.3. Tính tốc độ tăng TFP của CNQD 

3.4. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc 

độ tăng giá trị tăng thêm CN Việt Nam 

Phần bốn 

Tính tốc độ tăng TFP trong toàn nền KTQD 

4.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu 

Về chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá cố định (giá 

1994).  

Về chỉ tiêu lao động làm việc.  

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định.  

 

4.2. Tính tốc độ tăng TFP trong toàn nền KTQD. 

4.3. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc 

độ tăng giá trị tăng thêm toàn nền KTQD 

 

 

 

 

Kết luận và kiến nghị 
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Các báo cáo chuyên đề đã được nghiên cứu: 

 

 

 

kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố: 

 

 

Danh mục tài liệu tham khảo 

 

Lời nói đầu 

Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) là một trong 

những chỉ tiêu phản ánh đích thực và khái quát nhất hiệu quả sử dụng vốn và 

lao động, là căn cứ quan trọng để phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế, 

đánh giá tiến bộ KHCN của mỗi ngành, mỗi địa phương hay một quốc gia. 

Chính vì vậy TFP đã trở thành chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các 

chỉ tiêu kinh tế, đang được nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước 

thuộc Tổ chức Năng suất Châu á (APO) quan tâm nghiên cứu để áp dụng. 

ở Việt Nam, những năm gần đây có một số đề tài khoa học đã nghiên 

cứu hoặc một số tài liệu đã đề cập đến chỉ tiêu này. Tuy nhiên, cho đến nay 

việc nghiên cứu về phương pháp luận và đặc biệt là khả năng tính toán tốc 

độ tăng TFP trong thực tế còn nhiều bất cập, TFP vẫn chưa được đưa vào 

danh sách các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội chủ yếu của nước ta. 

Để góp phần làm rõ bản chất của TFP, cũng như quan hệ của TFP với 

các chỉ tiêu năng suất khác; xác định yêu cầu đảm bảo nguồn số liệu và khả 

năng tính toán tốc độ tăng TFP ở Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê tiến 

hành nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam”. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm lời nói đầu, kết luận và bốn phần: 
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Phần một: Một số vấn đề chung về năng suất, và thực tế tính toán các 

chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam; 

Phần hai: Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính tốc độ 

tăng năng suất các nhân tố tổng hợp; 

Phần ba: Tính toán tốc độ tăng TFP của công nghiệp Việt Nam; 

Phần bốn: Tính toán tốc độ tăng TFP trong toàn nền kinh tế quốc dân 

của Việt Nam. 

TFP là vấn đề khó và phức tạp, lại ít tài liệu tham khảo. Trong khuôn 

khổ một đề tài NCKH, với điều kiện tài liệu như trên chắc hẳn kết quả 

nghiên cứu không thể tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Mong nhận được 

sự góp ý của bạn đọc. 

                          Ban chủ nhiệm đề tài 

Phần một 

một số vấn đề chung về năng suất và thực tế tính toán  

các chỉ tiêu năng suất ở Việt Nam  

1.1. Khái niệm chung về năng suất và tăng năng suất 

Năng suất hiểu một cách khái quát nhất là quan hệ so sánh giữa đầu ra 

và đầu vào và được thể hiện qua công thức: 

Đầu ra = Năng suất = Đầu vào

Hoặc: 

Đầu ra : Đầu vào = Năng suất ;     (1.1) 
 

Trên đây là mức năng suất, điều quan tâm hàng đầu khi nghiên cứu 
năng suất là tốc độ tăng năng suất. Điều đó có nghĩa là quan sát năng suất 
trong trạng thái động, từ đó đánh giá được động thái của một hiện tượng, 
một quá trình, động thái của sự tăng trưởng và phát triển.  

Có nhiều yếu tố làm tăng năng suất, song có thể quy về một số loại 

nhân tố chủ yếu sau: 

1. Nhu cầu tiêu dùng của xã hội: Tiêu dùng là mục tiêu, là nhân tố 

kích thích sản xuất phát triển. 
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2. Yếu tố về khoa học kỹ thuật công nghệ: Như ứng dụng những thành 

tựu khoa học tiên tiến, kỹ thuật hiện đại ứng dụng công nghệ mới; tổ chức 

bộ máy quản lý, hợp lý hoá sản xuất,…  

3. Yếu tố giáo dục và đào tạo: Nhằm nâng cao trình độ văn hoá, trang 

bị thêm kiến thức và trình độ tay nghề cho người lao động. 

4. Yếu tố xắp xếp lại cơ cấu sản xuất: Được thực hiện bằng cách di chuyển 

lao động từ ngành này đến ngành khác, tạo nên phân công lao động hợp lý,... 

5. Các yếu tố gắn liền với điều kiện tự nhiên: Như khí hậu, độ phì 

nhiêu của đất đai, rừng, biển, hàm lượng của quặng mỏ, …  

1.2. Khái niệm mới về năng suất 

Trước hết, năng suất là một trạng thái tư duy. Đó là phong cách nhằm 

tìm kiếm sự cải thiện không ngừng những gì đang tồn tại; Đó là sự khẳng 

định rằng người ta có thể làm cho hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ 

tốt hơn hôm nay; hơn thế nữa, nó đòi hỏi những sự lỗ lực không ngừng để 

thích ứng các hoạt động kinh tế với những điều kiện luôn luôn thay đổi và 

việc áp dụng các lý thuyết và phương pháp mới; nó là niềm tin vững chắc về 

sự tiến bộ của nhân loại. 

Thực chất của khái niệm mới về năng suất là định hướng chủ yếu theo 

kết quả đầu ra. Đây là ưu điểm nổi bật, khác biệt so với khái niệm truyền 

thống (chủ yếu hướng vào các yếu tố đầu vào, đặc biệt là nhân tố lao động). 

Cái mới trong khái niệm về năng suất theo ngôn ngữ thống kê nói một 

cách cụ thể là tăng năng suất. Nếu như trước đây khi nói đến tăng năng suất 

có thể hiện theo 2 góc độ: Tăng số lượng đầu ra trên 1 đơn vị đầu vào hoặc 

giảm đầu vào trên 1 đơn vị đầu ra; thì ngày nay nói về tăng năng suất tất 

nhiên cũng phải nói đến yêu cầu giảm đầu vào trên 1 đơn vị đầu ra, nhưng 

quan trọng hơn là tổng số đầu ra phải tăng lên, tăng nhanh hơn tổng số đầu 

vào, nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều sản phẩm, tạo thêm 

việc làm cho người lao động. Điều đó cũng có nghĩa là tăng năng suất không 

phải rút bơt việc làm, mà ngược lại tăng năng suất phải gắn liền với tăng việc 

làm cho người lao động. 

Ví dụ : Xét chỉ tiêu năng suất lao động qua số liệu (số liệu giả định) 

như bảng 1.1. 
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Bảng 1.1. So sánh năng suất lao động giữa hai trường hợp 

Kỳ báo cáo (nghiên cứu) So sánh (%) 
Chỉ tiêu 

Kỳ gốc 

(tr. ®) 
Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 
A 1 2 3 4=2:1 5=3:1 

Giá trị tăng thêm 20.000 19.200 28.800 96,00 144,00 

1. Lao động làm việc 

(người) 
1.000 800 1.200 80,00 120,00 

2. Năng suất lao động 20 24 24 120,00 120,00 
 

So sánh 2 trường hợp tăng năng suất lao động trên cho thấy nếu tăng 

năng suất lao động chỉ quan tâm chủ yếu đến tăng thêm sản phẩm bán ra 

trên 1 đơn vị đầu vào thì cả 2 trường hợp trên xem như nhau vì cùng tăng 

20%. Song có kết hợp xét đến đến kết quả sản xuất cuối cùng thì rõ rằng 

trường hợp hai tốt hơn hẳn trường hợp một vì có giá trị tăng thêm tăng 44% 

và lao động tăng 20% (trường hợp một giá trị tăng thêm giảm 4% và lao 

động giảm 20%) 

Năng suất quan hệ với yếu tố chất lượng trong giai đoạn kinh tế thị 

trường khác với trong giai đoạn kinh tế kế hoạch hoá tập trung là ở chỗ: 

trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, sản phẩm sản xuất ra theo kế 

hoạch và kết quả sản xuất cũng được phân phối theo kế hoạch, chất lượng 

sản phẩm được công nhận chủ yếu sau khi đã có kiểm nghiệm kỹ thuật “gọi 

là OTK” ở nơi sản xuất, và chưa tính toán đầy đủ đến yếu tố người tiêu 

dùng; còn trong cơ chế thị trường chất lượng sản phẩm chủ yếu do người 

tiêu dùng đánh giá và thừa nhận có nghĩa là chất lượng sản phẩm do thị 

trường công nhận. Sản phẩm có chất lượng tốt sẽ được người tiêu dùng chấp 

nhận, tiêu thụ nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất, khuyến khích 

được sản xuất phát triển và tạo ra năng suất ngày càng cao, người lao động 

sẽ được trả lương cao hơn và chủ doanh nghiệp sẽ thu về phần lợi nhuận 

nhiều hơn,…  

Vì vậy trong nền kinh tế thị trường việc tăng năng suất bằng cách 

nâng cao chất lượng sản phẩm chính là sự đáp ứng yêu cầu của cả 3 chủ thể: 

chủ doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng. 

1.3. Một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu tính theo giá trị  
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Như ta đã biết NS (nói cụ thể hơn là mức NS) bằng một chỉ tiêu đầu ra 

chia cho một chỉ tiêu đầu vào. 

Chỉ tiêu đầu ra là kết quả SX có thể tính bằng sản phẩm hiện vật hoặc 

bằng giá trị như giá trị SX, giá trị tăng thêm(GTTT), lợi nhuận,v.v... ở đây chỉ đề 

cập đến các chỉ tiêu NS tính theo giá trị SX  hoặc GTTT và ký hiệu là Q. 

Chỉ tiêu đầu vào có thể biểu hiện dưới dạng chi phí gồm chi phí vật 

chất (C) và chi phí sử dụng lao động (V) hoặc dưới dạng nguồn lực gồm vốn 

(K) và lao động (L); có thể chỉ tính riêng cho từng yếu tố đầu vào hoặc tổng 

hợp chung các yếu tố đầu vào. 

Nếu xét theo tính chất của yếu tố đầu vào sẽ có NS tính theo chi phí. 

Nếu xét theo phạm vi tính toán của yếu tố đầu vào sẽ có NS bộ phận 

và NS tổng hợp chung. 

Khi đem so sánh một chỉ tiêu đầu ra với một chỉ tiêu đầu vào sẽ được 

một chỉ tiêu năng suất (nói cụ thể là mức năng suất). Tuy nhiên, không phải 

so sánh bất kỳ một chỉ tiêu đầu ra với một chỉ tiêu đầu vào nào cũng được 

một chỉ tiêu năng suất hợp lý, mà tuỳ thuộc vào yêu cầu nghiên cứu và đặc 

điểm của các chỉ tiêu đầu ra và đầu vào để lựa chọn cặp chỉ tiêu so sánh 

nhằm tạo ra chỉ tiêu năng suất có ý nghĩa. 

 

1.4. Các hình thức biểu hiện của năng suất 

Thông thường khi nói đến NS người ta thường nói đến mức NS - một 

hình thức biểu hiện cơ bản nhất của NS, song. Để nhận thức một cách đầy 

đủ, sâu sắc về NS, nhất là trong điều kiện tiếp cận mới về NS, thống kê phải 

dùng nhiều các hình thức biểu hiện của NS: Dưới đây là các hình thức biểu 

hiện đó. 

1. Mức năng suất  

Mức NS (P) là chỉ tiêu để đo kết quả đầu ra được tạo ra từ một đơn vị 

đầu vào, biểu hiện quan hệ “thương số” giữa đầu ra (Q) và đầu vào (T): 

   P = Q : T ;            ;           (1.2) 

2. Mức tăng NS 
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Mức tăng NS ( ) là hiệu số giữa mức NS kỳ báo cáo ( ) và mức NS 

kỳ gốc ( ):    
Ρ∆ 1Ρ

0Ρ 01 Ρ−Ρ=∆Ρ           ;       (1.3) 

3. Tốc độ phát triển NS 

Tốc độ phát triển (còn gọi là chỉ số phát triển) NS ( ) là quan hệ 

thương số giữa mức NS kỳ báo cáo (
ΡΙ

1Ρ ) và mức NS kỳ gốc (Ρ ): 0

Ip = P1 : P0                 ; (1.4) 

4.  Tốc độ tăng NS 

Tốc độ tăng NS ( Ι ) là quan hệ thương số giữa mức tăng NS ( ) và 

mức NS kỳ gốc (ký hiệu là 

Ρ

•

Ρ∆

0Ρ ): Ι = Ρ

•

Ρ∆ : 0Ρ                    ;        (1.5.a) 

Tốc độ tăng NS còn được xác định bằng cách trừ tốc độ phát triển tính 

bằng lần cho 1 hoặc tính bằng phần trăm cho 100%:  

1−Ι=Ι ΡΡ

•

 (lần) hoặc (%)  ; (1.5.b) %100−Ι=Ι ΡΡ

•

5. Kết quả SX mang lại do nâng cao NS 

Kết quả SX mang lại do nâng cao NS ( )(Ρ∆ q

1

) được xác định bằng cách 

nhân mức tăng NS giữa kỳ báo cáo và kỳ gốc ( 0Ρ−Ρ ) với chỉ tiêu đầu vào 

kỳ báo cáo (Τ ):   1 ( ) 101)( ΤΡ−Ρ=∆ Ρq     ; (1.6) 

6. Tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng cao NS 

Tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng cao NS ( ) là kết quả SX 

mang lại do nâng cao NS (

)(Ρ

•

Ι q

)(Ρ∆ q ) tính trên một đơn vị kết quả SX kỳ gốc 

(Q ):   = : Q        ; (1.7) 0 )(Ρ

•

Ι q )(Ρ∆ q 0

7. Tỷ phần đóng góp của nâng cao NS trong kết quả SX tăng lên 

Tỷ phần đóng góp của nâng cao NS trong kết quả SX tăng lên (d ) là 

tỷ số giữa kết quả SX tăng lên do nâng cao NS (

)(Ρ

)(Ρ∆ q ) với kết quả SX tăng 

lên nói chung ( q∆ ); trong đó 01 QQq −=∆ : 

)(Ρd  =  :       ; (1.8) )(Ρ∆ q q∆
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1.5. Việc tính toán và ứng dụng các chỉ tiêu năng suất ở 

Việt Nam thời gian qua 

Chính thức từ sau ngày Miền Bắc nước ta được giải phóng, đi vào xây 

dựng đất nước, và cũng chính từ khi ngành Thống kê được thành lập thì công 

tác TK Việt Nam mới bắt đầu đưa vào áp dụng các chỉ tiêu thống kê NS. 

Tuy nhiên, trong thực tế việc đưa vào tính toán và áp dụng các chỉ tiêu 

thống kê năng suất được thực hiện ở các mức độ khác nhau gắn liền với cơ 

chế quản lý kinh tế khác nhau ở các thời kỳ khác nhau. 

1. Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 

Năng suất có giới hạn chủ yếu theo khái niệm năng suất lao động và 

chỉ tính trong phạm vi các ngành sản xuất vật chất. 

Chỉ tiêu năng suất lao động được coi là một trong những chỉ tiêu pháp 

lệnh quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh 

doanh của một Doanh nghiệp Nhà nước cũng như từng ngành và chung các 

ngành sản xuất vật chất. 

Năng suất lao động nói chung được sử dụng có kết quả trong công tác 

quản lý sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, đặc biệt là để phân tích hoạt 

động kinh tế của xí nghiệp, để nghiên cứu mối quan hệ của năng suất lao 

động với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như: "quan hệ giữa tăng năng 

suất lao động với tăng tiền lương bình quân",v.v… 

2. Thời kỳ đổi mới 

Trong những năm đầu chuyển đổi cơ chế quản lý tình hình kinh tế xã 

hội chưa ổn định, trong số ít chỉ tiêu kế hoạch nhà nước còn lại, không có 

chỉ tiêu năng suất, kể cả chỉ tiêu năng suất lao động trong các đơn vị quốc 

doanh. 

Từ năm 1996, nước ta gia nhập Tổ chức Năng suất Châu á (APO) và 

quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, thì việc nghiên cứu chỉ tiêu năng suất 

bắt đầu được đặt ra. 

Ngành Thống kê và một số ngành liên quan khác cũng đã nhiều lần 

đặt vấn đề nghiên cứu đưa vào áp dụng các chỉ tiêu năng suất theo cách tiếp 

cận mới. Và đến nay đã có một vài đề tài khoa học nghiên cứu về hệ thống 
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chỉ tiêu thống kê năng suất, trong đó có TFP; một số báo cáo ở các hội nghị 

khoa học có liên quan cũng đã có đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu về các chỉ tiêu năng suất vẫn chưa được quan tâm đầy đủ, thiếu 

các chuyên gia dành thời gian cần thiết để đi sâu vào nghiên cứu các chỉ tiêu 

năng suất. Và thực tế các chỉ tiêu năng suất tổng hợp, đặc biệt là TFP và nói 

cụ thể hơn là tốc độ tăng TFP thì chưa được nghiên cứu một cách có hệ 

thống cả về nội dung lẫn khả năng áp dụng, chưa chính th−c đưa vào hệ 

thống chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội nói chung. 

*** 

Phần hai của đề tài này sẽ đi sâu nghiên cứu chỉ tiêu TFP cũng như 

phương pháp tính tốc độ tăng TFP - những hình thức biểu hiện của năng suất 

tổng hợp chung theo nguồn lực. 

 

 

Phần hai 

Năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính 

tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

2.1. Nội dung và công thức tính khái quát NS tổng hợp chung 

2.1.1. NS tổng hợp chung tính theo chi phí 

NS tổng hợp chung tính theo chi phí có hai cách tính cụ thể: 

1) Hiệu quả quá trình. Đó là mức NS được tính trên một phần chi phí 

chung còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, vật 

liệu phụ, nhiên liệu,... tương đương như chi phí trung gian. Phần chi  phí 

chung còn lại này tạm gọi là chi phí chế biến.  

Mức hiệu quả quá trình (PE) được xác định như sau: 

ICZ
YPE −

=                   ; (2.1) 

Trong đó: Y - là giá trị tăng thêm; 

  Z   - là tổng chi phí SX; 
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  IC  - là chi phí trung gian. 

Chỉ tiêu hiệu quả quá trình nói lên một đơn vị chi phí chế biến tạo ra 

được bao nhiêu đơn vị giá trị tăng thêm. 

2) NS tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí. Đây là chỉ tiêu phản ảnh 

quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu giá trị SX và tổng chi phí SX. 

Mức NS tổng hợp chung theo toàn bộ chi phí (PC) có công thức tính: 

Z
GOPC =     ; (2.2) 

Trong đó:  GO là giá trị SX và Z là tổng chi phí. 

Các chỉ tiêu nghiên cứu ở trên có ưu điểm là việc tính toán tương đối 

thuận tiện và phản ánh hiệu quả của việc sử dụng một đơn vị chi phí đầu 

vào. Nhưng có nhược điểm là phụ thuộc rất nhiều vào nội dung và phương 

pháp hoạch toán, hơn nữa vì NS trên chi phí nên chưa thể hiện được việc huy 

động nguồn lực vào SX do vậy ở góc độ chung là chưa toàn diện. 

2.1.2. NS tổng hợp chung tính theo nguồn lực  

Công thức khái quát để tính mức NS tổng hợp theo nguồn lực (P) có dạng: 

LK
Y

N
YP

+
==                          ; (2.3) 

Trong đó: 

Y là kết quả sản xuất; 

K là tổng số vốn hoặc tài sản; 

L là lao động làm việc; 

N là tổng số vốn hoặc tài sản và lao động (N=K+L). 

Như chúng ta đã biết vốn được tính bằng tiền (VN đồng, USD,…) còn 

lao động lại được tính bằng người. Cho nên chúng ta không thể thực hiện 

phép cộng đơn giản vốn với lao động lại để tính tổng nguồn lực SX (N). 

Đã có khá nhiều phương pháp xác định tổng nguồn lực (N) trên cơ sở 

quy đổi vốn về LĐ hoặc là từ LĐ về vốn. Tuy nhiên các phương pháp chuyển 

đổi đó chưa được sự nhất trí cao nên mới dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết. 
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2.2. năng suất các nhân tố tổng hợp và phương pháp tính 

tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp. 

Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) suy cho 

cùng là kết quả SX mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động 

(các nhân tố hữu hình), nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi 

mới công nghệ, hợp lý hoá SX, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ người lao 

động,v.v... (gọi chung là các nhân tố tổng hợp). 

Tốc độ tăng TFP là tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng cao NS tổng 

hợp chung (NS tính chung cho cả vốn và lao động) 

Để hiểu rõ nội dung, bản chất của chỉ tiêu TFP, điều kiện áp dụng 

phương pháp và khả năng tính tốc độ tăng TFP chúng ta sẽ nghiên cứu quá 

trình hình thành công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng cao NS 

tổng hợp chung, cách tính tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp theo phương 

pháp hạch toán và theo hàm SX Cobb-Douglass cũng như mối quan hệ giữa 

các phương pháp tính. 

2.2.1. Hình thành công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả SX do nâng 

cao NS tổng hợp chung. 

Khi nghiên cứu về NS trên cơ sở chỉ tiêu đầu ra (kết quả SX) là giá trị 

tăng thêm (ký hiệu là Y) và 2 chỉ tiêu đầu vào: vốn cố định (ký hiệu là K) và 

lao động (ký hiệu là L) thì sẽ có công thức tính cụ thể mức NS tổng hợp 

chung (ký hiệu là P) như sau:       
N
Y

LK.b
YP =
+

=        ; (2.4) 

Trong đó giả thiết có b là hệ số chuyển đổi từ vốn (tính bằng tiền) về 

lao động tính bằng người. Và như vậy đại lượng b.K là lao động quy đổi, lúc 

đó N = b.K + L và được gọi là  tổng số lao động xã hội hoặc tổng số nguồn 

lực SX. 

Từ đó công thức 2.4 có thể suy ra: 

Y = P . N                    ; (2.5) 

Trên cơ sở đẳng thức 2.5 xây dựng được hệ thống chỉ số: 

0

1

0

1

0

1

N
N.

P
P

Y
Y

=     hoặc  IY =  IP  .  IN                       ; (2.6) 
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Trong đó:  0,1 ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo; 

IY  là chỉ số (tốc độ) phát triển về giá trị tăng thêm; 

IP là chỉ số (tốc độ) phát triển về NS tổng hợp chung; 

IN là chỉ số (tốc độ) phát triển về nguồn lực SX. 

Trên cơ sở hệ thống chỉ số 2.6 (theo nguyên tắc tính số tuyệt đối của 

chỉ số) ta có công thức tính kết quả SX (GTTT) mang lại do nâng cao NS 

tổng hợp chung (∆Y(p)): 

∆Y(p) = (P1 - P0). N1                     ;            (2.7) 

Từ (2.7) tiếp tục xây dựng công thức tính tỷ lệ tăng lên của GTTT do 

nâng cao NS tổng hợp chung ( ( )pIY& ): 

      ( ) ( ) ( )
00

101

0

Y
Y N.P

NPP
Y
ppI

−
=

∆
=&  = 

0

1

0

1

00

10

00

11

N
N

Y
Y

NP
NP

NP
NP

−=−  = IY - IN    ;    (2.8) 

Yêu cầu chủ yếu cần giải quyết khi áp dụng công thức 2.8 là cách tính 

chỉ số nguồn lực SX (IN). Vấn đề này được trình bày ở các mục sau. 

2.2.2. Tính tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch toán. 

Công thức tính tốc độ tăng TFP ( ) Theo phương pháp hạch toán do 

Tổ chức NS Châu á đưa vào áp dụng có dạng: 

TFPI&

( )LKYTFP I.I.II &&&& β+α−=                             ; (2.9) 

Trong đó: 

YI&  là tốc độ tăng giá trị tăng thêm; 

KI& là tốc độ tăng của vốn cố định; 

LI& là tốc độ tăng của lao động; 

α và β là hệ số đóng góp của vốn cố định và lao động.  

Hệ số β bằng tỷ số giữa thu nhập của người lao động và giá giá trị 

tăng thêm, còn α = 1 - β. 

Công thức tính hệ số đóng góp của lao động như sau: 

Thu nhập đầy đủ của người lao động ;       (2.10) 
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β = Thu nhập đầy đủ của người lao động ;       (2.10) 

Giá trị tăng thêm 
 

Biến đổi công thức 2.9 ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]1I.1I.1II.I.II LKYLKYTFP −β+−α−−=β+α−= &&&&  

[ ])I.()I.(1I LKY β−β+α−α−− ) [ I.(1IY α−−       = ( )  = ( ])()I. LK β+α−β+  

       = ( )  = I  

)I.I.(I LKY β+α−

[ ]1)I.I.(1I LKY −β+α−− )I.I.(11 LKY β+α−+−

       =                                               ;           (2.11) 

Trong đó IY, IK và IL là các chỉ số tốc độ phát triển (bằng các tốc độ 

tăng tương ứng là , , cộng với 1). YI& KI& LI&

Trở lại phân tích chỉ số phát triển nguồn lực (IN) từ công thức 2.8. 

Khi tách nguồn lực SX (N) thành hai đại lượng cụ thể (vốn quy đổi và 

lao động) thì chỉ số phát triển nguồn lực có dạng: 

000 LbKNN +
111 LbKNI +

==                                              ;          (2.12a) 

Trong đó: 

K - vốn cố định; L - Lao động 

.b – Hệ số quy đổi vốn về lao động;   bK – vốn quy đổi về lao động  

0, 1 – ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo 

Chỉ số nguồn lực theo công thức 2.12a có thể biến đổi:  

00

0
0

0
0

00

11

LbK
LbK

LbK
LbKI N +

=
+
+

=

11 L
L

bK
bK +

 

     LK LbKLbK 0000 ++
I

L
I

bK 00 += IdId LLKK 00
              ;   (2.12b) +=

Trong đó 

00
0 LbKK +

0bK
d = - tỷ trọng của vốn trong tổng số vốn và lao động 

 15



00

0
0 LbK

L
dL +

= - tỷ trọng của lao động trong tổng số vốn và lao động 

và 1
00
=+= LK dd   

Khi thay thế tỷ trọng của vốn (dK) và tỷ trọng của lao động (dL) bằng 

hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của lao động (β) trong việc 

tạo ra GTTT (giả thiết tỷ trọng của vốn và lao động tương đương tỷ trọng 

GTTT do vốn và lao động rạo ra) thì chỉ số phát triển nguồn lực theo công 

thức 2.12b có dạng: 

IN = αIK + βIL                   ;        (2.13) 

Thay công thức 2.13 vào công thức 2.8 sẽ có: 

)()( LKYy IIIPI βα +−=&                                         ;            (2.14) 

So sánh các công thức 2.8, 2.11 và 2.14 nhận thấy  

 TFPLKYNYY IIIIIIPI && =+−=−= )..()( βα

Trong đó chỉ số nguồn lực (IN) được tính như là chỉ số bình quân số 

học gia quyền giữa 2 chỉ số về vốn (IK) và lao động (IL) với các quyền số là 

α và β (α + β = 1)2 

*          * 
* 

Có được các hệ số α và β theo phương pháp hạch toán, còn có thể xây 

dựng được công thức tính tốc độ tăng TFP như công thức 2.9 theo cách tiếp 

cận khác. Quá trình này chúng tôi chứng minh trong báo cáo tổng hợp với 

các công thức từ 2.15a đến 2.21. 

2.2.3. Tính tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp theo hàm SX Cobb- 

douglass. 

Hàm SX Cobb- douglass nghiên cứu mối liên hệ giữa kết quả SX (giá 

trị tăng thêm) với vốn và lao động có dạng: 

βα LKPY ..=
)

                                    ;            (2.22) 

Trong đó:  

Y
)

 là giá trị lý thuyết về giá trị tăng thêm; 
                                           
2 Quá trình chứng minh trên đây đã được giới thiệu ở “Tạp chí Con số và Sự kiện” số 12 năm 2003;  
PGS.TS.  Tăng Văn Khiên “Phương pháp tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp” trang 28,29  
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P là mức NS bình quân chung; 

K là vốn cố định; L lao động làm việc; 

α hệ số đóng góp của vốn; β hệ số đóng góp của lao động (với α + β = 1) 

Tham số P và các hệ số α, β có thể tính được bằng cách logarit hai vế 

để đưa về hàm tuyến tính rồi lập hệ phương trình chuẩn tắc. 

Khi có được các tham số P, α và β (các hằng số) lần lượt thay các giá 

trị của vốn và lao động từng năm i (Ki và Li) vào hàm số ta sẽ tính được các 

giá trị lý thuyết của các năm đó ( iY
)

) 

So sánh giá trị lý thuyết của năm i với năm trước năm i (i – 1) ta sẽ có: 

βα
β

β

α

α

βα

βα

1/1/
11111

..
..
..

ˆ
ˆ

−−
−−−−−

=== iiLiiK
i

i

i

i

ii

ii

i

i II
L
L

K
K

LKP
LKP

Y
Y

            ;      (2.25) 

Từ công thức 2.25 ta thấy so sánh giữa iY
)

 và Y 1−i

)
 thì tham số P có cả ở 

tử số và mẫu số nên triệt tiêu cho nhau, còn lại sự chênh lệch giữa 2 đại 

lượng này 









−1i

i

Ŷ
Ŷ


 chỉ phụ thuộc vào sự biến động của vốn và lao động và đó 

chính là chỉ số phản ánh sự biến động tổng hợp chung của hai đại lượng vốn 

và lao động (IN), tức là: 

 βαβα βα
LKLKN IIIII .. == +               ;              (2.26) 

Qua công thức 2.26 ta thấy chỉ số phát triển nguồn lực (IN) như là 

số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số phát triển về vốn và lao 

động với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp 

của lao động (β). 

Ví dụ: Có số liệu về các chỉ tiêu chủ yếu của ngành sản xuất “B” qua 

các năm thuộc thời kỳ 91-99 như bảng 2.1. 
 

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu qua các năm của ngành sản xuất “B” 

 
Năm Giá trị tăng thêm Giá trị TSCĐ Lao động làm 
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theo giá 94 (tr.đ) theo giá 94 

(tr.®) 

việc (người) 

Ký hiệu Y K L 
A 1 2 3 

1991 17184 21613 2170

1992 19889 22829 2231

1993 22381 24960 2294

1994 25454 30682 2300

1995 28140 39181 2486

1996 30856 42039 2523

1997 33480 45876 2492

1998 35408 51060 2497

1999 37032 60745 2682

 

Từ số liệu trên theo phương pháp đã trình bày ta tính được các tham 

số: α = 0,6422; P = 23,56274 và β = 1 - α = 0,3578 

Thay P, α và β vào hàm số 2.22 ta có: 

Y~  = 23,5627K0,6422L0,3578            ;     (2.27) 

Từ số liệu bảng 2.1 ta tính các chỉ số (tốc độ phát triển) của TSCĐ và 

LĐ và trên cơ sở các hệ số α =0,6422 và β =0,3578 ta tính các chỉ số nguồn 

lực (IN) theo công thức 2.26 như số liệu bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Tính chỉ số nguồn lực sản xuất bình quân chung của tscđ và 

lao động 

TT Năm 
Chỉ số giá trị 

TSC§ (IK) 

Chỉ số lao động 

(IL) 

Chỉ số nguồn lực  

(IN= )βα
LK II . (*) 

A B 1 2 3 

1 1991 - - - 

2 1992 1,0563 1,0281 1,0461 

3 1993 1,0933 1,0282 1,0696 

4 1994 1,2292 1,0026 1,1428 
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5 1995 1,2770 1,0809 1,2030 

6 1996 1,0729 1,0149 1,0518 

7 1997 1,0913 0,9877 1,0530 

8 1998 1,1130 1,0020 1,0719 

9 1999 1,1897 1,0741 1,1469 

 B/q: 92-99 1,1379 1,0268 1,0968 

(*) Ghi chú: hệ số α = 0,6422 và β = 0,3578 tính chung cho tất cả các năm. 

Cũng từ số liệu bảng 2.1, tính được tốc độ phát triển bình quân năm 

thời kỳ 91-99 về chỉ tiêu GTTT của ngành CN “B”: IY = 110,07. Theo đó và 

số liệu tính được theo phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglass: IN = 

1,0968, áp dụng công thức 2.8 ta tính được tỷ lệ tăng lên của kết quả sản 

xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung ( ))P(yΙ& : 110,07-109,68 = 0,39 (%). 

2.2.4. Một số vấn đề rút ra từ việc nghiên cứu và phân tích nội dung và 
phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

1. Qua quá trình chứng minh trên đây cho thấy tốc độ tăng TFP ( ) 

chính là tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp 
chung và được tính khái quát như công thức 2.8: 

TFPI&

( ) NYY IIaI −=& . Trong đó, 

chỉ số (tốc độ) phát triển nguồn lực (IN) được tính như là:  

a) Chỉ số bình quân số học gia quyền giữa 2 chỉ số vốn (IK) và chỉ số 

lao động (IL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng 

góp của lao động (β) nếu tính theo phương pháp hạch toán  

b) Được tính như là chỉ số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số 
vốn (IK) và chỉ số lao động (IL) với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn 

(α) và hệ số đóng góp của lao động (β) nếu tính theo hàm sản xuất Cobb-
Douglass. 

2. Tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo phương 
pháp hạch toán ( ) và phương pháp dùng hàm 

sản xuất Cobb-Douglass ( ) có thể cho ra kết quả phù 

hợp với nhau, nhưng cũng có thể có kết quả khác nhau. Sự khác nhau này 

chủ yếu phụ thuộc vào trị số khác nhau của các hệ số (α) và (β). Nếu quyền 

)( LKYNYTFP IIIIII βα +−=−=&

α
KYNYTFP IIIII .−=−=& β

LI
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số α và β bằng nhau, thì tính IN = LK II βα +  và  sẽ cho ra kết quả 

khác nhau không đáng kể. 

βα
LKN III .=

3. Tốc độ tăng TFP thực chất là một hình thức biểu hiện của năng suất 
tổng hợp chung, phản ánh đích thực, tập trung và khái quát nhất hiệu quả sử 
dụng vốn hoặc TSCĐ và lao động làm việc. 

Tốc độ tăng TFP là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng 
nhất để đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế, phản ánh sự tiến bộ về khoa 
học công nghệ,… 

4. áp dụng tốc độ tăng TFP làm chỉ tiêu trung tâm trong hệ thống các 
chỉ tiêu năng suất để đánh giá hoạt động sản xuất không chỉ khuyến khích 
người sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động để tăng năng suất 
tổng hợp chung, mà còn có tác dụng động viên họ duy trì và mở rộng quy 
mô sản xuất. 

 

 

2.2.5. Yêu cầu số liệu để tính toán tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp. 

Nguồn số liệu thống kê để tính tốc độ tăng TFP phải có đủ 3 chỉ tiêu: 
giá trị tăng thêm đối với từng ngành hoặc GDP đối với toàn nền KTQD theo 
giá cố định (giá so sánh), vốn hoặc giá trị TSCĐ theo giá giá cố định (giá so 
sánh) và lao động làm việc. 

Khi tính tốc độ tăng TFP theo hàm SX Cobb-Douglass thì số liệu chỉ 
cần 3 chỉ tiêu trên, nhưng phải liên tục và đủ số năm cần thiết. Mặt khác 
quan hệ biến động của các chỉ tiêu này qua các năm phải tuân theo những 
quy luật nhất định. Còn tính tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch toán thì 
số liệu không nhất thiết phải liên tục nhiều năm, nhưng cần thêm số liệu về 
thu nhập của người lao động và giá trị tăng thêm hoặc GDP tương ứng tính 

theo giá hiện hành để xác định các hệ số đóng góp của lao động (β) và hệ số 

đóng góp của vốn hay TSCĐ (α). 

Trong số 3 chỉ tiêu để tính tốc độ tăng TFP thì giá trị tăng thêm hoặc 

GDP và lao động có thể tính toán được khi có nhu cầu trên cơ sở hệ thống số 

liệu thống kê hàng năm hiện có.  

Riêng chỉ tiêu vốn hoặc giá trị TSCĐ (từ đây chỉ dùng TSCĐ) thường 

là có không đầy đủ trong hệ thống số liệu thống kê. Hơn nữa giá trị TSCĐ 
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thuộc loại chỉ tiêu thống kê cộng dồn và đã được trình bày theo công thức 

2.29 và nguyên tắc tính toán ở báo cáo tổng hợp. 

Tiếp theo là việc xác định “Thu nhập của người lao động” để tính các 

hệ số đóng góp của lao động (β) và của TSCĐ (α). Do điều kiện hạch toán 
hiện nay thu nhập của người lao động qua số liệu thống kê thường là chưa 
bao hàm hết nội dung của nó, vì còn thiếu nhiều khoản như: bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội, tiền ăn trưa,v.v... do đó, cần phải nghiên cứu để tính toán, 
bổ sung, chỉnh lý số liệu về thu nhập của người lao động cho phù hợp, đảm 

bảo hệ số β tính được phản ánh đúng nội dung của nó. 

Đối chiếu với nguồn số liệu thống kê Việt Nam hiện nay, trong đề tài 

này chúng tôi chỉ đặt vấn đề tính toán tốc độ tăng TFP riêng cho ngành công 

nghiệp và chung cho toàn nền KTQD. 

 

 

 

Phần ba 

Tính tốc độ tăng NS các nhân tố tổng hợp 

của công nghiệp Việt Nam 

3.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu3 

SX công nghiệp là một trong những ngành có trình độ hạch toán và hệ 

thống số liệu thống kê tốt nhất, nên có thể khai thác, xử lý để tính toán tốc 

độ tăng TFP. 

Công nghiệp được chia thành hai khu vực: công nghiệp trong nước 

gồm CNQD và CNNQD (hợp tác xã, Cty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần, DN tư nhân và các loại hình SX công nghiệp khác) và công nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài gồm các DN có 100% và DN có một phần vốn đầu tư 

nước ngoài. Dưới đây chỉ tính toán tốc độ tăng TFP cho toàn CN và riêng 

cho CNQD từ 1991 đến 2003. 

                                           
3 Ghi chú: Số liệu ban đầu ở đây là số liệu để tính tốc độ tăng TFP bao gồm các chỉ tiêu GTTT 
theo giá 94, giá trị TSCĐ theo giá 94, lao động và các hệ số đóng góp của vốn và LĐ. 
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Về chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá 1994. Hàng năm ngành CN 

chưa chính thức công bố GTTT theo giá 1994, nhưng chỉ tiêu này vẫn 

được theo dõi và tính toán để phục vụ cho các yêu cầu nghiên cứu đánh 

giá và phân tích kinh tế, nên vẫn là cơ sở để tính được tốc độ tăng TFP. 

Về chỉ tiêu lao động làm việc, thông tin hiện có được qua tổng hợp từ 

dưới lên  trên cơ sở số liệu thu thập được bằng các hình thức báo cáo thống 

kê định kỳ và điều tra chuyên môn của CN. Về phạm vi lao động làm việc ở 

đây phù hợp với chỉ tiêu GTTT và đủ những yêu cầu cần thiết để tính toán 

TFP trong CN nói chung và CNQD nói riêng. 

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định theo giá 1994, chỉ tiêu giá trị TSCĐ 

không đủ số liệu để cập nhật thường xuyên theo tất cả các đơn vị thuộc 

phạm vi SX CN. Nhưng dù sao hàng năm các đối tượng chủ yếu (DN quốc 

doanh và các DN có quy mô lớn thuộc các thành phần kinh tế NQD và DN 

có vốn đầu tư nước ngoài) chiếm tỷ trọng lớn về giá trị TSCĐ trong CN vẫn 

được theo dõi, thu thập và tổng hợp qua số liệu của báo cáo thống kê định 

kỳ. Ngoài ra ở một số năm có điều tra, có được số liệu đầy đủ và toàn diện 

hơn. Nhờ vậy, có thể nội suy, ước lượng được giá trị TSCĐ cùng phạm vi 

trong tất cả các năm còn lại. Cách tính giá trị TSCĐ có vào cuối năm báo 

cáo của CN như đã trình bày ở trên đã được áp dụng trực tiếp công thức 2.29 

ở mục 2.2.5 thuộc phần hai. 

Giá trị TSCĐ cũng đã được chuyển đổi từ giá ban đầu còn lại của các 

năm khác nhau về cùng giá năm 1994. 

Số liệu về các chỉ tiêu trên từ 1990 -2003 của toàn CN có được đưa vào 

tính toán ở mục 3.2 và của CNQD ở mục 3.3 thuộc phần ba. 

Về hệ số đóng góp của lao động (β) và của hệ số đóng góp của vốn 

hoặc tài sản cố định (α), đề tài đã sử dụng số liệu về thu nhập của người lao 

động và giá trị tăng thêm theo giá hiện hành có trong bảng I/O năm 2000 để 

tính hệ số β của toàn CN cho năm 2000. Trên cơ sở đó và số liệu về thu nhập 

của người lao động và giá trị tăng thêm theo giá có trong hệ thống số liệu 

thống kê CN từ năm 1990 đến năm 2003, tiến hành tính toán, điều chỉnh và 

ước lượng các hệ số β cho cả CN và CNQD của tất cả các năm. Khi đã có 

các hệ số β chỉ việc lấy 1 trừ đi β sẽ được các hệ số α tương ứng. 
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Số liệu về các hệ số α và β của toàn CN và CNQD đã được xác định 

và đưa vào các tính toán ở mục 3.2 và 3.3 thuộc phần ba . 

3.2. Tính tốc độ tăng TFP của toàn CN 

Với tốc độ tăng của các chỉ tiêu GTTT, giá trị TSCĐ và LĐ của toàn 

CN cùng với các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của LĐ (β), 

ta lập bảng tính toán tốc độ tăng TFP của từng năm và bình quân năm thời 

kỳ 1990-2003 theo phương pháp hạch toán như bảng 3.1 (Bảng 3.1b BCTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.1. Tính toán tốc độ tăng TFP toàn CN 

Tốc độ tăng (%) Hệ số đóng góp 
Tốc độ tăng 

GTTT do tăng

Năm Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 
Lao 

động 

Của 

TSC§

Của 

L§ 

TSC§ 

đóng 

góp 

L§ 

đóng 

góp 

Tốc độ 

tăng 

TFP 

I iY iK iL α β αiK βiL iTFP 
A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7)

1991 12,96 12,28 -0,13 0,550 0,450 6,75 -0,06 6,27 

1992 17,61 10,61 -0,49 0,548 0,452 5,81 -0,22 12,01 

1993 14,20 12,92 3,72 0,547 0,453 7,07 1,69 5,45 

1994 13,20 15,17 2,22 0,532 0,468 8,07 1,04 4,09 

1995 13,02 17,18 7,56 0,520 0,480 8,94 3,63 0,46 

1996 13,49 18,29 2,95 0,531 0,469 9,71 1,38 2,39 

1997 12,69 17,47 2,26 0,528 0,472 9,22 1,07 2,39 

1998 9,73 13,35 3,99 0,524 0,476 7,00 1,90 0,83 
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1999 8,99 12,53 6,17 0,525 0,475 6,58 2,93 -0,53 

2000 13,78 10,90 11,83 0,520 0,480 5,67 5,68 2,43 

2001 16,72 15,83 11,39 0,517 0,483 8,19 5,50 3,03 

2002 13,77 13,94 12,24 0,511 0,489 7,12 5,98 0,67 

2003 13,44 12,91 11,38 0,511 0,489 6,60 5,56 1,28 

B/q năm 13,33 14,08 5,68 0,528 0,472 7,44 2,68 3,21 
Ghi chú: Tốc độ tăng TFP (cột 8) được tính theo phương pháp hạch 

toán qua công thức 2.9 thuộc phần hai : ( )LKyTFP Ιβ+Ια−Ι=Ι &&&&  với mối quan hệ 

của các cột trong bảng (cột 8 = 1-(6+7)). 

3.3. Tính tốc độ tăng TFP của CNQD 

Với các tốc độ tăng về giá trị tăng thêm, giá trị TSCĐ theo giá 1994 

và lao động làm việc của CNQD tiếp cùng với các hệ số đóng góp của vốn 

(α ) và hệ số đóng góp của lao động (β ), ta lập bảng tính toán tốc độ tăng 

TFP của từng năm và bình quân năm thời kỳ 1990-2003 theo phương pháp 

hạch toán như bảng 3.2 (Bảng 3.2b BCTH) 

 

 

Bảng 3.2. Tính toán tốc độ tăng TFP của CNQD 

Tốc độ tăng (%) Hệ số đóng góp 
Tốc độ tăng 

GTTT do tăng

Năm Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 
Lao 

động 

Của 

TSC§

Của 

L§ 

TSC§ 

đóng 

góp 

L§ 

đóng 

góp 

Tốc độ 

tăng 

TFP 

I iY iK iL α β αiK βiL iTFP 
A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7) 

1991 12,15 14,52 -6,85 0,620 0,380 9,00 -2,60 5,75 

1992 18,77 13,46 -0,87 0,638 0,362 8,59 -0,31 10,50 

1993 14,46 15,12 -1,31 0,615 0,385 9,30 -0,50 5,66 

1994 14,91 14,16 2,51 0,597 0,403 8,45 1,01 5,45 

1995 9,81 13,54 3,60 0,608 0,392 8,23 1,41 0,17 

1996 9,05 11,56 4,72 0,605 0,395 6,99 1,87 0,19 

1997 8,98 12,05 2,12 0,596 0,404 7,18 0,86 0,94 
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Tốc độ tăng (%) Hệ số đóng góp 
Tốc độ tăng 

GTTT do tăng

Năm Giá trị 

tăng 

thêm 

TSC§ 
Lao 

động 

Của 

TSC§

Của 

L§ 

TSC§ 

đóng 

góp 

L§ 

đóng 

góp 

Tốc độ 

tăng 

TFP 

I iY iK iL α β αiK βiL iTFP 
A 1 2 3 4 5 6=4x2 7=5x3 8=1-(6+7) 

1998 6,20 11,17 2,21 0,600 0,400 6,70 0,88 -1,38 

1999 4,07 10,77 1,91 0,600 0,400 6,46 0,76 -3,16 

2000 9,06 10,42 2,24 0,600 0,400 6,25 0,90 1,91 

2001 9,34 11,77 0,98 0,605 0,395 7,12 0,39 1,84 

2002 9,16 10,04 7,73 0,601 0,399 6,03 3,08 0,05 

2003 8,90 8,96 6,28 0,601 0,399 5,38 2,50 1,01 

Bình quân 10,31 12,10 1,88 0,607 0,393 7,34 0,74 2,23 
 

 

3.4. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc 

độ tăng giá trị tăng thêm CN Việt Nam 

Từ kết quả tính toán tốc độ tăng TFP cũng như tốc độ tăng GTTT 

do tăng TSCĐ và tăng LĐ trong toàn CN nói chung ở mục 3.2 và của 

CNQD nói riêng ở mục 3.3 có thể tính toán mức độ ảnh hưởng của nó đối 

với tốc độ tăng GTTT của từng năm và bình quân năm giai đoạn 91 -03 

như bảng 3.3. 

 

 

Bảng 3.3. Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng các nhân tố đến tốc độ 

tăng giá trị tăng thêm 

Tỷ phần đóng góp trong kết quả 

tăng lên của GTTT toàn CN 

Tỷ phần đóng góp trong kết quả 

tăng lên của GTTT CNQD 

Do tăng TSCĐ và LĐ Do tăng TSCĐ và LĐ 

Chia ra do Chia ra do 
Năm 

Tổng số Tăng 

TSC§

Tăng 

L§ 

Tăng 

TFP Tổng số Tăng 

TSC§ 

Tăng 

L§ 

Tăng 

TFP 

A 1=2+3 2 3 4 5=6+7 6 7 8 

 25



1991 51,65 52,11 -0,46 48,35 52,67 74,11 -21,44 47,33 

1992 31,78 33,02 -1,25 68,22 44,08 45,75 -1,67 55,92 

1993 61,64 49,76 11,87 38,36 60,83 64,32 -3,49 39,17 

1994 69,03 61,16 7,88 30,97 63,48 56,70 6,78 36,52 

1995 96,49 68,61 27,88 3,51 98,30 83,92 14,37 1,70 

1996 82,27 72,00 10,27 17,73 97,87 77,26 20,61 2,13 

1997 81,12 72,70 8,42 18,88 89,55 80,00 9,55 10,45 

1998 91,43 71,92 19,50 8,57 122,31 108,07 14,24 -22,31 

1999 105,87 73,23 32,64 -5,87 177,56 158,82 18,74 -77,56 

2000 82,36 41,14 41,22 17,64 78,96 69,05 9,91 21,04 

2001 81,87 48,97 32,90 18,13 80,36 76,23 4,12 19,64 

2002 95,16 51,71 43,45 4,84 99,50 65,85 33,65 0,50 

2003 90,48 49,09 41,40 9,52 88,66 60,51 28,15 11,34 

B/q năm 75,90 55,77 20,12 24,10 78,38 71,20 7,18 21,62 

Ghi chú: Cột 1 + 4 = 100 và cột 5 + 8 = 100 

Cũng từ số liệu tính được về tốc độ tăng TFP của công nghiệp và 

CNQD ở mục 3.2 và 3.3 qua các năm có thể mô tả theo sơ đồ  3.1. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Tốc độ tăng TFP của toàn công nghiệp và công nghiệp quốc 

doanh từ năm 1991 đến 2003 
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Kết quả tính toán, cũng như biểu diễn qua sơ đồ 3.1 về tốc độ tăng 

TFP của công nghiệp và CNQD Việt Nam từ 1991 đến 2003, cho thấy: 

Cả CN nói chung và CNQD nói riêng từ năm 1991 đến 2003 có TFP ở 

hầu hết các năm đều tăng, tuy nhiên vẫn còn có năm TFP giảm. Đối với CN 

có 12/13 năm có TFP tăng; trong đó năm 1992 tăng cao nhất (12,01%) tiếp 

đến năm 1991 và 1993 (6,27% và 5,45%). Năm (1999) có TFP giảm           

(-0,53%). Đối với CNQD có 11/13 năm có TFP tăng, trong đó năm 1992 có 

TFP tăng cao nhất (10,50%), sau đến 1991 và 1993 (5,75% và 5,66%). Có 2 

năm (1998 và 1999) có TFP giảm (-1,38% và -3,16%). Nhìn chung TFP ở 

hai lĩnh vực này luôn có cùng một xu thế (hoặc là cùng tăng hoặc là cùng 

giảm) và xu thế chung theo thời kỳ dài thì vẫn tăng lên. Bình quân năm cả 

thời kỳ 1991-2003, TFP của CN tăng 3,21% và của CNQD tăng 2,23%. 

Xét về cơ cấu đóng góp đối với tốc độ tăng của GTTT thì bình quân 

năm thời kỳ 1991-2003 cả trong toàn CN và riêng CNQD tăng do tăng TFP 

có mức đóng góp tương đương nhau (24,10% và 21,62%), và đều đứng vị trí 

thứ hai sau mức đóng góp của tăng TSCĐ (57,77% và 71,20%). Đứng ở vị trí 

cuối cùng là mức đóng góp của tăng lao động (20,12% và 7,18%). 

Phần bốn 

Tính tốc độ tăng TFP trong toàn nền KTQD 
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4.1. Lựa chọn thông tin và xử lý số liệu ban đầu 

Dưới đây là việc lựa chọn và xử lý số liệu theo các chỉ tiêu đầu vào 

phục vụ cho yêu cầu tính toán tốc độ tăng TFP chung cho toàn nền KTQD 

thời kỳ từ năm 1991 đến 2002. 

Về chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá cố định (giá 

1994). từ số liệu về GDP từng năm có đầy đủ trong niêm giám thống kê của 

TCTK, ta tính toán các tốc độ tăng hàng năm và bình quân giữa các năm thời 

kỳ 1991-2002 và kết quả được trình bày trong cột 1 bảng 4.1. 

Về chỉ tiêu lao động làm việc. Số liệu từ năm 1990 đến 2001 lấy từ 

Niêm giám thống kê, nhưng đến năm 2002 phải xác định trên cơ sở kết hợp 

số liệu của TCTK với số liệu điều tra lao động việc làm của Bộ LĐ TBXH để 

ước lượng. Trên cơ sở đó tính được tốc độ tăng lao động hàng năm và bình 

quân năm thời kỳ 1991-2002 như cột 4 bảng 4.1. 

Về chỉ tiêu giá trị tài sản cố định. Tài sản cố định để tính tốc độ tăng 

TFP là số có đến năm nghiên cứu (số bình quân năm bằng số có cuối năm 

cộng số có đầu năm chia đôi). Việc áp dụng công thức 2.29  ở mục 2.2.4 

thuộc phần hai để tính giá trị TSCĐ có đến cuối năm t là dựa vào vốn đầu tư 

cơ bản hoặc tích luỹ TSCĐ. 

Chỉ tiêu giá trị TSCĐ đã được chuyển đổi từ số liệu tính theo những 

loại giá khác nhau về cùng một mặt bằng giá (giá năm 1994). 

Từ số liệu giá trị TSCĐ của các năm ta tính các tốc độ tăng hàng năm 

và tốc độ tăng bình quân năm thời kỳ 1991-2002 (theo cả 2 PA). Số liệu tính 

về các tốc độ tăng của giá trị TSCĐ được hệ thống trong các cột 2 và 3 của 

bảng 4.1. 

Hệ số đóng góp của lao động (β) được xác định trên cơ sở số liệu thu nhập 

đầy đủ của người lao động và GDP theo giá thực tế tính trên phạm vi toàn nền 

KTQD. Từ bảng I/O năm 2000 của TCTK và được xử lý tương tự như trong CN. 

Số liệu về các hệ số α và β được hệ thống trong cột 5, 6 bảng 4.1. 

 

4.2. Tính tốc độ tăng TFP trong toàn nền KTQD. 
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Với số liệu đã cho ở bảng 4.1 ta thiết lập quan hệ tính toán tốc độ tăng 

TFP ở các cột tiếp theo của bảng: 7, 8, 9, 10 và 11. 

Bảng 4.1. tính toán tốc độ tăng TFP toàn nền KTQD 

Tốc độ tăng TSCĐ (%) Hệ số đóng góp 
Năm 

Tốc độ 
tăng 
GDP 
(%) 

Theo vốn 
(PA1) 

Theo TLTS 
(PA2) 

Tốc độ 
tăng lao 

động 
(%) 

Của 
TSC§ 

Của lao 
động 

i yI&  KI&  LI&  α β 
A 1 2 3 4 5 6 

1991 5,81 8,61 7,08 2,46 0,3685 0,6315 

1992 8,70 12,65 8,72 2,39 0,3693 0,6307 

1993 8,08 14,91 12,11 2,34 0,3707 0,6293 

1994 8,83 13,97 13,25 2,29 0,3828 0,6172 

1995 9,54 13,55 13,46 2,25 0,3830 0,6170 

1996 9,34 13,09 13,54 2,21 0,3737 0,6263 

1997 8,15 13,03 13,05 2,17 0,3774 0,6226 

1998 5,76 12,06 12,96 2,15 0,3750 0,6250 

1999 4,77 10,94 11,35 2,11 0,3695 0,6305 

2000 6,79 9,95 11,30 2,02 0,3696 0,6304 

2001 6,89 10,92 11,13 2,66 0,3691 0,6309 

2002 7,04 10,93 11,35 2,25 0,3695 0,6305 

B/q năm 7,47 12,04 11,59 2,27 0,3732 0,6268

Bảng 4.1. (tiếp theo) 

Mức độ đóng góp của 
TSCĐ (%) Tốc độ tăng TFP 

Năm 
PA1 PA2 

Mức độ 
đóng góp 
của lao 
động PA1 PA2 

i KI&α  LI&β  TFPI&  
A 7=5x2 8=5x3 9=6x4 10=1-(7+9) 11=1-(8+9) 

1991 3,1728 2,6827 1,5523 1,08 1,57 

1992 4,6716 3,3680 1,5090 2,52 3,82 

1993 5,5271 4,6375 1,4745 1,08 1,97 

1994 5,3477 5,0716 1,4150 2,07 2,35 

1995 5,1897 5,1570 1,3905 2,96 2,99 
A 7=5x2 8=5x3 9=6x4 10=1-(7+9) 11=1-(8+9) 

1996 4,8917 5,0604 1,3842 3,06 2,90 
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1997 4,9175 4,9250 1,3499 1,88 1,88 

1998 4,5225 4,8598 1,3409 -0,10 -0,44 

1999 4,0423 4,1569 1,3296 -0,60 -0,71 

2000 3,6775 4,1755 1,2722 1,84 1,34 

2001 4,0306 4,1068 1,6760 1,19 1,11 

2002 4,0386 4,1569 1,4186 1,58 1,47 

B/q năm  4,4920 4,3255 1,4258 1,55 1,71 
Ghi chú: 

- Số liệu các cột 7, 8, 9 tính toán theo quan hệ giữa các cột trong bảng 

- Số liệu các cột 10, 11 (tốc độ tăng TFP tính theo công thức 2.9 
( ( )LKyTFP Ιβ+Ια−Ι= &&&&Ι ) 

4.3. Đánh giá tốc độ tăng TFP và ảnh hưởng của nó tới tốc 

độ tăng giá trị tăng thêm toàn nền KTQD 

Từ số liệu bảng 4.1, ta tính toán được cơ cấu đóng góp của các nhân tố 

đến tốc độ tăng GDP theo 2 phương án như bảng 4.2.A và 4.2.B. 

Bảng 4.2.A. Cơ cấu đóng góp của các nhân tố trong tăng lên của GDP (PA1) 

Tỷ phần đóng góp của các nhân tố 

Do tăng TSCĐ và LĐ 
Trong đó do: 

Năm 
Tốc độ 

tăng 
GDP 

Tổng số 
Tăng TSCĐ Tăng LĐ 

Do 
tăng TFP 

A 1 2=3+4 3 4 5 

1991 5,81 81,34 54,62 26,72 18,66 

1992 8,70 71,04 53,70 17,34 28,96 

1993 8,08 86,68 68,42 18,25 13,32 

1994 8,83 76,56 60,54 16,02 23,44 

1995 9,54 68,97 54,40 14,57 31,03 

1996 9,34 67,19 52,37 14,82 32,81 

1997 8,15 76,89 60,33 16,56 23,11 

1998 5,76 101,71 78,45 23,26 -1,71 

1999 4,77 112,53 84,68 27,85 -12,53 

2000 6,79 72,93 54,18 18,74 27,07 
A 1 2=3+4 3 4 5 

2001 6,89 82,77 58,46 24,31 17,23 
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2002 7,04 77,50 57,35 20,15 22,50 

B/q năm 7,47 79,26 60,16 19,10 20,74 

Ghi chú: Cột 2 + cột 5 =100% 

Bảng 4.2.B. Cơ cấu đóng góp của các nhân tố trong tăng lên của GDP (PA2) 

Tỷ phần đóng góp của các nhân tố 

Do tăng TSCĐ và LĐ 
Trong đó do: 

Năm 
Tốc độ 

tăng 
GDP Tổng số 

Tăng TSCĐ Tăng LĐ 

Do 
tăng TFP 

A 1 2=3+4 3 4 5 

1991 5,81 72,90 46,18 26,72 27,10 

1992 8,70 56,06 38,71 17,34 43,94 

1993 8,08 75,66 57,41 18,25 24,34 

1994 8,83 73,43 57,41 16,02 26,57 

1995 9,54 68,63 54,05 14,57 31,37 

1996 9,34 69,00 54,18 14,82 31,00 

1997 8,15 76,98 60,42 16,56 23,02 

1998 5,76 107,56 84,30 23,26 -7,56 

1999 4,77 114,93 87,08 27,85 -14,93 

2000 6,79 80,26 61,52 18,74 19,74 

2001 6,89 83,87 59,56 24,31 16,13 

2002 7,04 79,18 59,03 20,15 20,82 

B/q năm 7,47 77,03 57,93 19,10 22,97 

Ghi chú: Cột 2 + cột 5 =100% 

Số liệu về tốc độ tăng TFP của các năm theo 2 phương án có thể biểu 

diễn qua sơ đồ 4.1. 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.1. Biểu diễn tốc độ tăng TFP qua các năm theo 2 phương án 
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Qua kết quả tính toán về tốc độ tăng TFP của toàn nền KTQD theo hai 

phương án qua số liệu các bảng 4.1; 4.2A và 4.2B và sơ đồ 4.1 nhận thấy tốc 

độ tăng TFP ở phần lớn các năm đều tăng lên; trong đó theo PA 1 năm 1996 

có tốc độ tăng TFP cao nhất (3,06%) rồi đến năm 1995 (2,96%). Theo PA 2 

thì năm 1992 có tốc độ tăng TFP cao nhất (3,82%) sau đến năm 1995 

(2,99%). Hai năm (1998 và 1999) theo cả hai PA tốc độ tăng TFP đều giảm 

(PA 1: giảm 0,10% và 0,60% và PA 2: giảm 0,44% và 0,71%). Bình quân 

giữa các năm thời kỳ 1991-2002 tốc độ tăng TFP theo PA 1 tăng 1,55% và 

theo PA 2 tăng 1,71%. 

Xét theo mức độ đóng góp của các nhân tố đối với tốc độ tăng GDP 

cho thấy bình quân năm cả thời kỳ 1991-2002, tăng TFP đóng góp từ 

20,74% và 22,97% đứng vị trí thứ hai sau đóng góp của tăng TSCĐ (60,16% 

và 57,93%), ít nhất là đóng góp của tăng lao động (19,10%) 

 

 

 

 

 

Kết luận và kiến nghị 

 32



Trên cơ sở nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học: “Nghiên cứu tính 

chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam” có thể rút 

ra một số kết luận sau: 

1. Năng suất được hiểu một cách khái quát là quan hệ so sánh giữa 

đầu ra và đầu vào. Tuỳ theo các chỉ tiêu đầu ra và đầu vào khác nhau sẽ tính 

được chỉ tiêu năng suất khác nhau. 

2. Để phản ánh được đầy đủ nội dung của năng suất trên góc độ thống 

kê phải dùng nhiều chỉ tiêu khác nhau với các hình thức biểu hiện khác 

nhau: mức năng suất; mức tăng năng suất; tốc độ phát triển năng suất; tốc độ 

tăng năng suất; kết quả sản xuất mang lại do nâng cao năng suất và tỷ lệ kết 

quả sản xuất tăng lên do nâng cao năng suất. 

3. Tăng TFP là chỉ tiêu phản ánh đích thực và khái quát nhất hiệu quả 

sử dụng vốn và lao động, là chỉ tiêu quan trọng trong phân tích chất lượng 

tăng trưởng kinh tế và đánh giá tiến bộ khoa học công nghệ của một ngành, 

một địa phương và một quốc gia. 

4. TFP quan hệ chặt chẽ với năng suất tổng hợp chung (năng suất tính 

trên cơ sở tổng hợp chung vốn và lao động). Quá trình chứng minh mối quan 

hệ này cho thấy thực chất của tốc độ tăng TFP là “tỷ lệ tăng lên của kết quả 

sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung. 

5. Tuy số liệu thống kê chưa thật chính xác, nhưng kết quả được tính 

toán đã cho chúng ta những bức tranh khái quát nhất về TFP của công 

nghiệp (gồm CN nói chung và riêng CNQD) và toàn nền KTQD. Đóng góp 

của năng suất trong tăng lên của giá trị tăng thêm hoặc GDP chiếm trên 

20%. Cũng với kết quả tính toán đó khẳng định tính khả thi của việc tính 

toán tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch toán và chỉ ra những điều cần 

có và hướng hoàn thiện để áp dụng chỉ tiêu này. 

Từ những kết luận trên chúng tôi đi đến những kiến nghị sau: 

1. Cần khẳng định vai trò của TFP trong SXKD và phát triển KTXH; 

- Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng hợp và khái quát nhất về hiệu quả sử 

dụng vốn và lao động. Nó là căn cứ quan trọng phục vụ cho yêu cầu quản lý 

vĩ mô của Nhà nước (đánh giá thực trạng, phân tích định hướng chiến lược, 

hoạch định chính sách đầu tư phát triển,...) và quản lý trực tiếp của các đơn 
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vị (định hướng sản xuất kinh doanh, lựa chọn phương án sản xuất, đổi mới 

công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ, ...) 

- Tốc độ tăng TFP là chỉ tiêu phản ánh đích thực và đúng mức về biến 

động của năng suất, nên có thể sử dụng chỉ tiêu này để so sánh tương quan về 

việc nâng cao năng suất giữa các doanh nghiệp, hoặc giữa các ngành kinh tế 

trong phạm vi quốc gia và thậm chí còn cho phép so sánh tốc độ tăng năng 

suất giữa nước ta với các nước khác trong khu vực Chân á và trên thế giới. 

- Cũng do phản ánh đích thực về biến động năng suất nên áp dụng tốc 

độ tăng TFP trong việc đánh giá hiệu quả SXKD sẽ khuyến khích sản xuất 

một cách mạnh mẽ, theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả SX một 

cách vững chắc và có tính cạnh tranh lành mạnh. 

- Việc phấn đấu nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp sẽ mang lại 

quyền lợi không chỉ cho người chủ sản xuất (những người có vốn và tư liệu 

sản xuất) và người trực tiếp tham gia sản xuất (người lao động trực tiếp) mà 

còn cho cả đông đảo người tiêu dùng sản phẩm sản xuất và dịch vụ. 

2. Cần đưa vào ứng dụng thực tế hệ thống chỉ tiêu thống kê năng suất 

theo cách tiếp cận mới; trong đó những ngành có điều kiện về số liệu cần 

chú ý nghiên cứu để từng bước tính toán chỉ tiêu TFP và coi đây là chỉ tiêu 

trung tâm trong hệ thống các chỉ tiêu năng suất. Tuy nhiên, do điều kiện sản 

xuất của nước ta còn chưa thật ổn định, hơn nữa khâu hạch toán còn nhiều 

bất cập, số liệu các chỉ tiêu giá trị TSCĐ còn tăng giảm thất thường, chỉ tiêu 

thu nhập của người lao động chưa phản ánh hết nội dung của nó, và đặc biệt 

giữa chỉ tiêu kết quả sản xuất và vốn trong quan hệ có độ trễ thời gian nhất 

định, có nhiều ngành phải đầu tư sau nhiều năm mới phát huy tác dụng nên 

việc tính toán tốc độ tăng TFP cũng phải có chọn lọc và căn cứ vào điều kiện 

cụ thể để vận dụng cho phù hợp và có ý nghĩa. 

Trên cơ sở số liệu hiện có, ta có thể tính tốc độ tăng TFP cho ngành 

CN (gồm CN nói chung và CNQD) và toàn bộ nền KTQD. 
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 Đối với CN có thể tính chung cho toàn CN và riêng CNQD, TSCĐ có 

thể tính toán trực tiếp từ các đơn vị lên ngành CN cá biệt rồt lên CNQD và 

toàn CN. 

Đối với nền kinh tế quốc dân có thể áp dụng phương pháp gián tiếp để 

xác định TSCĐ phục vụ cho tính toán tốc độ tăng TFP. Cần lưu ý là ở ngành 

CN cũng như toàn nền KTQD tốc độ tăng TFP tính cho từng năm cũng chỉ để 

nghiên cứu sâu khi phân tích, còn để công bố công khai có tính chất chính 

thống thì nên chỉ tính bình quân năm cho một giai đoạn và ít nhất là 5 năm.  

3. Ngành Thống kê cần có dự thảo và đề nghị với Nhà nước đưa chỉ tiêu 

tốc độ tăng TFP trước hết là tính cho CN và toàn nền KTQD vào danh mục hệ 

thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đồng thời phải có kế hoạch cài đặt thông 

tin có liên quan, và đặc biệt phải chú ý đến việc thu thập và xử lý số liệu về 

TSCĐ mở rộng phạm vi tính tốc độ tăng TFP cho nhiều ngành khác nữa. 

Trong những năm trước mắt đề nghị TCTK giao cho đơn vị chức năng 

tính toán, công bố kết quả tính về tốc độ tăng TFP cho thời kỳ SX 5 năm đối 

với toàn nền KTQD và ngành CN. 

4. TCTK cần củng cố và đẩy mạnh việc thu thập số liệu về TSCĐ với 

tất cả các ngành KTQD khác và có chương trình cải tiến chế độ hạch toán, 

trong đó có hạch toán chi phí SX và tiền lương để có cơ sở tính toán chỉ tiêu 

GDP theo phương pháp phân phối một yêu cầu cần cho tính toán tốc độ tăng 

TFP của các ngành cũng như chung cho toàn bộ nền KTQD. 

5. Cần đầu tư cho việc đào tạo một số chuyên gia về vấn đề này theo 

nhiều hình thức: Hội thảo khoa học, cử người đi học nước ngoài, mở lớp học 

trong nước đồng thời phải có sự chuẩn bị về tổ chức và nhân sự ở mức độ 

cần thiết. Như vậy có thể nói việc đưa vào áp dụng tính toán tốc độ tăng TFP 

cần có sự đóng góp của nhiều người và sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều 

lĩnh vực./. 

                                                        Hà Nội, tháng 02 năm 2005 
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Các báo cáo chuyên đề đã được nghiên cứu: 

 

1. Một số điểm về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)  

2. Hướng dẫn cách tính tốc độ tăng TFP 

3. Phương pháp loại trừ biến động giá để tính tốc độ tăng TFP 

4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê năng suất theo cách tiếp cận mới áp 

dụng cho Việt Nam  

5. Tính toán tốc độ tăng TFP của công nghiệp Việt Nam  

6. Những vấn đề chung về năng suất và năng suất theo cách tiếp cận 

mới  

7. Năng suất các nhân tố tổng hợp, phương pháp và khả năng tính toán 

tốc độ tăng TFP 

8. Tính chỉ tiêu tốc độ tăng TFP phạm vi toàn nền kinh tế quốc dân 

9. Tốc độ tăng TFP - chỉ tiêu đo lường tác động của tiến bộ KHCN 

trong tăng trưởng kinh tế  

 

 

kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố: 

 

1. TS. Tăng Văn Khiên “Phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các 

nhân tố tổng hợp theo các tiếp cận của thống kê” tạp chí kinh tế và phát 

triển, tháng 4 năm 2003; trang 48 

2. PGS.TS. Tăng Văn Khiên, “Vài nét về phương pháp tính tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp”, Tạp chí con số và sự kiện tháng 12/2003, 

trang 28 
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